SÁCH ĐA-NI-ÊN

I.    GIỚI THIỆU

       A.   Khác với tất cả các bản văn tôn giáo khác, tính xác thực, thẩm quyền và sự hà hơi của Kinh Thánh đặt nền tảng trên lời tiên tri. Theo Clarance Larkin, không một quyển sách tôn giáo nào khác tiên đoán tương lai. Lời tiên tri tức là Lịch sử được ghi lại trước khi nó xảy ra. Trong Đa-ni-ên 2:45, Đa-ni-ên đã trình bày chính sự thực nầy với Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Các lời tiên tri không bởi ý một người nào mà ra nhưng đã được cảm động bởi Đức Thánh Linh (II Phi-e-rơ 1:21). Tuy nhiên, cũng nên ghi nhớ rằng “chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được” (II Phi-e-rơ 1:20) nhưng phải được xem xét trong sự hài hòa với mọi lời tiên tri khác về một đề tài nhất định nào đó.

       B.   5 yêu cầu đối với một lời tiên tri mang tính xác thực:   

1.    Nó hẳn phải được rao báo trước khi ứng nghiệm.

2.    Nó hẳn phải vượt xa hơn mọi sự tiên liệu của con người.

3.    Nó phải đưa ra các chi tiết cụ thể.

4.   Từ khi được rao báo đến lúc ứng nghiệm phải trải qua một khoảng thời gian sao cho vị tiên tri hay bất kỳ ai khác không thể thực hiện lời tiên tri bởi sức riêng của họ.

5.   Nó phải được ứng nghiệm một cách rõ ràng và chính xác trong từng chi tiết nhỏ.

       C.  16 lời tiên tri liên quan đến sự hiện đến đầu tiên của Đấng Christ đã được ứng nghiệm từng chi tiết nhỏ trong suốt tuần lễ cuối cùng Ngài còn sống trên đất: 
              1.    Xa-cha-ri 11:12
    Chúa bị bán với giá 30 miếng bạc.

              2.    Thi-thieân 41:9
    Chúa bị một người bạn phản bội.

              3.    Xa-cha-ri 13:7
    Chúa bị các môn đồ lìa bỏ.

              4.    Thi-thieân 35:11
    Chúa bị kiện cáo bởi những người làm chứng dối.

              5.    EÂ-sai 53:7 
    Chúa câm nín trước những kẻ kiện cáo Ngài.

              6.    EÂ-sai 53:5
    Chúa bị nhổ vào mặt và bị rủa sả.

              7.    Thi-thieân 22:16
    Tay chân Chúa bị đóng đinh.

              8.    Thi-thieân 22:18
    Người ta bắt thăm để chia áo xống Chúa ra.

              9.    Thi-thieân 22:78
    Chúa bị kẻ thù nhạo báng.

              10.  Thi-thieân 69:21
    Chúa được người ta cho giấm và một dược.

              11.  EÂ-sai 53:12
    Chúa cầu nguyện cho những kẻ giết hại mình.

              12.  Thi-thieân 34:20
    Không một cái xương nào của Chúa bị gãy.

              13.  EÂ-sai 53:12
    Chúa bị đóng đinh với những tên trộm cướp.

              14.  Thi-thieân 22:1
    Tiếng kêu thống thiết của Chúa khi bị lìa bỏ.

              15.  Xa-cha-ri 12:10
    Hông của Chúa bị giáo đâm.

              16.  EÂ-sai 53:9
    Chúa được chôn cất như một người giàu có.

Theo quy tắc về xác suất ghép thì tất cả các lời tiên tri nói trên sẽ được ứng nghiệm trong một người với tỉ lệ là 1 / 65.536. Những lời tiên tri nầy được các trước giả khác nhau ghi lại trong khoảng thời gian trên 600 năm và một nửa trong số họ sống trước thời đại của Đấng Christ 1.000 năm. Rõ ràng là các trước giả nầy đã được Thánh Linh Chúa hà hơi để ghi chép lại các lời tiên tri.

Ê-xê-chi-ên là một người sống cùng thời với Đa-ni-ên đã nhắc đến Đa-ni-ên 3 lần trong sách của ông: Ê-xê-chi-ên 14:14, 20 và 28:3. Có lẽ bằng chứng rõ ràng nhất về tính xác thực của sách Đa-ni-ên là lời chứng của Đấng Christ trong bài giảng của Ngài tại núi Ô-li-ve được ghi lại trong Ma-thi-ơ 24:15.

       D.   Đa-ni-ên sanh ra trong một gia đình thượng lưu thuộc chi phái Giu-đa.

Có lẽ Đa-ni-ên thuộc dòng dõi hoàng gia (Đa-ni-ên 1:3) và sanh tại thành Giê-ru-sa-lem. Ngoài Đấng Christ ra ông là nhân vật duy nhất không phạm lỗi lầm được ghi lại trong Kinh Thánh.         

       E.   Đa-ni-ên thuộc nhóm đầu tiên trong số 3 nhóm dân Giu-đa bị bắt làm phu tù sang Ba-by-lôn vào năm thứ 4 đời vua Giê-hô-gia-kim.

Cảnh phu tù đã được nói đến trước đó trong Giê-rê-mi 25:8-11; II Các Vua 24 và II Sử ký 36.

       F.    Đa-ni-ên được chọn ra cùng 3 người bạn khác để được dạy dỗ theo cách thức của người Canh-đê để phục vụ trong cung vua, 1:3-4.

       G.   Đa-ni-ên có độ tuổi trong khoảng 12-18 tuổi

       H.  Đa-ni-ên hẳn đã được dạy dỗ như một người Hê-bơ-rơ thực thụ, hiểu rõ về niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời.

1.   Đa-ni-ên đã quyết định không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống (Đan. 1:8)

2.   Ông đã nhận được sự dạy dỗ tốt nhất từ Ba-by-lôn trong 3 năm trước khi được đưa vào chầu trong cung vua.

        I.   Người Canh-đê rất tiến bộ trong lãnh vực khoa học và rất tin tưởng vào chiêm tinh học cũng như việc giải mộng.

        J.   Việc Đa-ni-ên giải mộng cho vua Nê-bu-cát-nết-sa đã giúp vua nhận biết Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên và cất nhắc Đa-ni-ên lên một địa vị cao trọng trong triều.

       K.  Sau thời vua Nê-bu-cát-nết-sa, Đa-ni-ên không còn được trọng vọng nữa, giống như các nhà lãnh đạo chính trị khác khi có sự đổi ngôi xảy ra. 


Khi vua Bên-xát-sa lên ngôi, cuối cùng Đa-ni-ên cũng được triệu vào cung để giải nghĩa cho hàng chữ viết tay trên tường, và một lần nữa, Đa-ni-ên lại được cất nhắc lên địa vị cao trọng trong triều, nhưng Ba-by-lôn sau đó đã bị rơi vào tay đế quốc Mê-đô – Ba-tư. Tuy nhiên, Đa-ni-ên vẫn tiếp tục giữ địa vị cao dưới triều vua Đa-ri-út người Ba-tư cai trị đế quốc Mê-đô – Ba-tư và là một trong ba người nắm quyền cao nhất trong xứ (Đan. 6:1-3).

       L.   Những kẻ thèm muốn địa vị của Đa-ni-ên đã lập mưu chống lại ông bằng cách ban hành một đạo luật cấm cầu nguyện trong một thời gian.


Họ biết rõ rằng Đa-ni-ên sẽ không tuân theo vì ông có thói quen cầu nguyện mỗi ngày 3 lần. Vì thế ông đã bị nhốt vào chuồng sư tử và Đức Chúa Trời một lần nữa đã bảo toàn Đa-ni-ên vì sự trung tín của ông. Điều này lại đưa Đa-ni-ên lên một địa vị thậm chí cao hơn trước và giúp ông có thể thuyết phục nhà vua (vua Si-ru) cho phép dân Y-sơ-ra-ên trở về quê hương của mình.

       M.  Người ta không biết nhiều hơn về Đa-ni-ên nhưng tin rằng ông vẫn ở lại Ba-by-lôn do tuổi tác và ảnh hưởng của ông, và rất có thể ông đã qua đời tại Ba-by-lôn. 

II.   ĐOẠN 1 

       A.   Ña-ni-eân 1:1-2
1.   Giê-rê-mi 25:8-11 cho rằng cảnh phu tù của dân Giu-đa xảy ra vào năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim nhưng Đa-ni-ên cho là diễn ra vào năm thứ 3. Nê-bu-cát-nết-sa xuất quân định đánh chiếm Giê-ru-sa-lem vào cuối năm thứ 3 (Đa-ni-ên tính từ thời điểm nầy). Tuy nhiên Nê-bu-cát-nết-sa đã không đạt được mục đích của mình mãi cho đến khoảng tháng thứ 9 của năm sau, là thời điểm mà Giê-rê-mi đã tính.

2.   Vào năm 721 T.C., 10 chi phái phía Bắc bị vua Sargon của A-si-ri bắt làm phu tù. Cho đến 115 năm sau đó – năm 606 T.C., chi phái Giu-đa mới bắt đầu chịu cảnh phu tù dưới tay đế quốc Ba-by-lôn như đã được dự báo trước trong Giê-rê-mi 25:11.

Đế quốc Ba-by-lôn đã đánh bại A-si-ri và vào năm 605 T.C. Pha-ra-ôn Nê-cô của Ê-díp-tô tấn công Ba-by-lôn, nhưng bị vua Nê-bu-cát-nết-sa đánh bại tại trận chiến Cạt-kê-mít trên bờ tây sông Ơ-phơ-rát như đã được dự báo trước trong Giê-rê-mi 46:1-20. Sau khi đánh bại Ê-díp-tô, vào năm thứ 3 đời Giê-hô-gia-kim (năm 605 T.C.), Nê-bu-cát-nết-sa đưa quân vào Giê-ru-sa-lem. Không lâu sau Giê-hô-gia-kim bị bại trận và sắp bị bắt làm phu tù (2 Sử ký 36:5-8) thì cha của Nê-bu-cát-nết-sa qua đời, vì thế Nê-bu-cát-nết-sa vội vàng vơ vét đền thờ, đặt Giê-hô-gia-kim lên ngôi và trở về quê nhà để nắm quyền cai trị. Ba năm sau, Giê-hô-gia-kim phản nghịch chống lại Nê-bu-cát-nết-sa và Đức Chúa Trời sai những đạo quân láng giềng là Canh-đê, Sy-ri, Mô-áp, và Am-môn đến để hủy diệt Giu-đa (2 Các Vua 24:1-4). Việc này diễn ra trong 5 năm cho đến khi Giê-hô-gia-kim chết một cái chết ô nhục (Giê-rê-mi 22:17-19) và con trai Giê-hô-gia-kim là Giê-hô-gia-kin lên cai trị trong 3 tháng. Nê-bu-cát-nết-sa trở lại Giê-ru-sa-lem vào năm 598 T.C. và hoàn tất việc bắt giải phu tù, chỉ để lại những dân nghèo trong xứ (2 Các Vua 24:8-16). Nê-bu-cát-nết-sa lập cậu của Giê-hô-gia-kin là Ma-tha-nia lên làm vua và đổi tên cho là Sê-đê-kia. Chín năm sau, Nê-bu-cát-nết-sa đánh chiếm Giê-ru-sa-lem một lần nữa và sau 2 năm thì chiếm được thành vào năm 587 T.C., cho hủy diệt đền thờ và thành Giê-ru-sa-lem. Kể từ thời điểm đó, dân tộc Do Thái không còn tồn tại cho đến khi thời hạn 70 năm phu tù kết thúc. Nhiều nhà giảng dạy Kinh thánh cho rằng: khi Nê-bu-cát-nết-sa lên ngôi vua vào năm 606 T.C. thì thời kỳ của dân ngoại đã bắt đầu.     

       B.   Ña-ni-eân 1:3-7

              Ý nghĩa của các tên gọi: 

1.    A-xa-ria = Đức Giê-hô-va là sự giúp đỡ của tôi

· A-bết-Nê-gô = tôi tớ của Nê-gô (hay Nê-bô)

2.    Đa-ni-ên = Đức Chúa Trời là quan án của tôi

· Bên-tơ-xát-xa = người được Bên ưu đãi

3.    Ha-na-nia = người  được Đức Giê-hô-va yêu quý 

· Sa-đơ-rắc = được chiếu sáng bởi Thần Mặt Trời

4.    Mi-sa-ên = người giống Đức Chúa Trời 

· Mê-sác = người giống thần Venus

Tên của họ đã được thay đổi để đem họ ra xa khỏi nguồn gốc của mình và  đến gần với môi trường mới. Tuy nhiên, việc đổi tên một người không làm thay đổi tính cách của người đó. Bốn chàng trai trẻ vẫn kiên quyết giữ vững  lòng tin của mình ngay cả khi phải đối mặt với biết bao thử thách cám dỗ.

Mục đích của việc thay đổi tên họ là để đồng hóa bốn người này khiến cho họ trở nên giống như người Ba-by-lôn và rồi ban cho họ thẩm quyền để cai trị trên dân sự của họ, đồng thời để biết chắc rằng họ trung thành với Ba-by-lôn trong khi vẫn được người Giu-đa chấp nhận. 

       C.   Ña-ni-eân 1:8-17 

Đồ ăn và danh vọng vua ban quả thật là một cám dỗ lớn đối với chàng trai trẻ Đa-ni-ên. Tuy nhiên, Đa-ni-ên đã quyết trong lòng rằng sẽ không làm cho mình trở nên ô uế. Và đây vẫn là cách tốt nhất để lánh xa tội lỗi – hứa với lòng rằng mình sẽ không thỏa hiệp với thế gian.

Đa-ni-ên đã giữ một thái độ nhã nhặn chứ không gây cho người khác phải phiền lòng, khó chịu. Chàng cũng không công kích niềm tin của người khác, song chỉ giữ vững niềm tin của mình. Hãy lưu ý rằng Đa-ni-ên rất cảm thông với những điều lo lắng của người làm đầu hoạn quan khi chàng xin ông để không dùng đồ ăn và rượu vua ban.

       D.   Ña-ni-eân 1:18-21

Là Cơ Đốc nhân chúng ta đồng thời cũng là những tù nhân trong một thế giới đầy tinh thần của Ba-by-lôn. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta, thay vì được biến hóa để trở nên giống Đấng Christ, lại đang bị đồng hóa với thế gian tội lỗi quanh mình. Khi chúng ta nhượng bộ hay thỏa hiệp, chúng ta mất đi sức mạnh lẫn uy quyền của mình và thay vì có được những ước mơ và khải tượng tốt đẹp, tất cả chúng ta thường đi loanh quanh và không có khái niệm  gì về những điều Đức Chúa Trời đang hành động.

Đức Chúa Trời là Đấng thực hiện sự biến cải. Đa-ni-ên chỉ cần kiên quyết trong lòng và vâng lời Ngài mà thôi!

Đa-ni-ên đã sống một đời sống phân rẽ giữa một thế gian tăm tối, một xã hội bại hoại, một môi trường đầy cám dỗ. Ông không chỉ trích lối sống của người khác nhưng ông đứng vững vàng trong đường lối mà ông đã chọn - đường lối của Đức Chúa Trời.

III.  ĐOẠN 2

       A.   Ña-ni-eân 2:1-16

Đức Chúa Trời đã lựa chọn Nê-bu-cát-nết-sa để khiến ông cầm quyền trên Ba-by-lôn dù ông không ý thức được điều đó cho đến khi Đa-ni-ên tỏ cho ông biết điều nầy (Giê-rê-mi 27:4-8). Giê-rê-mi 27:7 nhắc đến con trai của Nê-bu-cát-nết-sa, tức Ê-vin Mê-rô-đách (Evil Merodach). Con trai Mê-rô-đách là Nebonidus đã để Ba-by-lôn rơi vào tay của các vua Mê-đô – Ba-tư  là Đa-ri-út và Si-ru.

Nê-bu-cát-nết-sa lên ngôi sau cái chết của vua cha là Nabopolassar vào năm 605 T.C. Ông ta là một người rất kiêu ngạo, cho rằng chính mình đã tạo nên sự cường thịnh, vĩ đại của Ba-by-lôn (Đa-ni-ên 4:29-30). Tuy nhiên, giấc chiêm bao của ông đã cho biết rằng sự vĩ đại của ông chẳng qua là đến từ  Đức Chúa Trời và mọi điều ông có chẳng mấy chốc sẽ qua đi.

1.    Thuật sĩ = thực hành những nghi thức & lễ nghi mê tín dị đoan.

2.   Thầy bói (nhà chiêm tinh) = tự cho là có thể đoán trước tương lai bằng cách nhìn sao.

3.    Đồng bóng (thầy phù thủy) = tự cho là có thể giao thông với người chết.

4.   Người Canh-đê = là một nhóm triết gia xem các ngành khoa học là việc nghiên cứu đặc biệt của họ. Đa-ni-ên và các bạn đã được chỉ định vào trong nhóm người này.

Những triết gia này thường yêu cầu vua thuật lại giấc chiêm bao của vua để qua đó họ có thể đưa ra những lời giải đáp hay những suy luận không rõ ràng, “không đúng mặt này thì cũng đụng mặt kia”.

Lần này, mạng lệnh của vua đã vạch mặt họ rõ ràng là những kẻ lừa đảo, vô tài! Chính lời của họ đã tỏ ra rằng không một ai ngoại trừ các vị thần mới có thể làm được điều mà vua đã đòi hỏi.

Chúng ta hãy lưu ý đến đức tin của Đa-ni-ên. Ông không hỏi vua thêm bất cứ điều gì về giấc chiêm bao nhưng ông cần có thời gian để cầu nguyện trước khi đưa ra câu trả lời cho vua.

       B.   Ña-ni-eân 2:17-23

Nhóm 4 người của Đa-ni-ên đã hiệp nhau dâng lên Chúa lời cầu nguyện suốt đêm cho đến khi sự bình an đến với họ. Khi đó Đức Chúa Trời, trong một sự hiện thấy, đã tỏ ra cho Đa-ni-ên biết về giấc chiêm bao của vua và ý nghĩa của nó. Đa-ni-ên đã không vội vã trình báo cho vua biết nhưng trước hết ông dâng lên Chúa lời ngợi khen.

       C.   Ña-ni-eân 2:24-30

Yêu cầu trước tiên của Đa-ni-ên là “đừng diệt những bác sĩ của Ba-by-lôn”. Kẻ ác luôn được phước bởi sự hiện diện của người công bình. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua Kinh Thánh:

1.    Nhà của Phô-ti-pha được Đức Giê-hô-va ban phước vì cớ Giô-sép, Sáng 39:5.

2.    Sô-đôm rất có thể đã được cứu nếu trong thành có 10 người công bình.

3.    Thế gian ngày nay vẫn chưa bị đoán phạt vì cớ có những người công bình.

Đa-ni-ên không cho rằng ông có sự thông biết về giấc chiêm bao nhưng chính Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho vua Nê-bu-cát-nết-sa biết về những gì sẽ xảy ra đối với vương quốc của ông ta và xa hơn nữa.

       D.   Ña-ni-eân 2:31-45

Hãy thử hình dung xem Nê-bu-cát-nết-sa cảm thấy như thế nào khi biết rằng vương quốc của mình sẽ rơi vào tay những kẻ hèn yếu hơn mình.

Cụm từ “thời kỳ của dân ngoại” không được tìm thấy trong sách Đa-ni-ên nhưng đó là câu nói của Chúa Jêsus khi Ngài đề cập đến sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 S.C. (Lu-ca 21:24). Điều này đang nói về khoảng thời gian mà Y-sơ-ra-ên không có vua cai trị (Ô-sê 3:4-5). Thời kỳ này bắt đầu từ lúc Đa-ni-ên bị bắt làm phu tù và kết thúc với sự Hiện đến Lần thứ Hai của Đấng Christ.

Cụm từ “sự đầy trọn của dân ngoại” được Phao-lô nói đến trong Rô-ma 11:25 liên hệ đến việc các thánh đồ được kêu gọi trong thời kỳ ân điển. Khi người thánh đồ cuối cùng được tái sanh thì sự đầy trọn của dân ngoại sẽ hoàn tất. 

Giá trị của các thứ kim loại giảm dần từ đầu xuống chân, tượng trưng cho sự sa bại của “thời kỳ các dân ngoại”.

       E.    4 ĐẾ QUỐC LỚN VÀ VƯƠNG QUỐC ĐỜI ĐỜI

1.   Ba-by-loân 

Các vị vua mà chúng ta sẽ xem xét đến là:

· Nê-bu-cát-nết-sa: trị vì 44 năm và chết vào năm 561 T.C., con trai ông là Evil Merodach lên kế vị.

· Evil Merodach: bị anh vợ là Neriglissar ám sát sau 2 năm trị vì.

· Neriglissar (Nê-ri-gờ-lít-sa): cai trị 4 năm và bị chết trong chiến trận.

· Laborosoarched (La-bô-rô-sọt): con trai Neriglissar, là một đứa trẻ bệnh hoạn ngu đần, sau 9 tháng trị vì thì bị đánh đến chết.

· Nabonidus (Na-bô-ni-út): một con rể khác của Nê-bu-cát-nết-sa, cưới người vợ góa của Neriglissar, tiếm ngôi và cai trị trong 17 năm. Khi đi chinh chiến, ông giao việc triều chính lại cho con trai là Bên-xát-xa đảm trách.

· Bên-xát-sa: lập Đa-ni-ên làm người cai trị thứ 3 trong nước, sau ông. Bên-xát-sa nắm quyền cai trị Ba-by-lôn và sau đó bị Đa-ri-út người Mê-đi giết chết và chiếm lấy vương quốc (Đa-ni-ên 5:30-31). Đế quốc Ba-by-lôn cũng chấm dứt vào giai đoạn này.          

2.    Đế quốc Meâ-ñoâ – Ba-tö (hay Meâ-ñi – Phe-rô-sô)

Trong Đa-ni-ên 8:20, hai cái sừng của con chiên đực tương ứng với hai vương quốc thuộc Mê-đô – Ba-tư; cả 2 cánh tay của pho tượng cũng tượng trưng cho Mê-đô – Ba-tư: tay trái là nước Mê-đô, tay phải là nước Ba-tư mạnh hơn so với Mê-đô.

Mê-đô – Ba-tư (tượng trưng bởi hai cánh tay bằng bạc trong pho tượng) yếu hơn đế quốc Ba-by-lôn (là cái đầu bằng vàng trong pho tượng) mặc dù vua Si-ru của Mê-đô – Ba-tư chinh phục được nhiều đất đai hơn nhưng lại không có nhiều của cải như vua Nê-bu-cát-nết-sa. 

Tên Si-ru được nhắc đến trong Thánh Kinh 175 năm trước khi ông chiếm lấy Ba-by-lôn (Ê-sai 44:28, 45:1-4). Vua Si-ru đã được phong chức (xức dầu) trước để:

a.    Chinh phục đế quốc Ba-by-lôn 

b.    Ban bố một sắc lệnh cho phép dân Giu-đa trở về và xây dựng lại Đền thờ khi cảnh phu tù tại Ba-by-lôn chấm dứt vào năm 536 T.C. Năm 330 T.C, A-lịch-sơn Đại đế chinh phạt đế quốc Ba-tư. Theo Ê-sai, Si-ru là người Ba-tư sẽ chiếm lấy Ba-by-lôn. Nhưng theo Đa-ni-ên 5:31, Đa-ri-út người Mê-đi đã đánh chiếm Ba-by-lôn. Thật ra, Đa-ri-út người Mê-đi nầy là chú của vua Si-ru (vua xứ Mê-đi) và là 1 vị tướng cao cấp trong quân đội Mê-đi. Ông chiếm lấy Ba-by-lôn khi đang ở dưới quyền của vua Si-ru.

Đa-ri-út được nhắc đến ở đây không phải là Đa-ri-út người Ba-tư  (là vua Đa-ri-út Đệ III Codomanus, vị vua cuối cùng của một dòng dõi lâu dài của các Vua Ba-tư). Vua Đa-ri-út người Ba-tư đã bị A-lịch-sơn Đại đế đánh bại. Cha của vua Si-ru – vua Cambyses đệ I, làm vua của Ba-tư cho đến khi ông qua đời vào năm 536 T.C, đã lập Si-ru làm vua của cả hai nước Mê-đô và Ba-tư vì Đa-ri-út người Mê-đi cũng đã chết.

CÁC VUA CỦA MÊ-ĐÔ

·      Cyaxares (Xy-a-xa-reùt)

· Ahasuerus (A-sueâ-ru) người Meâ-ñi (Ña-ni-eân 9:1)

· Đa-ri-út người Mê-đi là con trai của vua Ahasuerus, là người đã đánh chiếm Ba-by-lôn dưới quyền vua Si-ru. Ông được lập lên làm vua Ba-by-lôn cai trị trong 2 năm. Ông cũng được biết đến như là Astyages  (A-sti-a) và Gobryas (Gô-bri-át). Sau thời của ông nước Mê-đô bị sát nhập vào Ba-tư và thường được nhắc đến dưới cái tên đế quốc Mê-đô – Ba-tư.

CÁC VUA CỦA BA-TƯ

· Cambyses (Cam-bi-xe) đệ I – cha vua Si-ru.

·     Si-ru được biết đến như người sáng lập ra đế quốc Ba-tư vì ông là người đã mở rộng bờ cõi của Ba-tư và sát nhập Mê-đô thành đế quốc Mê-đô – Ba-tư.

·     Cambyses đệ II (Cam-bi-xe, 530-522 T.C.) – con trai của Si-ru.

· Pseudo Smerdis (Sơ-đô Smẹc-đi, 522 T.C.) – cướp ngôi anh mình và cai trị trong 10 tháng.

·     Đa-ri-út đệ I (522-486 T.C.) – con trai của Cambyses đệ II (anh trai của Smerdis)

· Xerxes (Xét-xe, 485-465 T.C.) – con trai của Đa-ri-út đệ I.

· Artaxerxes (Aït-ta-xeùt-xe) đệ I Longimanus (464-423 T.C.)

· Ña-ri-uùt đệ II (423-404 T.C.)

· Artaxerxes đệ II Mnemon (404-359 T.C.)

· Artaxerxes đệ III Ochus (359-338 T.C.)

· Arses   (Aït-xe, 338-335 T.C.)

· Đa-ri-út đệ III (335-331 T.C.) – Ông thất trận trước A-lịch-sơn Đại Đế của Hy-lạp.

3.    Đế quốc Hy-lạp
Trong Đa-ni-ên 8:21, con dê đực là hình bóng của Hy-lạp đã tiêu diệt con chiên đực. Đế quốc Hy-lạp tồn tại trong thời gian ngắn, chỉ khoảng tám năm dưới quyền cai trị của A-lịch-sơn. Vị vua này đã chết vì bệnh sốt rét vào năm ông 33 tuổi (323 T.C). Sau khi ông qua đời, vương quốc này bị 4 vị tướng lãnh tranh giành nhau, chia cắt đất nước làm 4 vùng lãnh thổ sau này trở thành 4 nước: Thrace, Ma-xê-đoan, Sy-ri và Ê-díp-tô. Những nước này lần lượt rơi vào tay đế quốc La-mã, mà nước cuối cùng là Ê-díp-tô, bị mất vào tay đế quốc La-mã vào năm 30 T.C. Pho tượng trong giấc chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt đầu với cái đầu bằng vàng tượng trưng cho Ba-by-lôn. Càng đi xuống những phần dưới thì giá trị của kim loại càng giảm dần. Vương quốc lớn thứ nhì là Mê-đô – Ba-tư được tượng trưng bởi hai cánh tay bằng bạc. Kế tiếp là phần bụng bằng đồng tượng trưng cho Hy-lạp. 

4.    Đế Quốc La-mã 

Đế quốc thứ tư là La-mã tuy không được kể tên trong sách Đa-ni-ên nhưng đã được chỉ ra. Cụ thể là trong khải tượng của Đa-ni-ên về “Bảy mươi Tuần lễ” (Đan. 9:26), chúng ta thấy rằng sau khi “Đấng chịu xức dầu” (Đấng Christ) bị trừ đi (bị đóng đinh), thành Giê-ru-sa-lem và Đền thánh sẽ bị hủy phá bởi 1 DÂN mà từ dân này sẽ ra một “Vua hầu đến” và chúng ta sẽ biết rằng đó chính là ANTI-CHRIST. Hiện nay chúng ta biết rằng thành Giê-ru-sa-lem và Đền thánh đã bị người La-mã hủy phá vào năm 70 S.C., và Anti-Christ sẽ là vị Hoàng đế cuối cùng của Đế quốc La-mã, và vì Anti-Christ là “cái sừng nhỏ” của “Con Thú thứ tư”, do đó tương ứng với phần “Sắt” của pho tượng mà Đa-ni-ên đã thấy, và “La- mã” chính là “Đế quốc Thứ Tư”.

Hai ống chân bằng sắt chiếm ít nhất ½ chiều dài pho tượng, cho chúng ta thấy rằng La-mã là đế quốc tồn tại lâu nhất nhưng sẽ bị phân chia làm 2 phần. Điều này cũng đã được chứng minh là đúng, vì Đế quốc La-mã đã bị phân chia làm khu vực “Đông La-mã” với thủ đô là Công-xtan-ti-nốp và khu vực “Tây La-mã” với thủ đô là Rô-ma (364 S.C). Đế quốc La-mã trong hình trạng thật sẽ được hồi sinh, và trong hình trạng cuối cùng đó nó sẽ bao gồm “Mười Vương quốc Hiệp nhất”, được tượng trưng bằng “Mười Ngón Chân” của pho tượng; đứng đầu liên minh mười nước này sẽ là vị Hoàng đế cuối cùng của La-mã và cũng là vị vua dân ngoại – là Anti-Christ.

5.    Vương Quốc ra từ Hòn Đá
Trong khải tượng, Đa-ni-ên thấy có một hòn đá đến đập vào bàn chân – đây là hành động của sự Đoán phạt chứ không phải của Ân điển. Hòn đá này không tượng trưng cho một vương quốc thuộc linh nhưng nó là một vương quốc hình thành trên đất có thể trông thấy một cách rõ ràng. Hòn đá này chính là Đấng Christ (Ma-thi-ơ 21:44). Giờ đây chúng ta sẽ thấy rằng trong phần nghiên cứu khải tượng của Đa-ni-ên về “bốn con thú” (đoạn 7), thì có sự tương ứng giữa các con thú và các thứ kim loại khác nhau trong pho tượng: “Vàng” tương ứng với “sư tử” (7:4); “Bạc” tương ứng với “gấu” (7:5); “Đồng” tương ứng với “beo” (7:6); và “Sắt” tương ứng với “Con Thú thứ Tư” (7:7). Trong sự mô tả của Giăng về “con thú” từ biển lên (Khải 13:1-2) có nói rõ về thời kỳ cuối cùng của đế quốc La-mã đã được phục hồi, chúng ta thấy con thú được nhắc đến là một “con thú tổng hợp”, bao gồm thân hình của một “con beo”, đôi bàn chân của một “con gấu”, và cái miệng của một “con sư tử”, và “Con Thú thứ Tư” là sự tổng hợp của cả con thú đó. Như vậy, đế quốc La-mã được phục hồi sẽ là một đế quốc hỗn hợp gồm có con “sư tử” (Ba-by-lôn); con “gấu” (Mê-đô – Ba-tư), con “beo” (Hy-lạp); và chính mình con thú đó (La-mã). Phần to lớn nhất của con thú là phần thân mà trong sự mô tả của Giăng đó chính là thân beo, do đó có thể kết luận là giai đoạn cuối cùng của đế quốc La-mã chịu ảnh hưởng phần lớn của đế quốc Hy-lạp.               

       F.    Ña-ni-eân 2:46-49

        Hãy lưu ý đến thái độ của vua Nê-bu-cát-nết-sa và lời chứng vô thức của vua về Đức Chúa Trời 3 ngôi sau khi nghe Đa-ni-ên giải mộng:

1. “Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các Thần” (Đức Chúa Cha)

2. “Là Chúa của các Vua” (Đức Chúa Con)

3.  “Là Đấng tỏ ra những sự Kín nhiệm” (Đức Thánh Linh)

IV-  ĐOẠN 3

A-   Ña-ni-eân 3:1

1.   Đây là thời điểm 23 năm sau khi vua Nê-bu-cát-nết-sa có chiêm bao về “Pho tượng Đầu Vàng”. Vì thế, pho tượng vàng nầy có lẽ ít có liên quan gì đến giấc mơ cũ. Đúng hơn là vua muốn tự tôn mình lên như các Pha-ra-ôn của Ê-díp-tô vẫn thường cho tạc tượng của mình bằng đá.

2.    “Đồng bằng Đu-ra” có lẽ được chọn vì 2 lý do sau:

                     a.   Pho tượng sẽ không bị che phủ bởi các tòa nhà cao ở Ba-by-lôn.

                     b.  Vua có ý định hiệp nhất đế quốc của mình lại bằng cách lập ra một “Quốc Giáo”, lấy pho tượng làm trung tâm để thờ lạy. 


Pho tượng cao 60 cu-đê và có lẽ được đặt trên một bệ đá cao để người ta có thể trông thấy nó từ mọi miền của đồng bằng Đu-ra. Lưu ý rằng số 6 là số dành cho con người, nó cho thấy tình trạng chưa trọn vẹn của con người. Con người đã được dựng nên vào ngày thứ 6 và được ban cho 6 ngày để làm việc. Con số 6 cũng nhắc chúng ta nhớ đến số 666 của con thú trong Khải 13:18. Pho tượng này là hình bóng về pho tượng mà tiên tri giả sẽ ra lịnh cho người ta lập nên cho Anti-Christ.

Những con số được ghi lại trong Kinh Thánh thường mang những ý nghĩa thuộc linh quan trọng, chẳng hạn như:

Số 3 = Ba ngôi                    6 =  Con người 

     4 = Trái đất                    7 =  Sự trọn vẹn

     5 = Ân điển                  10 =  Sự phân chia

B.   Ña-ni-eân 3:2-3

Đây là buổi lễ rất trọng đại có đại diện của tất cả các nước dưới quyền cai trị của Nê-bu-cát-nết-sa đến tham dự.

C.   Ña-ni-eân 3:4-7

Một “Quốc giáo” có thể có hiệu quả mạnh mẽ để hiệp nhất các dân tộc có tiếng nói và phong tục tập quán khác nhau. Ở đây chúng ta thấy sự thờ lạy hình tượng đi đôi với tính cố chấp, độc đoán, không khoan dung. Hoặc thờ lạy pho tượng hoặc chết trong lò lửa. Ngày nay, thế giới nổi lên những phong trào mạnh mẽ với mục đích tạo nên một “tôn giáo toàn cầu” – là sự kiện chắc chắn sẽ diễn ra trong thời kỳ đại nạn. Những lời kiện cáo chống nghịch lại 3 chàng trai trẻ Hê-bơ-rơ chắc chắn ra từ những kẻ ghen tức với địa vị và thẩm quyền của họ.

Sứ đồ Phao-lô cũng đã từng đi khắp nơi kiện cáo chống nghịch lại các tín đồ cho đến khi ông thật sự gặp Chúa (Công vụ 22:3-5), và sau đó chính ông lại là người bị bắt bớ (Công vụ đoạn 23, 24, 25). Là Cơ Đốc nhân trong thế giới ngày nay chúng ta cũng phải chuẩn bị để đối diện với sự hoạn nạn và bắt bớ của thế gian, nhất là khi những ngày sau rốt càng gần (Khải 6:9-11).      

D.   Ña-ni-eân 3:8-18

Thoạt tiên Nê-bu-cát-nết-sa không thể tin rằng các chàng trai sẽ không tuân theo uy quyền của ông. Sự kiêu ngạo của ông ta lên đến tột đỉnh khi ông tra gạn các chàng trai rằng: “Rồi thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta?” Giọng điệu của Nê-bu-cát-nết-sa đã thay đổi qua thời gian 23 năm kể từ ngày ông nhận biết Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên là “Đức Chúa Trời của các thần”. Trong 23 năm đó, Nê-bu-cát-nết-sa đã tiến chiếm Giê-ru-sa-lem lần thứ hai vào năm 598 T.C, bắt giữ hầu hết dân Giu-đa làm phu tù và tiến đánh Giê-ru-sa-lem lần thứ ba vào năm 597 T.C, thiêu hủy thành và đền thờ. Vào thời đó, các vị vua phương đông tin rằng chiến thắng của họ trên các dân tộc khác cũng có nghĩa là thần của họ thắng hơn thần của các nước khác. Vì vậy, đối với Nê-bu-cát-nết-sa việc ông tiêu hủy đền thờ của Đức Giê-hô-va cũng có nghĩa là thần “Mê-rô-đách” của ông là tối cao. Ba chàng trai Hê-bơ-rơ đã có tinh thần tuận đạo và “không kể sự sống mình là quí” nhưng đã kiên quyết trong lòng là sẽ trung tín cho đến chết.

E.   Ña-ni-eân 3:19-30

Việc vua Nê-bu-cát-nết-sa truyền đốt lò lửa nóng 7 lần hơn lúc bình thường càng làm cho sự giải cứu mà Chúa làm trên 3 chàng trai thêm diệu kỳ. Hãy lưu ý rằng dây thừng dùng để trói 3 người đã bị thiêu cháy nhưng áo xống của họ chẳng hề si-sứt chút nào, cả mùi lửa cũng chẳng bén qua trên họ (Ê-sai 43:2). Và 1 lần nữa, Nê-bu-cát-nết-sa lại được nhắc nhở về Đức Chúa Trời đầy quyền năng của người Hê-bơ-rơ.

Vua Nê-bu-cát-nết-sa không thờ lạy pho tượng vàng nữa. Đây là thái độ mà Chúa mong muốn tất cả các dân ngoại đối xử với dân của Ngài. Khi Chúa đến, muôn dân trên đất sẽ bị xét đoán bởi chính thái độ của họ đối với những kẻ thuộc về Ngài (Ma-thi-ơ 25:31-46).

V-  ĐOẠN 4

A-   Ña-ni-eân 4:1-3

Đoạn này là một “Văn kiện Quốc gia của Ba-by-lôn”, một “Lời Công bố” của vua Nê-bu-cát-nết-sa gửi đến toàn thế giới, được ban hành vào năm 562 T.C. – là năm mà ông được phục hồi khỏi tình trạng mất trí của mình, cũng là 1 năm trước khi ông chết (năm 561 T.C).

Đây là sự ăn năn xưng tội và tuyên xưng đức tin của vua Nê-bu-cát-nết-sa vào một “Đấng Rất Cao.” Những lời “nguyền cho sự bình an các ngươi được thêm lên” chỉ có thể phát xuất từ một Cơ Đốc nhân. Phải nhận thấy rằng đã có một sự thay đổi rất lớn lao trong lời nói của vua so với quá khứ.

B- Ña-ni-eân 4:4-7

Nê-bu-cát-nết-sa đang ở yên trong cung vua, không bị quấy nhiễu bởi một điều lo lắng nào, không hề ưu tư đến một điều gì bên ngoài cung cấm mà chỉ quan tâm đến những nhu cầu của riêng ông mà thôi. Nhưng giờ đây một giấc chiêm bao khác lại đến gây phiền nhiễu cho vua. Lần nầy, vua nhớ được giấc chiêm bao của mình nhưng “những nhà thông thái” trong xứ vẫn không thể đưa ra được lời giải mộng thỏa đáng. Chúng ta hãy nhớ rằng trước đây (Đa-ni-ên 2:4), họ đã yêu cầu vua thuật lại cho họ giấc chiêm bao và họ chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Lần này, vua Nê-bu-cát-nết-sa đã đáp ứng theo yêu cầu nhưng họ vẫn không thể có câu trả lời thỏa đáng. Và một lần nữa, Đa-ni-ên lại được triệu đến để nói về giấc chiêm bao của vua.

C-   Ña-ni-eân 4:8-17

Trong khi còn đang thắc mắc ý nghĩa của sự hiện thấy về cái cây rất cao thì vua Nê-bu-cát-nết-sa lại trông thấy một “đấng thánh canh giữ” từ “tòa án của các đấng canh giữ” ở trên trời xuống để thực hiện 1 “án lệnh” đã được định cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. Án đó tức là vua phải sống như một con thú trong 7 năm. Mục đích là để tỏ cho cư dân trên đất rằng: “Đấng Rất Cao cai trị trong nước của loài người, Ngài muốn ban (vương quốc) cho ai tùy ý” (câu 17). Ê-phê-sô 6:11-12 nhắc chúng ta nhớ rằng vì chúng ta đánh trận không phải cùng thịt và huyết. Vì thế, tòa án này có lẽ chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát hành động của các thần dữ ở các miền trên trời và dưới đất.

Chúng ta cần giữ tấm lòng mình trong sự vâng phục khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy quỳ xuống với đôi tay mở rộng và giơ cao hướng về Chúa để Ngài báo thù thay cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện cho những người làm điều sai trật đối với mình. 

Điều làm cho Nê-bu-cát-nết-sa bối rối là “Đấng canh giữ” đã thay đổi cách gọi trong khải tượng từ “nó” (cái cây) sang đại từ nhân xưng “người”.

D.   Ña-ni-eân 4:18-26

Khi Đa-ni-ên nghe kể về giấc chiêm bao ông đã bị câm lặng trong một giờ và bối rối không biết phải nói cho vua biết về tin tức không tốt lành nầy như thế nào. Chỉ khi đã được bảo đảm về sự an toàn của mình thì Đa-ni-ên mới “chuẩn bị tinh thần” cho Nê-bu-cát-nết-sa bằng cách nói rằng ông muốn sự giải nghĩa về điềm chiềm bao sẽ đổ trên kẻ thù của vua hơn là cho vua.

Hãy lưu ý rằng trong câu 26, vương quốc sẽ lại thuộc về vua chỉ khi nào vua đã nhận biết Đấng Rất Cao cầm quyền trên vương quốc của vua.

E.   Ña-ni-eân 4:27
Sau khi đã giải nghĩa điềm chiêm bao, Đa-ni-ên khuyên vua nên ăn năn, xa lánh con đường tội lỗi của mình.

F.   Ña-ni-eân 4:28-33
Tuy nhiên, vua Nê-bu-cát-nết-sa đã không làm theo lời khuyên của Đa-ni-ên mặc dù Đức Chúa Trời đã ban cho ông một năm ân hạn để vua có thể chuộc tội lỗi của mình trước khi Ngài thi hành án phạt. Và không chờ đến khi vua Nê-bu-cát-nết-sa trong sự tự mãn đã tự nhắc mình lên (c. 30) thì Đức Chúa Trời mới kết thúc giai đoạn thử thách nầy của vua, nhưng ngay từ “khi lời chưa ra khỏi miệng vua . . .” (Đa-ni-ên 4:31-32). Loại mất trí này gọi là chứng “hoang tưởng hóa sói [Lycanthropy]” trong đó người bệnh tưởng tượng rằng mình là một con thú nào đó. Và đối với Nê-bu-cát-nết-sa, ông tự nghĩ mình là một con bò. Án phạt kéo dài trong 7 năm và cuối thời hạn 7 năm đó, trí khôn đã được phục hồi lại cho vua.

G.   Ña-ni-eân 4:34-37
Cuối cùng thì Nê-bu-cát-nết-sa cũng nhận biết được uy quyền tối thượng của Đấng Rất Cao và vua lại được lập trên ngôi nước của mình. Đây là lần sau cùng chúng ta nghe về vua Nê-bu-cát-nết-sa vì vua chỉ sống được một năm sau khi được khôi phục lại ngôi nước. Tuy nhiên, đó là năm đầy sự ngợi khen và phước hạnh. Trong năm đó, vua luôn chúc tạ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và vào năm 561 T.C, vua qua đời sau một thời gian ngắn ngã bệnh. Con trai của vua Nê-bu-cát-nết-sa là Ê-vin Mê-rô-đách (Evil Merodach) nắm quyền thay cha trong thời gian ông ngã bệnh và lên ngôi sau khi vua Nê-bu-cát-nết-sa qua đời.        

VI-  ĐOẠN 5

A.   BA-BY-LOÂN

1.   Người sáng lập Ba-by-lôn là Nim-rốt, người Ha-mít – hậu tự của Cham, cháu cố của Nô-ê (Sáng 10:6-11), hơn 2000 năm T.C. (Sáng 10:8-10). Việc lật đổ Đế quốc A-si-ri vào khoảng năm 625 T.C. bởi vua Cyaxeres người Mê-đi và bạn đồng minh của ông ta là Nabopolassar – vị thủ lĩnh nổi loạn của Ba-by-lôn, đã giúp Nabopolassar thiết lập nên Đế quốc Ba-by-lôn. Ông cai trị từ năm 625-605 T.C. Con trai của ông là Nê-bu-cát-nết-sa. Thủ đô của A-si-ri là Ni-ni-ve do A-su-rơ – con trai của Sem, cháu nội của Nô-ê tạo dựng nên.

2.   THÀNH BA-BY-LÔN (Tư liệu sau đây được trích từ “Sách Đa-ni-ên” của Clarance Larkin, trang 79-80).

“Thành Ba-by-lôn được xây dựng theo hình thật vuông vức, mỗi cạnh dài 15 dặm, chu vi là 60 dặm. Thành được bao bọc bởi một bức tường gạch dày 87 bộ (khoảng 26m5), cao 350 bộ (theo Herodotus là khoảng 106m7). Trên bức tường đó có 250 tháp và bề mặt của bức tường có đủ chỗ cho sáu cỗ xe ngựa chạy sóng ngang nhau. Bên ngoài bức tường thành này là một cái hào hay con kênh rất lớn bao quanh thành luôn đầy nước từ con sông Ơ-phơ-rát đổ về và có những cây cầu kéo bắc ngang qua ở phía trước các cổng thành. Bên trong bức tường to lớn này là một bức tường khác hẹp hơn bao bọc xung quanh thành. Trong thành có hai mươi lăm đại lộ hoành tráng, rộng 150 bộ, chạy ngang qua thành từ bắc chí nam, và hai mươi lăm đại lộ khác băng ngang qua những đại lộ trên tại các góc bên phải, trải rộng từ đông sang tây, tạo nên 676 quảng trường rộng lớn, mỗi cạnh dài gần ba phần năm dặm. Cũng có một đại lộ rất rộng lớn chạy quanh thành phố bên trong các bức tường thành và các đại lộ bắc ngang qua đều đổ vào đại lộ nầy. Ở cuối những đại lộ bắc ngang nầy là những chiếc cổng thành có hai cánh bằng đồng bóng loáng được xây trong các bức tường thành; mỗi khi đóng hoặc mở vào lúc bình minh hay khi hoàng hôn xuống, chúng thường ánh lên màu lửa khi có tia mặt trời chiếu vào.

Dòng sông Ơ-phơ-rát chảy ngang qua, chia thành Ba-by-lôn làm 2 phần bằng nhau. Hai bên bờ của sông Ơ-phơ-rát có tường bao bọc xung quanh và có những chiếc cổng bằng đồng ở các đại lộ chính. Ở giữa những bức tường thành và sông Ơ-phơ-rát là những chiếc cầu tàu lộng lẫy chạy dọc theo hai bờ sông. Có những chiếc phà băng ngang qua sông ở mỗi nơi có đại lộ chính, và tại đại lộ trung tâm có một chiếc cầu tuyệt đẹp bắc ngang qua sông, hai bên đầu cầu tọa lạc hai Cung điện đẹp lộng lẫy. Các Cung điện này được nối với nhau bởi một lối đi xuyên qua lòng sông. Dọc theo lối đi có những căn phòng dùng để đãi tiệc được xây dựng toàn bằng đồng thật rực rỡ. Cạnh mỗi Cung điện là một công trình kiến trúc gồm tám tháp liên hoàn, tháp nầy tiếp nối tháp khác, mỗi tháp cao 75 bộ, có một cầu thang uốn khúc phía bên ngoài lên tới tận đỉnh, trên đó có xây dựng một đền thờ. Toàn bộ kiến trúc này cao hơn 600 bộ. Ngôi đền nầy có chứa những loại đồ gỗ đắt tiền nhất mà bất kỳ một đền thờ nào trên thế giới có thể có. Chỉ một mình “Pho tượng Vàng” cao 45 bộ đã trị giá đến 17,5 triệu Mỹ kim, và tổng giá trị của các vật dụng thánh tại đây có thể lên tới hơn 200 triệu Mỹ kim. Ba-by-lôn cũng sở hữu một trong “Bảy Kỳ Quan” của thế giới là “Các Vườn Treo Ba-by-lôn” nổi tiếng. Các “Vườn Treo” này rộng 400 bộ vuông, chúng được xây cất theo kiểu nhiều tầng bậc xếp chồng lên nhau đến độ cao 350 bộ và có những cầu thang bắc lên có chiều rộng là 10 bộ. Bề mặt của mỗi tầng bậc được lót bằng những phiến đá lớn, trên đó người ta rải một lớp bấc, rồi một lớp nhựa đường dày, kế đó là hai lớp gạch xây chồng lên nhau, và cuối cùng là những tấm chì để ngăn không cho nước thấm vô. Sau đó, tất cả đều được phủ đất lên và được trồng loại cây bụi và cây to. Cả khung cảnh nhìn từ xa giống như một triền núi có rừng rậm bao phủ, tạo nên một cảnh quang nổi bật trên nền đồng bằng phẳng lì của dòng sông Ơ-phơ-rát. Các “Vườn Treo” nầy đã được vua Nê-bu-cát-nết-sa cho xây cất lên chỉ để làm vui lòng vợ ông là Amyitis, con gái của Cyaxares – vua của vùng núi đồi Mê-đi, qua đó bà có thể đỡ nhớ quê hương mình. Bên cạnh sự rực rỡ và huy hoàng của các cung điện, các ngọn tháp và các “Vườn Treo”, những nơi còn lại của thành có nhiều công viên rất đẹp, và cũng còn nhiều khoảng đất chưa được khai phá mà nếu được tận dụng để gieo trồng thì có thể nuôi sống cho hơn 1 triệu người. Tính cách của cư dân trong thành và lối sống của họ vào thời kỳ vàng son trong lịch sử Ba-by-lôn có lẽ được mô tả rất rõ trong “Bữa tiệc của vua Bên-xát-xa” (Đa-ni-ên 5:1-4). Trước đó và cả sau này không một nước nào trên thế gian có thể sánh với sự uy nghi, giàu sang tột bực của đế quốc Ba-by-lôn vào thời điểm đó. Tiên tri Ê-sai đã nói về Ba-by-lôn như sau: “Ba-by-lôn là sự vinh hiển của các nước, sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo người Canh-đê.” (Ê-sai 13:19)

3.    Các vua của Ba-by-lôn được đề cập đến trong sách Đa-ni-ên:

a.    Nabopolassar (Na-bô-pô-lát-sa), cha của

b.    Nê-bu-cát-nết-sa, cha của 

c.    Evil Merodach, còn gọi là Amel-Marduk (A-meân-Maïc-ñuùc)

d.   Neriglissar (Nê-ri-gờ-lít-sa), cưới một người con gái của Nê-bu-cát-nết-sa, trở thành anh vợ của Mê-rô-đách, lên ngôi vua sau khi giết hại Mê-rô-đách.

e.   Laborosoarched (La-bô-rô-sọt), con trai Neriglissar, nắm quyền chỉ trong vài tháng thì bị đánh cho đến chết.

f.    Nabonidus (Na-bô-ni-đút hay Nabonnaid [Na-bô-nết]) cướp ngôi vua. Vua này cũng cưới một người con gái khác của Nê-bu-cát-nết-sa, khi đi chinh chiến, ông giao quyền cai trị lại cho con nuôi là Bên-xát-sa.

g.   Trong thời vua Bên-xát-sa, Ba-by-lôn bị Đa-ri-út, tướng lãnh của vua Si-ru, đánh chiếm.

B.   Ña-ni-eân 5:1-4

Lưu ý rằng Đa-ni-ên 5:2 có nói rằng Nê-bu-cát-nết-sa là cha của Bên-xát-sa. Thật ra, Nê-bu-cát-nết-sa là ông của Bên-xát-sa nhưng trong ngôn ngữ của người Canh-đê không có từ ngữ tương ứng, do đó từ “cha” được dùng để chỉ về các tổ phụ. 

Bên-xát-sa là người “cầm quyền thứ nhì” tại Ba-by-lôn (sau Nabonidus). Ông giữ quyền nhiếp chính khi cha ông đi chinh chiến xa. Bên-xát-sa đã quyết định tổ chức một buổi tiệc, vốn là một việc rất bình thường đối với các vua chúa thời đó, nhưng buổi tiệc của vua thật sự là một buổi tiệc không bình thường. Nó đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Ba-by-lôn. Bữa tiệc diễn ra vào năm 538 T.C, nó đánh dấu sự thay đổi từ cái đầu bằng vàng sang phần ngực và hai cánh tay bằng bạc của pho tượng trong giấc chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa trước đây. Bên-xát-sa đã quyết định đãi tiệc bất chấp thực tế là Ba-by-lôn đang bị quân Mê-đô và Ba-tư vây hãm và đóng quân bên ngoài thành.

Bên-xát-sa đã cung cấp lương thực dự trữ cho thành để đủ khả năng đối đầu với sự bao vây vô hạn định. Do đó, để bày tỏ sự khinh miệt đối với quân đội Mê-đô và Ba-tư, vua đã tổ chức một buổi yến tiệc. Họ uống rượu say sưa và ngợi khen các thần mà họ thờ lạy. Cao điểm của hành động ngạo mạn nầy là vua đã cho mang các khí mạnh mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy trong đền thờ của người Giu-đa 68 năm trước đây để uống mừng các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Và như thế, ông đã làm ô uế các vật thánh của Đức Giê-hô-va.

C.   Ña-ni-eân 5:5-9

Bàn tay của Đức Chúa Trời hiện ra và viết lên tường là nơi mà mọi người đều có thể trông thấy. Một lần nữa “các nhà thông thái” lại không thể giải nghĩa được các dòng chữ ghi trên đó.             

D.   Ña-ni-eân 5:10-12

Giờ đây Đa-ni-ên đã khoảng 88 tuổi và bà thái hậu được nhắc đến ở đây rất có thể là vợ của Nabonidus – vị vua đã đi chinh chiến xa.

E.   Ña-ni-eân 5:13-24

Đa-ni-ên quở trách Bên-xát-sa vì vua biết rõ cách nào Đức Chúa Trời đã xử lý sự kiêu ngạo của vua Nê-bu-cát-nết-sa nhưng Bên-xát-sa vẫn tỏ ra khinh suất, không chịu hạ mình. Đa-ni-ên là một người Giu-đa và việc ông tuyên án tử đối với vua Bên-xát-sa là thích hợp nhất vì chính Bên-xát-sa đã làm ô uế các vật thánh mà bàn tay của Đức Chúa Trời đã hiện ra để cảnh cáo vua.

F.   Ña-ni-eân 5:25-31

1.    Ña-ni-eân 5:25-29
Rõ ràng là Bên-xát-sa đã không tin vào lời tiên tri hay ít nhất cũng không nghĩ rằng điều nầy sẽ ứng nghiệm vào thời của mình vì vua cảm thấy rất an toàn khi đang ở trong “pháo đài” vững chắc của ông.

2.    Ña-ni-eân 5:30-31
Vua Si-ru đã giao quyền cai trị Ba-by-lôn cho chú mình là Đa-ri-út, vua của Mê-đô và Đa-ri-út đã trị vì Ba-by-lôn trong 2 năm.

Hai năm sau sự qua đời của vua Nê-bu-cát-nết-sa, chiến tranh bùng nổ giữa Ba-by-lôn và Mê-đô, tiếp diễn trong 20 năm. Đa-ri-út người Mê-đi trong Đa-ni-ên 5:31 kêu gọi viện binh từ cháu mình là vua Si-ru người Ba-tư. Bên-xát-sa đã đãi tiệc để trêu chọc vua Si-ru mà không biết rằng 175 năm trước Đức Chúa Trời đã định sẵn cho vua Si-ru là người sẽ đánh chiếm Ba-by-lôn (Ê-sai 44:28 – 45:4).

Vua Si-ru đã tháo nước sông Ơ-phơ-rát và đưa quân tiến vào thành trong khi mọi người vẫn còn đang say khướt. Ngay khi một số quân lính tháo cho nước sông chảy sang hướng khác, đội quân còn lại bước xuống lòng sông nơi con sông đã từng đổ vào để tiến vô cung điện. Họ chiếm lấy hoàng cung, giết vua Bên-xát-sa đúng như đã được tiên tri trong sách Ê-sai. Sự tiến chiếm thành diễn ra quá nhanh chóng và lặng lẽ đến mức nhiều người dân trong thành không hề biết cho đến 3 ngày sau đó. Sự sụp đổ của Ba-by-lôn còn được nói đến trong Ê-sai đoạn 13, 14 và Giê-rê-mi đoạn 50, 51.

Vào năm 331 T.C, A-lịch-sơn Đại đế tiến đến gần để chiếm thành nhưng dân chúng đã mở toang các cổng thành và đón rước vua vào. A-lịch-sơn dâng của tế lễ cho thần Ba-anh và tuyên bố sẽ xây cất lại đền thờ to lớn của thần nầy. Trong suốt nhiều tuần lễ sau đó, vua đã sử dụng 10.000 nhân công để dọn dẹp các tàn tích đổ nát sau chiến trận. Vua dự định chọn nơi này làm thủ đô nhưng sau đó ông đã chết đột ngột vì bệnh sốt rét.

Phần đông người Giu-đa vẫn còn lưu ngụ tại Ba-by-lôn sau khi chấm dứt cảnh phu tù. Theo I Phi-e-rơ 5:13 thì có Hội thánh của Chúa tại thành Ba-by-lôn nầy, tức là những người Do-thái còn ở tại đó đã trở lại tin Chúa sau đó.

Ba-by-lôn vẫn còn có cư dân sinh sống và do đó đã không bị thiêu hủy hoàn toàn như tiên tri Ê-sai và Giê-rê-mi đã mô tả về thành.

VII- ĐOẠN 6 

A.   Ña-ni-eân 6:1-3

Đoạn nầy giới thiệu với chúng ta về đế quốc thứ hai thống lãnh cả thế giới, đế quốc Mê-đô – Ba-tư. Chúng ta thấy rằng cái đầu bằng vàng đã tồn tại trong 67 năm, và giờ đây phần ngực và các cánh tay bằng bạc của pho tượng trong giấc chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt đầu xuất hiện. Chúng ta biết rằng sự sụp đổ của Ba-by-lôn xảy ra vào năm 538 T.C. và Đa-ri-út lập tức chiếm ngôi liền, nhưng ông ta đã qua đời hai năm sau đó (536 T.C). Vì thế, các sự kiện được thuật lại trong đoạn nầy chắc hẳn phải diễn ra trong vòng 2 năm đó. Vào thời điểm nầy, Đa-ni-ên đã gần 90 tuổi.

Đế quốc Mê-đô – Ba-tư không lập ra một chế độ quân chủ chuyên chế như đế quốc Ba-by-lôn. Hàng ngũ lãnh đạo của Đế quốc Mê-đô – Ba-tư gồm có các quan thượng thư và quan trấn thủ chia nhau cai trị cả nước. Họ giống như các thành viên trong quốc hội và đều có tiếng nói trong việc soạn thảo và ban hành luật pháp. Tuy nhiên, bất cứ bộ luật nào do các quan ban hành cũng phải được nhà vua thông qua và phê chuẩn. Một khi luật đã được phê chuẩn thì không thể sửa đổi được.

Vì linh tánh tốt lành của mình, Đa-ni-ên đã được vua Đa-ri-út lập lên trên cả nước (phần cuối của câu 3). Điều này chắc chắn đã giục lòng ganh ghét của các quan khác đối với Đa-ni-ên vì họ lo sợ sẽ không trục lợi được cho bản thân như họ đã từng làm trong quá khứ. Vì biết rằng Đa-ni-ên sẽ không tha thứ cho những sự gian trá của họ, những người nầy cảm thấy chỗ đứng của mình bị lung lay, do đó họ đã họp nhau bàn mưu chống lại Đa-ni-ên.      

B.   Ña-ni-eân 6:4-9

Các quan thượng thơ và quan trấn thủ biết rằng vua không có toàn quyền quyết định và vua cũng không thể bỏ qua lời đề nghị mà họ đồng lòng tấu trình cùng vua. Và một khi vua đã ký vào sắc lệnh đó thì nó sẽ trở thành luật và không thể hủy bỏ. Vì thế, họ đến cùng vua và tâu rằng “hết thảy” các quan thượng thơ, quan trấn thủ, các lãnh binh, các nghị viên và các đại thần đều đồng tình cùng nhau để lập ra sắc lệnh nầy. Nhưng đó chỉ là một sự dối trá vì Đa-ni-ên, người đứng đầu các quan lại chưa hề được tham vấn.

Thật ra Đa-ni-ên có thể bị cám dỗ để đóng cửa giấu mình trong nơi riêng tư để cầu nguyện cùng Chúa. Tuy nhiên, Đa-ni-ên biết rằng sự thử nghiệm là liệu ông có sẽ tôn trọng Đức Chúa Trời của ông hơn cả luật cấm đã được ban hành, bày tỏ rằng ông sẽ phải trung tín với Đức Chúa Trời ngay cả khi điều nầy có nghĩa là ông sẽ phải mất mạng sống mình hay không.

C.   Ña-ni-eân 6:10-15

Kẻ thù của Đa-ni-ên đã không đánh giá sai lầm về Đa-ni-ên chút nào. Họ biết chính xác ông sẽ làm gì và vui mừng vì mưu đồ của họ đã được thành công mỹ mãn. Vì thế, họ đã lập tức tâu trình sự việc lên cho vua. Chính nhà vua cũng bị lừa dối vì cho rằng tất cả các quan đã được hỏi qua về sắc lệnh sẽ được ban hành. Chỉ đến khi biết rằng mình đang ở trong một tình thế vô vọng thì chính vua cũng cố hết sức để giải cứu Đa-ni-ên cho đến khi mặt trời lặn, nhưng vẫn không thể tìm ra một phương cách nào khác.

D.   Ña-ni-eân 6:16-23

Vua đã cố gắng hết sức mình để giải cứu cho Đa-ni-ên nhưng không thành. Ông buộc phải truyền ném Đa-ni-ên vào hang sư tử. Giờ đây vấn đề còn lại là liệu Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên sẽ có thể giữ ông khỏi nanh vuốt của sư tử hay không? Chúng ta cũng thấy rằng trong câu 18-23, sự lo lắng của Vua đối với cảnh ngộ của Đa-ni-ên thật là chân thành. Chính Vua đã trải qua một đêm không ngủ, tin rằng Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên sẽ giải cứu cho ông.

Chúng ta cũng thấy rằng hang sư tử mô tả trước nơi hầm mộ mà Chúa Jêsus được đặt vào, và phía trước có một hòn đá đã được lăn đến để chận nơi cửa hang cùng dấu ấn của vua để niêm phong cửa hang. Nhưng giống như những con sư tử đã không thể làm hại đến Đa-ni-ên thể nào thì Chúa Jêsus, người đã từng bước vào “nanh vuốt” của sự chết, cũng không thể trở thành tù nhân của sự chết được. Chúa Jêsus cũng đã được giải cứu giống như Đa-ni-ên, bởi sự phục sinh của Ngài khỏi hầm mộ. Khi Đa-ni-ên được đem ra khỏi hang sư tử thì ông không thể bị ném vào đó lần nữa. Ông đã được tự do khỏi luật pháp, vì ông đã trả một giá chuộc cho điều đó.

Hòn đá đã được lăn xa khỏi hầm mộ của Chúa Jêsus không phải là để cho Ngài có thể ra khỏi mộ nhưng là để chúng ta có thể vào được nơi đó.

E.   Ña-ni-eân 6:24-28

Chúng ta cũng thấy rằng việc Đa-ni-ên được giải cứu khỏi hang sư tử vẫn chưa làm vua Đa-ri-út thỏa lòng. Trong câu 24 chúng ta thấy giờ đây những kẻ xấu xa từng mưu hại Đa-ni-ên phải rước lấy hình phạt đau đớn cho bản thân và gia đình của họ. Toàn thể biến cố nói trên đã có hiệu quả làm thay đổi cuộc đời của Đa-ri-út. Do sự giải cứu diệu kỳ của Đa-ni-ên mà chính mình Vua đã trở lại cùng Đức Chúa Trời và ban hành một sắc lệnh buộc muôn dân trong nước phải kính sợ và thờ lạy Đức Chúa Trời (Đa-ni-ên 6:25-27). Biến cố nầy cũng cho phép đạo của người Do-thái được chấp nhận và họ có quyền tôn thờ Đức Chúa Trời của mình mà không còn bị bắt bớ. Sự trung tín của Đa-ni-ên đối cùng Đức Chúa Trời của ông đã được tưởng thưởng qua việc ông được tha mạng sống và được thăng chức. Trong câu 28 chúng ta thấy ông được thạnh vượng không chỉ trong đời vua Đa-ri-út nhưng cả trong đời vua Si-ru người Ba-tư (Phe-rơ-sơ) nữa.

VIII. ĐOẠN 7

A.   Ña-ni-eân 7:1

Nếu theo thứ tự thời gian thì Đa-ni-ên đoạn 7 phải được viết trước cả đoạn 5 và 6. Tuy nhiên, người ta đã ghi chép theo trình tự sao cho phần lịch sử được riêng biệt với phần tiên tri của sách Đa-ni-ên. Đoạn 7 thật sự là phần mở đầu cho phần tiên tri của sách Đa-ni-ên.

Thời điểm xảy ra những khải tượng trong đoạn này chắc hẳn là vào khoảng 62 năm sau khi vua Nê-bu-cát-nết-sa có giấc chiêm bao về pho tượng đầu vàng. Trong suốt những năm yên lặng, kể từ sau cái chết của vua Nê-bu-cát-nết-sa vào năm 561 T.C. cho đến sự sụp đổ của Ba-by-lôn vào 538 T.C. (trong vòng 23 năm), rõ ràng là Đa-ni-ên đang nghỉ hưu hoặc ít ra cũng nghỉ hưu bán chính thức. Trong Đa-ni-ên 9:2 có nhắc đến “các sách”. Người ta cho rằng đây có lẽ là các sách của Môi-se, các Thi-thiên và các bản văn có tính chất tiên tri khác mà có thể ông đã có được vào lúc đó. Vì thế, hiển nhiên là ông đã dành hầu hết thời gian đó cho việc nghiên cứu. Cũng chính trong suốt thời gian nầy mà ông có sự hiện thấy về bốn con thú lớn. Đoạn 7 ghi lại ba khải tượng mà Đa-ni-ên đã thấy: thứ nhất là bốn con thú lớn, thứ nhì là cảnh tượng trong ngày phán xét, thứ ba là khải tượng về Con Người nhận lãnh Vương quốc của Ngài. Việc cả ba khải tượng nầy xen lẫn với nhau ngầm ám chỉ rằng cả ba khải tượng được nhìn thấy nếu không cùng một lúc thì cũng xảy ra gần như cùng một lúc (trong khoảng thời gian rất gần nhau).

B.   Ña-ni-eân 7:2-3

Quang cảnh trong khải tượng nầy diễn ra trên bờ biển lớn. Trong Cựu Ước, từ “biển lớn” tượng trưng cho biển Địa Trung Hải hoặc cũng có thể hiểu là “biển các dân tộc” hay “quốc gia”. Vì thế, chúng ta thấy bốn quốc gia này hoặc nằm trên bờ biển Địa Trung Hải hoặc có được của cải mình từ các quốc gia quanh biển Địa Trung Hải. Các đế quốc Ba-by-lôn và Mê-đi – Phe-rơ-sơ (Mê-đô – Ba-tư) không nằm gần vùng biển Địa Trung Hải như đế quốc Hy-lạp và La-mã, nhưng họ lại rất thịnh vượng nhờ vào những của cải thu tóm được từ các nước vùng Địa Trung Hải khi họ chinh phục các vùng đất đó. Nếu như biển là hình bóng tượng trưng cho các dân tộc thì các ngọn sóng dữ dội trên biển tượng trưng cho tình trạng náo động của các dân tộc. Khải huyền 17:15 chép: “Những dòng nước ngươi đã thấy tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng.” Do đó, ở đây chúng ta thấy rằng biển và các dòng nước có liên hệ đến các quốc gia. Một điều nữa về biển là khi biển nổi sóng dữ dội tức là nó đã bị khuấy động bởi một sức mạnh nào đó từ bên ngoài. Trong Đa-ni-ên 7:2-3, chúng ta thấy sức mạnh ngoại vi nầy chính là bốn hướng gió trên trời. Chúng tượng trưng cho các thế lực chốn không trung, các sức mạnh tối tăm thuộc về kẻ ác. Sa-tan được gọi là “vua cầm quyền chốn không trung” (Ê-phê-sô 2:2).

Bốn con thú được nhắc đến ở đây tương ứng với bốn thứ kim loại của pho tượng trong giấc chiêm bao của Nê-bu-cát-nết-sa. Vì thế, khải tượng về con thú lớn trong sự hiện thấy của Đa-ni-ên giúp ông hiểu thêm về các biến cố xảy ra vào thời kỳ các dân ngoại.

C.   Ña-ni-eân 7:4

Con thú thứ nhất giống như một con sư tử có cánh của chim ưng. Hình dạng của con thú gợi cho Đa-ni-ên nhớ đến hình ảnh những con sư tử với đôi cánh chim ưng và mặt người mà rất có thể ông đã nhìn thấy quanh những cung điện tại Ba-by-lôn và tại Ni-ni-ve. Con thú nầy là sự kết hợp giữa sư tử – vua của loài thú, và chim ưng – vua của loài chim, nhưng khi Đa-ni-ên tiếp tục nhìn xem thì thấy cánh của con thú bị nhổ. Sau đó, chúng ta thấy con thú bị cất lên khỏi đất và đứng trên hai chân như người thay vì bò bằng bốn chân như con thú, và nó được ban cho lòng loài người. Tuy thế, nó vẫn là một con thú. Điều nầy có thể chỉ ra rằng đã đến thời điểm mà thay vì dùng năng lực của một con thú để chống chọi với kẻ thù thì nó đã dùng đến trí óc như con người. Việc những chiếc cánh bị nhổ có thể cũng liên hệ đến việc vua Nê-bu-cát-nết-sa bị loạn trí. Việc con thú đứng trên hai chân như người ta và được ban cho lòng loài người có thể liên hệ đến sự hồi phục của vua Nê-bu-cát-nết-sa khỏi bảy năm mắc bệnh hoang tưởng khi ông hành động như thể ông là một con bò.

D.   Ña-ni-eân 7:5 

Con thú thứ nhì giống như một con gấu. Chúng ta thấy rằng nó di chuyển khá chậm chạp và chinh phục kẻ thù của nó bằng sức mạnh của loài thú chứ không phải bởi trí khôn của loài người. Và điều này chính là đặc điểm của đế quốc Mê-đô – Ba-tư. Đế quốc này đã chiếm hầu hết các lãnh thổ, đánh bại các kẻ thù bằng các đội quân hùng mạnh của nó. Hình ảnh con gấu trong tư thế chuẩn bị chổi dậy để tấn công kẻ thù tượng trưng cho đế quốc Ba-tư (Phe-rơ-sơ) là nước mạnh hơn, hung hãn hơn so với Mê-đi. Ba cái xương sườn trong miệng con thú là hình ảnh của ba vương quốc Ly-đi, Ba-by-lôn và Ê-díp-tô, hiệp lại thành liên minh ba nước chống lại đế quốc Mê-đô – Ba-tư nhưng đã bị con gấu tiêu diệt. Thêm vào đó, gấu là loài thú tuy không mạnh bằng sư tử nhưng có thể thắng được sư tử.

E.   Ña-ni-eân 7:6 

Con thú thứ ba là con beo. Nó có bốn đầu và bốn cánh tượng trưng cho đế quốc Hy-lạp. Beo thường có thân hình thon gọn nhưng rất mạnh mẽ, nhanh nhẹn và hung dữ. Đây là một hình bóng về Hy-lạp dưới thời cai trị của A-lịch-sơn Đại đế, là người đã chinh phục cả thế giới văn minh cổ đại chỉ với một đội quân tuy nhỏ nhưng được trang bị tốt và rất dũng mãnh trong khoảng thời gian gần 10 năm. Bốn cánh của con thú ám chỉ sự nhanh nhẹn của nó. Cũng cần lưu ý rằng khải tượng mà Đa-ni-ên đã thấy có liên quan đến Hy-lạp và con beo ở đây tương ứng với phần bụng và phần đùi của pho tượng mà Nê-bu-cát-nết-sa đã thấy trong giấc chiêm bao. Và Đa-ni-ên hẳn đã phải bối rối khi thấy con thú nầy có bốn đầu vì trong giấc chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa không có sự phân chia làm bốn nào tại phần bụng của pho tượng. Điều nầy giải thích tại sao Đa-ni-ên cảm thấy bối rối khi ông thấy khải tượng nầy (7:15). Một điều nữa cũng đáng lưu ý là dù sự hiện thấy nầy làm cho Đa-ni-ên bối rối nhưng vài năm sau đó ông lại có sự hiện thấy về con chiên đực và dê đực, điều nầy giúp ông hiểu rõ về ý nghĩa của sự phân chia làm bốn.

Bốn cái đầu tượng trưng cho bốn vương quốc và bốn vương quốc đó là: Thrace, Macedonia (Ma-xê-đoan), Sy-ri và Ê-díp-tô.

F.   Ña-ni-eân 7:7-8

Con thú thứ tư không giống bất cứ con thú nào khác. Nó có những răng bằng sắt và những móng bằng đồng. Con thú có 10 sừng tương ứng với 10 ngón chân trong pho tượng có liên hệ đến đế quốc La-mã. Những chiếc răng sắt tượng trưng cho đôi chân sắt của pho tượng trong giấc chiêm bao của vua Nê-bu-cát-nết-sa. Đa-ni-ên cũng xem thấy một cái sừng nhỏ mọc lên giữa 10 cái sừng, cái sừng đó có những mắt như mắt người và một cái miệng nói những lời xấc xược. Điều này đã không được bày tỏ cho vua Nê-bu-cát-nết-sa. Chúng ta cần nhớ rằng các khải tượng của Đa-ni-ên trong 6 đoạn nầy liên hệ đến việc Đức Chúa Trời xử lý với dân tộc Do-thái vào những ngày sau rốt. Vì thế, không cần thiết phải bày tỏ tất cả mọi điều cho vua Nê-bu-cát-nết-sa.

Dake Bible ghi chú về câu 8 nầy như sau: “Sau khi mười cái sừng kia đã mọc lên hết thì cái sừng nhỏ mọc lên sau cùng. Nó nhổ ba trong mười cái sừng kia lên tận gốc – chính là hình ảnh của Anti-Christ sẽ đến vào những ngày sau rốt khi 10 vương quốc trong đế quốc La-mã đã được thiết lập. Anti-Christ sẽ lật đổ 3 trong 10 vương quốc đó và các vương quốc còn lại sẽ đầu phục Anti-Christ mà không cần phải tranh chiến nữa.”

G.   Ña-ni-eân 7:9-12

1.    Đây là sự hiện thấy lần thứ nhì của Đa-ni-ên. Phân đoạn nầy cho biết về quang cảnh ngày phán xét và hình ảnh Đức Chúa Trời đang cai trị vương quốc đời đời. Mục đích của khải tượng nầy nhằm để (qua Đa-ni-ên) cho chúng ta biết về sự phán xét sẽ đến trên các dân ngoại và cách thức mà Đấng Christ sẽ nhận lấy vương quốc của Ngài. Sự phán xét được mô tả ở đây là sự phán xét dành cho các dân ngoại. Đa-ni-ên nhìn thấy con thú thứ tư – tức đế quốc La-mã, bị giết, xác nó bị hủy diệt và bị phó cho lửa để đốt. Một sự khác biệt rất quan trọng giữa khải tượng của Đa-ni-ên và của Giăng chính là cái sừng nhỏ, mà Giăng nói đến như là con thú trong Khải thị 13:1-8, không bị giết, như con thú mà Đa-ni-ên đã thấy. Trái lại nó bị quăng vào hồ lửa khi vẫn còn sống (Khải 19:20). Có lẽ sự khác nhau nầy liên hệ đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho mỗi người. Đa-ni-ên nhận biết rằng con thú không còn hiện diện nữa trong khi Giăng nhìn thấy xa hơn việc con thú bị cất khỏi đất để đi đến nơi ở đời đời của nó.

2.   Khi chúng ta nhìn vào sự hoạch định về thời gian thì thấy rằng có một thời kỳ phán xét giữa thời kỳ Ân điển và thời kỳ 1000 năm bình an. Có ba sự phán xét sẽ xảy ra ở đây:                          

 a.   Sự Phán xét những người tin Chúa vì cớ những việc họ làm, diễn ra tại tòa án Đấng Christ (II Côr 5:10). Một số người tin rằng sự phán xét nầy có thể diễn ra vào cuối thời kỳ 1.000 năm bình an – thời kỳ cai trị của Đấng Christ, hoặc có thể ngay sau sự hiện đến lần thứ hai của Ngài – thời kỳ Chúa tái lâm.

b.   Sự Phán xét những người Do-thái sống trong thời kỳ đại nạn. Trong Giê-rê-mi 30:4-6, Đa-ni-ên 12:1, cả Giê-rê-mi và Đa-ni-ên đều nhắc đến sự kiện nầy như là “hoạn nạn của Gia-cốp”. Trong Ma-thi-ơ 24:21-31, Đấng Christ gọi đây là “thời kỳ hoạn nạn lớn” mà kết quả cuối cùng là người Do-thái sẽ trở lại tin nhận Chúa Jêsus.

c.    Sự Phán xét các Dân tộc, Ma-thi-ơ 25:31-46. Chính trong sự phán xét nầy mà chúng ta thấy được sự phân chia của các quốc gia, sau khi Đấng Christ tái lâm. Sự kiện nầy có thể xảy ra tại “trũng Giô-sa-phát” (Giô-ên 3:1-2). Mục đích của nó là để phân chia các dân tộc chiên và dê ra. Các dân tộc gồm chiên sẽ vào nước đời đời còn các dân tộc gồm dê sẽ bị hủy diệt. Có một điều cần nhớ là sự phán xét nầy dựa trên cách thức mỗi quốc gia đã đối xử với dân tộc Y-sơ-ra-ên. Đây không phải là sự phán xét về mối quan hệ cá nhân giữa một người với Đấng Christ, dù kết quả cuối cùng vẫn là “dân gồm dê” (các dân tộc đã đối xử tàn tệ với dân Y-sơ-ra-ên) sẽ bị quăng vào hồ lửa vì việc làm gian ác của họ. Mặc dù có sự tranh cãi về thời điểm xảy ra sự phán xét nầy, nhưng chắc chắn nó sẽ diễn ra cùng lúc hay gần với Sự Phán Xét tại Tòa Án Lớn và Trắng vào cuối thời kỳ trị vì  1.000 năm của Đấng Christ, và chỉ có các dân gồm chiên được vào vương quốc đời đời.

3.   Chúng ta cũng biết rằng Đấng ngồi trên ngai phán xét nầy được gọi là “Đấng Thượng Cổ”. Ngài chỉ có thể là Đức Chúa Cha mà thôi. Trong Giăng 5:22 chúng ta biết rằng “Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét lại cho Con.” Cụm từ “các ngôi đã đặt” trong Đa-ni-ên 7:9a liên quan đến việc sắp xếp các ngôi đúng vị trí sẵn sàng cho việc phán xét. Thật ra cảnh tượng muốn nói đến ở đây là các ngôi phán xét đã được đặt vào vị trí và Đấng Thượng Cổ ngồi vào một chiếc ngôi như một ngọn lửa đỏ rực với các bánh xe là lửa hừng. 

Đức Chúa Cha đã giao trọn quyền phán xét cho Con, và Con đã giao quyền phán xét đó cho các thánh đồ. “Chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ” (I Côr. 6:3) và “sự xét đoán đã ban cho các thánh của Đấng Rất Cao” (Đan. 7:22). Đấng Christ sẽ đem muôn vật đến chỗ thuận phục Đức Chúa Cha (I Côr. 15:24-28), và rồi chính Ngài cũng sẽ thuận phục Đức Chúa Cha (I Côr. 15:28).

H.   Ña-ni-eân 7:13-14

Đây là sự hiện thấy thứ ba của Đa-ni-ên về việc Con Người sẽ nhận lấy Vương quốc đời đời của mình. Đấng Thượng Cổ phải là Đức Chúa Cha, vì “Đấng Christ được dẫn đến trước mặt Ngài.” 

(Trong Dake Bible, trang 865 câu 13-14 ghi rằng: 

a: Một người, là Con Người, là Chúa Jêsus Christ, không phải Đấng Thượng Cổ được nói đến ở câu 9-10, nhưng là một ĐẤNG khác, độc lập và khác biệt với Đấng Thượng Cổ, đến với những đám mây trên trời (câu 13) . . . ; 

b: Nếu Ngài tới bên Đấng Thượng Cổ thì Ngài không phải là Đấng Thượng Cổ. Nếu họ đem Ngài, tức Con Người, đến trước mặt Đấng Thượng Cổ, thì rõ ràng câu Kinh Thánh nầy đã hai lần xác nhận rằng Đấng Thượng Cổ và Con Người là hai Đấng khác nhau . . . ; 

c: Con Người nhận lấy quyền thế, vinh hiển và một nước bao gồm các dân thuộc mọi sắc tộc hầu cho hết thảy các dân, các nước đều có thể hầu việc Người đời đời. Vương quốc Người là một quyền thế đời đời. . .). 

Có một điều rất thú vị được ghi nhận lại trong Giăng18:33-37, khi Phi-lát hỏi Chúa Jêsus:“Chính ngươi là vua dân Giu-đa phải chăng?” Đức Chúa Jêsus đáp rằng: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy.” Điều nầy cho thấy rằng vương quốc mà Đấng Christ cai trị sẽ được ban cho bởi Đức Chúa Cha và đây phải là vương quốc trên trời. Chúng ta cũng thấy Giăng ghi lại trong Khải huyền 11:15 rằng thời kỳ nhận lấy nước đời đời, như đã được bày tỏ trong sự hiện thấy nầy, vẫn còn trong tương lai. Khúc Kinh Thánh nầy cho thấy thời điểm Đấng Christ sẽ nhận lấy vương quốc nầy là khi tiếng loa thứ bảy nổi lên, tức là gần giữa tuần lễ thứ 70 của Đa-ni-ên. Vì thế chúng ta thấy rằng cả Sách Đa-ni-ên và Sách Khải Huyền đều có sự hiệp nhất với nhau.

I.    Ña-ni-eân 7:15-16

Ba sự hiện thấy nói trên đã làm cho Đa-ni-ên rầu rĩ, tâm thần bối rối. Có thể Đa-ni-ên lo nghĩ về đặc tính của bốn con thú và ý nghĩa của cái sừng nhỏ. Những sự hiện thấy khác Đa-ni-ên đều hiểu khá rõ qua việc liên hệ với những khải tượng trước đó của vua Nê-bu-cát-nết-sa. Nhưng trong câu 16, chúng ta thấy rằng Đa-ni-ên muốn được hiểu tận tường về ý nghĩa của sự hiện thấy. Một người đứng gần mà Đa-ni-ên nói đến ở đây không phải là con người vì ông vẫn còn đang trong giấc chiêm bao. Có lẽ đó chính là thiên sứ Gáp-ri-ên, đấng đã giúp ông hiểu được những sự hiện thấy khác (Đa-ni-ên 8:16; 9:21). 

J.   Ña-ni-eân 7:17-18

Người đứng gần (có thể là thiên sứ Gáp-ri-ên?) cho Đa-ni-ên biết rằng bốn con thú tượng trưng cho bốn vua hay bốn nước mà quyền thế của họ sẽ bị cất đi bởi các thánh của Đấng Rất Cao, và vương quốc của Đấng nầy sẽ còn đến đời đời. Có lẽ điều nầy liên hệ đến việc các thánh của Chúa sẽ cai trị trong nước đời đời.   

K.   Ña-ni-eân 7:19-22

Ngay cả sau khi người đứng gần giải thích thì Đa-ni-ên vẫn chưa hiểu rõ được ý nghĩa của sự hiện thấy. Dường như hành vi của cái sừng nhỏ đã khiến Đa-ni-ên bối rối và ông muốn hỏi để biết sự thật về con thú thứ tư.

L.   Ña-ni-eân 7:23-28

1.   Thiên sứ Gáp-ri-ên tiếp tục giải thích rõ hơn cho Đa-ni-ên biết về con thú thứ tư. Cái sừng nhỏ ra từ con thú nầy định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Vấn đề được bàn đến ở đây là sự kiện Anti-Christ sẽ lập một giao ước với Y-sơ-ra-ên trong một tuần lễ (tượng trưng cho 7 năm). Nhưng đến giữa tuần ấy Anti-Christ lại hủy bỏ giao ước (Đa-ni-ên 9:27), thay thế sự thờ phượng Đức Giê-hô-va bằng sự thờ phượng chính mình. Anti-Christ sẽ chấm dứt việc dâng của lễ và của lễ chay trong đền thờ, và sẽ tìm cách hủy bỏ hay thay đổi mọi tập tục của người Do-thái. Việc nầy sẽ xảy ra trong 3 năm rưỡi cuối của thời kỳ đại nạn. Khi xem xét con thú, chúng ta biết rằng con thú thứ tư nầy, tức con thú khó nhận rõ, tượng trưng cho Đế quốc La-mã. Khải huyền đoạn 6-9 cho chúng ta biết chi tiết về các sự kiện liên quan đến tuần lễ thứ 70 của Đa-ni-ên, tương ứng với thời kỳ của 10 ngón chân của pho tượng trong chiêm bao của Nê-bu-cát-nết-sa. 

2.    Chúng ta hãy cùng so sánh các con thú được nói đến trong sách Đa-ni-ên và Khải Huyền. Trong Đa-ni-ên 7:7-8, 7:23-25 và Khải 13:1-7, chúng ta thấy rằng:

a.    Cả hai đều từ biển lên.

b.   Cả hai đều hoàn toàn không giống bất kỳ con thú nào chúng ta từng nghe nói đến.

c.   Con thú của Đa-ni-ên tượng trưng cho vương quốc thứ tư là Đế quốc La-mã, mang đặc tính của Đế quốc La-mã cổ đại, còn con thú trong sự hiện thấy của Giăng mô tả một Đế quốc La-mã trong tương lai.

d.   Cả hai con thú đều có 10 sừng. Điều này cho thấy rằng cả hai đều hiện hữu trong thời kỳ tương ứng với giai đoạn 10 ngón chân trong pho tượng của Nê-bu-cát-nết-sa, nghĩa là ngay trước khi thành lập vương quốc ra từ hòn đá hay Vương quốc 1.000 năm bình an của Đấng Christ. 10 sừng tượng trưng cho 10 vua. Như vậy, cả Đa-ni-ên và Giăng đều thấy rằng Đế quốc La-mã sau cùng sẽ bị phân chia thành 10 nước liên minh.

e.    Cả hai con thú cùng chiến đấu với các thánh của Đấng Rất Cao và nói lời phạm thượng đến danh Ngài.

3.   Một vài điểm khác nhau chúng ta có thể thấy ở sự mô tả của hai sách là:  

a.    Con thú trong sự hiện thấy của Giăng có 7 đầu trong khi con thú của Đa-ni-ên chỉ có 1 đầu.

b.   Trong sự hiện thấy của Đa-ni-ên thì giữa 10 cái sừng của con thú lại mọc lên một cái sừng nhỏ còn con thú mà Giăng thấy thì không có.

c.   Trong sự hiện thấy của Đa-ni-ên, cái sừng nhỏ đã nhổ đi ba trong số mười cái sừng của con thú và tiêu hủy chúng, tượng trưng cho việc hủy diệt ba nước. Khải tượng của Giăng thì không nói đến điều này. 

4.    Cái Sừng Nhỏ và những danh hiệu liên hệ đến Anti-Christ:

a.   Trong CỰU ƯỚC:

(I)          A-si-ri – EÂ-sai 10:5-6; 14:24-25; 30:27-33

(II)        Kẻ ác – Ê-sai 11:4

(III)      Vua Ba-by-loân – EÂ-sai 14:4 

(IV)       Lu-xi-phe – EÂ-sai 14:12

(V)        Vua Ty-rô – EÂ-xeâ-chi-eân 28:11-19

(VI)       Cái Sừng Nhỏ – Đa-ni-ên 7:8; 8:9-12

(VII)     Vua có bộ mặt Hung dữ – Đa-ni-ên 8:23

(VIII)    Vua hầu đến – Đa-ni-ên 9:26

(IX)       Vua làm theo ý mình muốn – Đa-ni-ên 11:36

b.   Trong TÂN ƯỚC:

(I)          Người tội ác – II Tê-sa. 2:3-8

(II)        Con của sự hư mất – II Tê-sa. 2:3-8

(III)       Kẻ đối địch - II Tê-sa. 2:3-8

(IV)       Anti-Christ – I Giăng 2:18

(V)         Con thú – Khải. 13:1-8

5.   Larkin đã đưa ra một điều đáng ghi nhận về “cái Sừng nhỏ”, hay “Anti-Christ”. Trong II Tê-sa. 2:3-12, Larkin chỉ ra rằng sứ đồ Phao-lô khi nói về Anti-Christ đã nhắc đến ba danh xưng: “Người tội ác”, “con của sự hư mất”, và “kẻ đối địch”. Tên gọi “con của sự hư mất” có ý nghĩa rất quan trọng vì nó chỉ được dùng hai lần trong Thánh Kinh. Lần đầu trong Giăng 17:12 khi Chúa Jêsus Christ nói về Giu-đa. Ở đây nó được dùng nói đến Anti-Christ trong II Tê-sa. 2:3-12. Larkin sau đó đã đưa ra so sánh giữa Giu-đa và Anti-Christ. Chúng ta biết rằng Đấng Christ được sanh bởi một người nữ đồng trinh chịu thai bởi Đức Thánh Linh, và nhiều người tin rằng Anti-Christ sẽ được sanh bởi một người nữ, không nhất thiết phải là nữ đồng trinh, và người nữ này chịu thai bởi Sa-tan. Trong Cựu Ước cũng ghi lại rằng các thiên sứ đã ăn ở cùng con gái loài người và sanh con cái là những người khổng lồ và khỏe mạnh. Do đó điều không quá khó hiểu là Sa-tan có thể đến cùng một người nữ và làm cho nàng mang thai Anti-Christ. Và lẽ dĩ nhiên, một người như thế có thể được gọi là “con của sự hư mất”, hay là “con của Sa-tan”.    

6.    Xin lưu ý rằng những gì sắp được chia sẻ ở đây chỉ là giả thuyết đưa ra để thảo luận, không nên được dạy dỗ như là một nguyên lý tuyệt đối! Trong Giăng 6:70-71, Chúa Jêsus phán rằng: “Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao mà một người trong các ngươi là quỉ [bản tiếng Anh là “a devil”, “một con quỉ”].” Ngài muốn ám chỉ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, con Si-môn, vì chính sứ đồ nầy sẽ phản bội Chúa. Điều thú vị cần lưu ý là chỉ trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, từ “quỉ” được dùng để chỉ không ai khác ngoài ra chính Sa-tan. Ở đây từ được dùng là “diabolos”, dùng với mạo từ xác định “the devilI” (“Quỉ vương”) thì câu nầy sẽ được hiểu là: “và một trong các ngươi là Quỉ vương.” Điều này sẽ khiến cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt trở thành Sa-tan hiện thân trong hình dạng con người và sẽ giải thích được tại sao Chúa Jêsus gọi Giu-đa là “đứa con của sự hư mất”. Nói rằng Giu-đa là con Si-môn thì không đúng vì từ “con” được viết in nghiêng (trong bản Kinh Thánh tiếng Anh KJV ghi là “the son”), cho thấy là hai từ nầy không có trong nguyên bản và người ta ghi thêm cái tên Si-môn vào vì ông được coi là cha trên danh nghĩa của Giu-đa, trong khi Giu-đa có thể là con của một ai khác. Điều nầy cũng giống như Đấng Christ thường được gọi là con của Giô-sép nhưng thật ra là không phải. Theo Larkin thì vấn đề kế tiếp cần được xem xét là tại sao cả Giu-đa và Anti-Christ đều được gọi là “đứa con của sự hư mất”. Họ thật ra là một trong cùng một người, hay là có hai đứa con của sự hư mất? Khi xem lại Khải huyền 11:7, chúng ta thấy con thú sẽ giết hai người làm chứng là từ vực sâu mà lên. Con thú được nói đến ở đây chính là Anti-Christ. Như vậy “đứa con của sự hư mất” nầy hay “con thú” nầy đã xuống vực sâu bằng cách nào? Nếu chỉ có một “đứa con của sự hư mất”, và Giu-đa cùng Anti-Christ chỉ là một, vậy thì Anti-Christ đã xuống vực sâu khi Giu-đa đã đi đến “nơi của nó”, tức là vực sâu (Công vụ 1:25). Không nơi nào trong Kinh Thánh nói rằng có một người nào khác đi “đến nơi của nó”. Một lần nữa Khải huyền 17:8 có nói rằng: “con thú ngươi đã thấy, trước có, mà bây giờ không còn nữa; nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất.” Vì con thú nầy chính là con thú giết hai người làm chứng nên đây chính là Anti-Christ.

7.   Như vậy, có 4 điều được nói đến ở đây về Anti-Christ (Khải 17:8):

a.   Đã có

b.   Không còn nữa

c.   Sẽ từ dưới vực lên

d.   Sẽ đi đến chốn hư mất

8.   Vì thế, nếu tính từ thời đại của Giăng (khi ông đang viết sách Khải Huyền) cho đến nay, chúng ta sẽ thấy rằng con thú được Giăng đề cập đến “hiện nay không còn nữa” nhưng nó “đã từng có trên đất và sẽ trở lại.” Và trong lần trở lại sau này nó sẽ từ dưới vực lên. Nếu quả thật như vậy thì đây là bằng chứng rõ ràng rằng Anti-Christ đã từng ở trên đất, và khi nó trở lại trong tương lai, nó sẽ lên từ vực sâu. Một vấn đề khác được đưa ra, vậy thì Anti-Christ đã từng ở trên đất trong khoảng thời gian nào? Nếu Giu-đa và Anti-Christ chỉ là một thì sẽ trả lời được câu hỏi nầy, đó là khi Giu-đa còn sống trên đất thì Anti-Christ cũng còn hiện diện trên đất. Khi Giu-đa đi về “nơi của nó” thì Anti-Christ “không còn nữa”. Và khi Giu-đa trở lại từ vực sâu thì Giu-đa chính là Anti-Christ – đứa con của sự hư mất.

9.   Trước khi tiếp tục bàn luận, chúng ta hãy xem xét hai sự hiện thấy của Giăng có liên quan đến con thú. Trong Khải 13:1-7, 17:3 & 17:7-17, chúng ta thấy “con thú” được đề cập đến ở đây mang nghĩa kép. Nó tượng trưng cho cả đế quốc La-mã đã hồi sinh, và người đứng đầu đế chế đó là Anti-Christ. Trong hình ảnh của Đế quốc La-mã hồi sinh, con thú được trông thấy nổi lên từ biển các dân tộc (Khải 13:1). Trong hình ảnh của Anti-Christ thì con thú từ dưới vực sâu lên (Khải 11:7, 17:8). Cũng cần lưu ý rằng con thú từ biển lên có bảy đầu và mười sừng và trên những sừng có đội mão triều tượng trưng cho quyền lực thế gian – là một yếu tố trong sự hồi sinh của Đế quốc La-mã. Ngược lại, con thú từ dưới vực lên cũng có bảy đầu và mười sừng, nhưng các sừng nầy không đội mão triều, vì chúng tượng trưng cho 10 vua chưa nhận được nước của mình (Khải 17:12). Điều nầy ngụ ý rằng con thú trong Khải huyền đoạn 17 là hình ảnh của Đế quốc La-mã vào lúc bắt đầu của tuần lễ. Điều nầy cũng sẽ được xác nhận thêm bởi hình ảnh người đàn bà đang cỡi trên con thú trong giai đoạn nầy. Người đàn bà mặc màu tía màu điều nầy cho đến Khải huyền đoạn 17 mới được nhắc đến, nhưng Thánh Kinh chỉ ra rằng bà ta đã ngồi trên lưng con thú từ lúc khởi đầu của thời kỳ Đại nạn. Bà ta tượng trưng cho Giáo hội La-mã đầy quyền lực, nhưng một điều chắc chắn là Giáo hội Công giáo La-mã có thể sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc khôi phục lại quyền lực của 10 nước liên minh và như thế sẽ có ảnh hưởng lớn lao trên 10 nước nầy cho đến thời điểm giữa tuần. Vào lúc nầy, 10 nước sẽ trở nên thù địch với giáo hội, và sẽ khiến nó bị cô lập và trở nên lõa lồ, và rồi “sẽ ăn thịt nó”, nói cách khác là tiêu pha hết sự giàu có của nó, và rồi thiêu nó bằng lửa (Khải 17:16).

IX. CHƯƠNG 8     

A.   Ña-ni-eân 8:1-2

Trong sách Đa-ni-ên, từ đoạn 2:4 đến đoạn 7 được viết bằng tiếng A-ram (ngôn ngữ của xứ A-si-ri) vì phần này liên quan đến các cường quốc dân ngoại trên thế giới. Từ đoạn 8 cho đến cuối sách được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ  (hay Hy-bá-lai) vì nó đề cập chủ yếu đến dân Giu-đa, thành Giê-ru-sa-lem, đền thánh, và Anti-Christ (là những điều liên hệ trực tiếp với dân Do-thái).

Cũng vậy, chúng ta thấy sự hiện thấy về chiên đực và dê đực xảy ra vào năm thứ ba đời vua Bên-xát-sa, năm 538 T.C. Đây là khoảng hai năm sau sự hiện thấy về bốn con thú lớn và xảy ra ngay trước khi hay cùng lúc với sự sụp đổ của Ba-by-lôn.  

Điều cũng rất thú vị cần lưu ý là những sự hiện thấy nói trên đều nhằm mục đích để lộ nhân vật Anti-Christ. Đa-ni-ên đang ở tại Ba-by-lôn khi ông có sự hiện thấy nầy, nhưng chúng ta thấy ông đã được Đức Thánh Linh đưa đến cung Su-sơ, thủ đô của Mê-đi (thuộc tỉnh Ê-lam). Ở đây ông đang đứng bên dòng sông U-lai khi nhận được sự hiện thấy.

B.   Ña-ni-eân 8:3-14

1.   Trong câu 2, Ê-lam là một tỉnh nằm về phía Đông của Ba-by-lôn, trong quá khứ nó từng là đối thủ của Ba-by-lôn, nhưng sau đó trở thành đồng minh khi dân Ba-by-lôn và dân Ê-lam cố tìm cách lật đổ sự thống trị của A-si-ri. Chúng ta cũng thấy rằng Su-sơ là thủ đô của Ê-lam.

2.   Trong câu 3, chúng ta thấy con chiên đực có hai cái sừng cao, nhưng một cái cao hơn cái kia – đó chính là đế quốc Mê-đi – Phe-rơ-sơ (Mê-đô – Ba Tư), trong đó Phe-rơ-sơ lớn mạnh hơn Mê-đi.

3.   Trong câu 5, chúng ta thấy con dê đực đến từ phía Tây, tượng trưng cho vua Phi-líp đệ II của Hy-lạp. Con dê đực nầy có một cái sừng mọc giữa hai mắt – tượng trưng cho A-lịch-sơn Đại đế. Câu 6-8 là hình ảnh mô tả việc A-lịch-sơn (con dê đực) đang chinh phục đế quốc Mê-đô – Ba-tư (con chiên đực). Vương quốc của A-lịch-sơn trở nên rất to lớn, và bản thân ông ta thì rất mạnh mẽ, thế nhưng cuối cùng ông ta cũng ngã quỵ; và từ nơi ông bốn nước lừng danh đã xuất hiện. Chúng ta biết là khi A-lịch-sơn qua đời, bốn tướng lãnh của ông đã chia cắt đế quốc hùng mạnh nầy làm bốn nước riêng biệt.

4.   Trong câu 9-14, chúng ta thấy mô tả cái sừng nhỏ ra từ bốn nước nói trên. Cái sừng nhỏ nầy lớn lên rất mạnh, về phương nam, tượng trưng cho Ê-díp-tô; về phương Đông, tượng trưng cho Ba-by-lôn; và về đất vinh hiển, tượng trưng cho Pa-lét-tin (Palestine, vùng đất mà dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở về lập quốc). Chúng ta cũng thấy là nó tự tôn mình lên, làm ô uế nơi thánh khiến cho phải tạm ngưng sự thờ phượng trong 2.300 ngày, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch. Một số người cảm thấy rằng khúc Kinh Thánh nầy nói về Anti-Christ, một số khác tin rằng nó bàn về một nhân vật có tên là Antiochus Epiphanies (An-ti-ô-chút Ê-pi-phan-ni).

5.   2300 ngày nầy là những ngày theo nghĩa đen, đánh dấu thời điểm từ đó của lễ hằng dâng sẽ bị cái sừng nhỏ, mà chúng ta tin là Anti-Christ, cất đi. Chúng ta thấy rằng điều nầy sẽ xảy ra vào giữa tuần lễ thứ 70 của Đa-ni-ên (Đan 9:27). Vì thế, khoảng thời gian 2300 ngày nầy bắt đầu vào giữa tuần thứ 70. Chúng ta biết rằng một tuần lễ là 7 năm, nửa tuần là 3 năm rưỡi hay 1260 ngày (nếu tính 30 ngày/tháng). Như vậy, 2300 ngày ở đây sẽ lấn qua nửa tuần lễ cuối khoảng 1040 ngày, tức là 2 năm, 10 tháng, 20 ngày sau khi thời kỳ đại nạn chấm dứt. Vì nơi thánh sẽ không được thanh tẩy hoặc của lễ hằng dâng sẽ không được lập lại cho đến lúc đó, nên có vẻ như các sự thờ phượng trong đền thờ sẽ không được lập lại cho đến khi đền thờ của Ê-xê-chi-ên được xây cất lại (Ê-xê-chi-ên 41:1–43:27). Và rồi trong lúc Đa-ni-ên đang suy gẫm về sự hiện thấy ở đây, thình lình sự giải nghĩa lại đến.  

6.    Cả hai sách chú giải đều đồng ý ở đây rằng cái sừng nhỏ là Anti-Christ và các sự kiện vẫn còn trong tương lai. Để so sánh, nếu có thể được xin xem xét quyển Scoffield Bible (tr. 910, Ghi chú 3) là quyển sách tin rằng điều nầy đã ứng nghiệm trong Antiochus Epiphanies. Lời giải thích ngắn gọn về lịch sử xoay quanh Antiochus Epiphanies như sau:

Trích từ Tự điển Easton’s Bible: “ANTIOCHUS là danh hiệu của một số vua Sy-ri trong khoảng thời gian từ 280 T.C. đến 65 T.C. Đáng lưu ý nhất là những vị vua sau: (1).  Antiochus Đại Đế, lên ngôi 223 T.C. Ông được xem là “vị vua phương bắc” được nói đến trong Đa-ni-ên 11:13-19. Ông được kế vị bởi con trai mình là Seleucus Philopater (Sê-lơ-cút Phi-lô-pát-tơ) 187 T.C, được nói đến trong Đa-ni-ên 11:20 như là “kẻ bức hiếp đi qua nơi vinh hiển của nước” [bản văn Kinh Thánh Hiện Đại dịch là “giám đốc thuế vụ vô cùng hà khắc vào bóc lột dân” tương ứng với từ “raiser of taxes” trong bản KJV 

(2).  Antiochus đệ IV, họ “Epiphanies”, là người tiếng tăm lừng lẫy, kế vị anh mình là Seleucus (175 T.C.). Đời hoạt động và tính cách của vua nầy được nói trước trong Đa-ni-ên 11:21-32. Ông ta là một “kẻ hèn mạt đáng gớm ghiếc”. Trong tinh thần báo thù ông ta đã tổ chức một cuộc chinh phạt Giê-ru-sa-lem, tàn phá thành, sát hại vô số cư dân tại đó bằng cách thức tàn nhẫn dã man nhất. Từ thời điểm nầy người Giu-đa bắt đầu cuộc chiến giành độc lập vĩ đại dưới sự lãnh đạo của anh em nhà Mạc-ca-bê anh hùng với chiến công đáng kể, đánh bại các đạo quân của Antiochus kéo sang chống lại họ. Tức giận trước việc này, Antiochus đích thân kéo quân tấn công, hăm dọa sẽ tuyệt diệt toàn thể dân Do-thái, nhưng trên đường đi ông ta đột ngột lìa đời (164 T.C.).” Chúng ta sẽ nói thêm về Antiochus Epiphanies trong phần sau.

C.   Ña-ni-eân 8:15-16

Theo sự mô tả thì rõ ràng người giải nghĩa cho Đa-ni-ên về các sự hiện thấy chính là thiên sứ Gáp-ri-ên. Chắc hẳn Đa-ni-ên cảm thấy bối rối với hình ảnh cái sừng nhỏ ông đã thấy trong khải tượng về bốn con thú, nay lại xuất hiện một cái sừng nhỏ khác trong sự hiện thấy về chiên đực và dê đực. Có lẽ ông đang tự hỏi, “Cả hai sừng chỉ là một, hay là hai cái khác biệt nhau?”

D. Ña-ni-eân 8:17-19

Ở đây chúng ta thấy một trong những mấu chốt để hiểu được mối quan hệ của khải tượng nầy là câu nói rằng khải tượng có liên quan đến “kỳ sau rốt”. Thế thì khải tượng nầy không xảy ra vào thời Đa-ni-ên sống. Nếu có xảy ra thì rất có thể ông đã không được bảo rằng “hãy giữ kín sự hiện thấy” vì nó sẽ không được ứng nghiệm sau “nhiều ngày”, câu 26. Nói cách khác là nó sẽ không xảy ra cho đến thời kỳ cuối cùng. Vì vậy dầu rằng một phần của khải tượng đã được ứng nghiệm qua những gì đang xảy ra với A-lịch-sơn Đại đế, song có vẻ là khải tượng nầy không được ứng nghiệm hoàn toàn, và nó có hàm ý sâu xa hơn là chỉ đề cập đến thời điểm hiện tại. Nói cách khác, vào thời kỳ cuối cùng bốn vua nầy sẽ đến để đấu địch với nhau. 

E.   Ña-ni-eân 8:20-25

1.   Chính trong khải tượng về con chiên đực và con dê đực nầy mà tên của các vương quốc được tương trưng bởi bạc và đồng trong pho tượng của Nê-bu-cát-nết-sa và các con thú tương ứng, con gấu và con beo của khải tượng khác, đã được bày tỏ ra. Chúng ta biết rằng biểu tượng của Ba-Tư là một con chiên đực. Và thậm chí những đồng tiền được tìm thấy có hình một con chiên đực xuất xứ từ Ba-tư. Biểu tượng quốc gia của Ma-xê-đoan hoặc Hy-lạp là một con dê. Và người ta đã tìm thấy hình một con dê đực trên những đồng tiền của quốc gia nầy, cả đến thành phố cổ cũng được gọi là Aegea (A-ê-ghê), được dịch là “thành phố dê”. Ngay cả vùng biển kế cận thành phố nầy cũng được gọi là Biển Aegean hoặc Biển Dê. Điều lý thú cần lưu ý là con trai của A-lịch-sơn Đại Đế và Roxana (Rô-xa-na, vợ ông) được gọi là Aegus (A-ê-gút), có nghĩa là “con của một con dê” ( Dake Bible, trang 866, ghi chú ‘h’ câu 5).

2.   Giờ đây trong đoạn 8, Đa-ni-ên hiểu rằng con dê đực và con gấu trong  bốn con thú, cùng hai cánh tay và ngực bằng bạc trong khải tượng của Nê-bu-cát-nết-sa, đều đề cập đến Đế quốc Mê-đô – Ba-tư. Ông cũng hiểu rằng con dê đực và con beo trong bốn con thú, cùng cái bụng bằng đồng của pho tượng Nê-bu-cát-nết-sa đều đề cập đến vương quốc Hy-lạp. Chúng ta cũng thấy rằng cái vai cao hơn của con gấu tương ứng với cái sừng cao hơn của con dê đực tức là Ba-tư. Và ba cái xương sườn trong miệng con gấu, như chúng ta đã thấy trước đó, là ba nước Ly-đi, Ba-by-lôn và Ai-cập tạo thành một liên minh tay ba để cản trở quyền lực của Mê-đô – Ba-tư  nhưng đã bị đế quốc này hủy diệt. Điều này ăn khớp với hành động của con dê đực húc sừng về phía bắc hướng về Ly-đi, phía tây hướng về Ba-by-lôn và phía nam hướng về Ai-cập. Điều nầy được tìm thấy trong Đa-ni-ên 8:4, chỗ chúng ta thấy con dê đực húc sừng về phía tây, phía bắc và phía nam. Chúng ta cũng thấy khi Đa-ni-ên so sánh con beo và con dê đực, ông thấy rằng bốn cái đầu của con beo tương ứng với bốn cái sừng mọc ra từ chỗ của cái sừng lớn trên đầu của con dê đực.

3.    Mọi thứ giờ đây có ý nghĩa rõ ràng, trừ ý nghĩa của chiếc sừng nhỏ mọc ra từ bốn chiếc sừng của con dê đực. Điều nầy vẫn còn là một điều huyền nhiệm. Vào lúc nầy, ông không thấy điều gì liên quan đến chiếc sừng nhỏ nầy. Và không có con thú nào trong khải tượng nầy so sánh với con thú thứ tư của khải tượng trước đó về cái đầu của nó có 10 sừng và ở giữa có một chiếc sừng nhỏ mọc ra. Vì thế chắc chắn có sự bối rối trong tâm trí của Đa-ni-ên về ý nghĩa của hai chiếc sừng nhỏ nầy là gì. Thiên sứ Gáp-ri-ên cho chúng ta biết rằng chiếc sừng lớn ở giữa những con mắt của con dê đực tương trưng cho vị vua đầu tiên, theo Đa-ni-ên 8:21. Chúng ta biết vị vua đầu tiên nầy là A-lịch-sơn Đại Đế. Ông sống vào khoảng 356 T.C- 323 T.C. Ông là con của Phi-líp đệ II của Ma-xê-đoan. A-lịch-sơn Đại Đế trở thành vua Hy-lạp vào năm 336 T.C khi ông chỉ mới 20 tuổi. Vào năm 333 T.C tại Issus chính A-lịch-sơn Đại Đế đã đánh bại đạo quân 600.000 người của Ba-tư  do vua Ba-tư  là Đa-ri-út thống lĩnh. Sau đó, từ Issus ông xâm chiếm nhiều nơi thứ yếu trong xứ Phê-ni-xi (Phoenicia) và Ai-cập, trước khi trở lại Sy-ri, ngay trên bờ sông Ty-rơ, ông đã chiến thắng đạo quân đông đảo nhất vào thời đó – đạo quân Ba-tư của Đa-ri-út người Ba-tư. Đây cũng chính là Đa-ri-út mà ông đã đánh bại vào năm 333 T.C. Đây là trận Arbela (Ạt-bê-la) diễn ra vào năm 331 T.C. Tại đó, A-lịch-sơn đã tiêu diệt Đa-ri-út. Về sau, người của Đa-ri-út đã đem đầu của Đa-ri-út nộp cho A-lịch-sơn Đại Đế.

4.   Sau đó, A-lịch-sơn Đại Đế để thời gian để chinh phục những thành phố xa xôi hẻo lánh của đế quốc Ba-tư, và rồi ông trở lại Ba-by-lôn với vinh quang tột đỉnh, nhưng sau đó ông chết vì chứng sốt rét vào tháng 6 năm 323 T.C vào năm 33 tuổi. Từ lúc đó trở đi, bốn vị tướng của A-lịch-sơn  phân chia đế quốc nầy giữa vòng họ.

5.   Tên của bốn vị tướng nầy là:

a.   Gassander (Gát-xan-đơ) – chiếm lĩnh Ma-xê-đoan và phần phía tây của đế quốc, mà lãnh địa chính yếu là Hy-lạp.

b.  Lysimachus (Ly-xi-ma-chút) – chiếm lĩnh Thrace và phía bắc của vương quốc là Tiểu Á và Thổ Nhĩ Kỳ.

c.   Seleucus (Sê-lơ-cút) – chiếm khu vực phía đông, là Sy-ri và cả xứ A-si-ri.

d.    Ptolemy (Ptô-lê-mi) – chiếm Ai-cập và phía nam của vương quốc. 

Cả bốn vương quốc này cuối cùng bị La-mã chinh phục. Vương quốc cuối cùng là Ai-cập bị chinh phục vào năm 30 T.C.

Giờ đây khi nhìn lại lịch sử, thật lý thú khi chúng ta thấy rằng bốn đế quốc được bày tỏ cho Nê-bu-cát-nết-sa trong khải tượng về pho tượng của ông không nhất thiết phải xảy ra theo thứ tự, cũng không nhất thiết xảy ra như trong khải tượng về bốn con thú. Nhưng ở đây chúng ta thấy được bày tỏ trong khải tượng về con dê đực là có một khoảng trống hoặc chỗ gián đoạn giữa Đế quốc Hy-lạp và Đế quốc La-mã. Trong chỗ gián đoạn nầy, bốn nước nhỏ dấy quyền lên cho đến khi chúng bị La-mã chinh phục. Lịch sử xác nhận lời tiên tri nầy vì chúng ta biết rằng có một thời gian gián đoạn giữa đế quốc Hy-lạp và đế quốc La-mã. Vì vậy khi xem xét các khải tượng của Đa-ni-ên, chúng ta thật sự thấy rằng tất cả các khải tượng bổ sung cho nhau, chúng là những mảnh của cái tổng thể được ghép nối với nhau. Và sự việc cũng giống như vậy khi chúng ta xem xét các khải tượng liên quan đến chiếc sừng nhỏ mọc ra từ bốn chiếc sừng lớn.

Nhiều người tin rằng cái sừng nhỏ là Antiochus Epiphanies, ông là vị vua dấy quyền chẳng bao lâu sau khi bốn vương quốc riêng biệt trên được thiết lập.

Trong câu 23, đoạn 8, Gáp-ri-ên cho chúng ta biết rằng khải tượng nầy nói đến thời kỳ sau rốt của nước chúng nó khi số những kẻ bội nghịch đã đầy đủ. Vì thế ở đây chúng ta đang thật sự tin rằng cái sừng nhỏ bắt đầu hoạt động vào thời kỳ cuối cùng khi Đấng Christ trở lại, hơn là bất cứ vị vua nào đã có thể làm ứng nghiệm nó vào thời kỳ hiện tại. Nếu có thì Antiochus Epiphanies rất có thể chỉ là một phần ứng nghiệm của lời tiên tri nầy. Và bây giờ chúng ta thấy rằng bốn vương quốc nầy phải được phục hồi và trở thành 4 trong 10 vương quốc mà Đế quốc La-mã được hồi sinh sẽ bị phân chia cho chúng.

6.    ANTIOCHUS EPIPHANIES

Antiochus Epiphanies không sống vào thời kỳ sau rốt của 4 vương quốc nầy. Ông là vị vua thứ 8 trong 26 vị vua cai trị Sy-ri. Ông chết vào năm 164 T.C, 134 năm trước khi vương quốc cuối cùng trong 4 vương quốc nầy biến mất. Chúng ta cũng thấy là cái sừng nhỏ nầy trở nên rất lớn. Antiochus Epiphanies không bao giờ trở nên như vậy. Đúng là ông đã làm mất đi sự thiêng liêng của đền thờ Giê-ru-sa-lem, nhưng anh em nhà Mạc-ca-bê đã nổi dậy và vào năm 165 T.C họ đã khôi phục lại sự thờ phượng của đền thờ. Khi Chúa Jêsus phán về sự tàn hại gớm ghiếc trong Ma-thi-ơ 24:15, là điều đã được tiên tri Đa-ni-ên nói đến trước đó, Ngài không nói đến nó như một điều xảy ra trong quá khứ nhưng như một điều xảy ra trong tương lai. Vì thế, sự kiện này không có liên quan gì đến sự nghiệp của Antiochus Epiphanies vì ông đã chết gần 200 năm rồi. Antiochus không bao giờ đứng lên chống lại Vua Muôn Vua là Đấng Christ. Vì ông đã chết trước khi Chúa Jêsus sanh ra 160 năm. Một số người nói rằng Đa-ni-ên 8:9-12 đề cập đến Antiochus trong khi các câu 23-25 đề cập đến Anti-Christ. Không thể như thế được vì rõ ràng là các câu 23-25 là lời giải thích cho các câu 9-12 và vì vậy những câu nầy chỉ đề cập đến cùng một người.

Chúng ta hãy nói về cái sừng nhỏ và đọc lại Đa-ni-ên 8:9-12 và 23-25. Sau đó chúng ta sẽ trở lại Đa-ni-ên 11:36-45 nói về vị vua làm theo ý muốn riêng của mình. Chúng ta thấy điều được Khải thị là chiếc sừng nhỏ sẽ phải mọc ra từ giữa 10 chiếc sừng của con thú thứ tư hoặc từ giữa Đế quốc La-mã và 4 trong số 10 cái sừng hoặc những vương quốc đó sẽ là bốn vương quốc do Đế quốc Hy-lạp của A-lịch-sơn Đại đế đã bị phân chia mà ra. Và từ một trong bốn vương quốc nầy, chiếc sừng nhỏ Anti-Christ sẽ xuất hiện. Điều nầy được bày tỏ cho chúng ta về sau là Sy-ri. Chúng ta cũng sẽ thấy vị vua kiêu ngạo làm theo ý riêng mình nầy hoặc Anti-Christ sẽ phạm tội đến cực độ (câu 23) và sẽ bị tiêu diệt không do bàn tay của con người (câu 25). Ý nghĩa của điều này được tiết lộ trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8 nơi mà chúng ta thấy Anti-Christ, kẻ gian ác, sẽ bị hơi của miệng Chúa tiêu diệt và sẽ bị trừ bỏ bởi sự chói sáng của Sự Hiện  Đến lần Thứ Hai của Ngài. Tham khảo: Trận Ha-ma-ghê-đôn, Khải huyền 19:11-20.

F.   Ña-ni-eân 8:26-27
Ở đây sau khi đã tiếp nhận khải tượng, Đa-ni-ên được bảo phải giữ kín khải tượng, vì nó quan hệ với sau nhiều ngày. Vì thế chúng ta thấy sự ứng nghiệm nầy là cho tương lai. Ở đây chúng ta cũng thấy Đa-ni-ên bị ốm nhưng không ai hiểu vì sao ông ốm và điều chắc chắn là ông ốm bởi vì những điều ông biết giờ đây sẽ xảy ra cho dân tộc của ông. Rõ ràng ông không nói cho ai biết về khải tượng nầy. Đó là lý do tại sao họ không hiểu được vì sao ông cảm thấy khó chịu. Nhưng dầu bối rối, rõ ràng là ông vẫn tiếp tục tham dự vào công việc của quốc gia, theo câu 27 (ông tiếp tục làm công việc của Vua).

X.  ĐOẠN 9

A.   Ña-ni-eân 9:1-3

1.   Niên đại của đoạn nầy là năm đầu của triều đại Đa-ri-út người Mê-đi cai trị Ba-by-lôn, rất có thể là vào năm 538 T.C. Giờ đây Đa-ni-ên rất bối rối vì khải tượng trước đó về bốn con thú, con chiên đực và con dê đực. Ông nhận thấy khó mà làm cho khải tượng nầy hòa hợp với những gì mà ông đã đọc trong sách của các tiên tri về sự lưu đày của người Do-thái. Qua sách Giê-rê-mi, Đa-ni-ên biết rằng sự lưu đày ở Ba-by-lôn chỉ kéo dài trong 70 năm, Giê-rê-mi 25:11. Các tiên tri giả trong thời của Đa-ni-ên phủ nhận điều nầy và khuyến khích dân sự tin rằng họ chỉ làm phu tù trong một thời gian ngắn. Điều này trái ngược với những gì Giê-rê-mi đã dạy dỗ, là những điều đã được hỗ trợ thêm bởi Giê-rê-mi 29:4-10.

2.   Đa-ni-ên biết rằng việc người Do-thái bị lưu đày sang Ba-by-lôn đã bắt đầu khi ông bị bắt làm phu tù vào năm 606 T.C. Theo Giê-rê-mi, thời gian lưu đày sẽ kéo dài 70 năm, và 68 năm đã trôi qua. Vì thế, Đa-ni-ên biết rằng ông đang sống trong những năm cuối của thời gian lưu đày nầy. Người mà Ê-sai nói tiên tri là sẽ ban sắc lệnh cho họ trở về quê hương, đã xuất hiện rồi, đó là Si-ru – người đã chiếm Ba-by-lôn như được tiên báo trong Ê-sai 44:28. Vì thế, đối với Đa-ni-ên, cảnh phu tù sẽ kết thúc trong vài năm nữa. Nhưng làm thế nào ông có thể kết hợp điều nầy với khải tượng rằng bốn đế quốc thống trị toàn cầu sẽ đến và đi trước khi con cái Y-sơ-ra-ên sẽ được phép trở lại nhận xứ sở họ làm cơ nghiệp? Nan đề lại gia tăng thêm bởi sự kiện Ba-by-lôn, đế quốc đầu tiên trong bốn đế quốc nầy, là đế quốc duy nhất đã xuất hiện và qua đi – như vậy thì ba đế quốc còn lại sẽ xuất hiện và qua đi hết thảy trong 2 năm cuối cùng của thời gian phu tù nầy. Ở đây chúng ta thấy Đa-ni-ên đã gặp nan đề. Làm thế nào tất cả lời Thánh Kinh lại dường như ăn khớp với nhau theo một phương cách thích hợp được? Ông phải học biết rằng thời kỳ 70 năm lưu đày tại Ba-by-lôn chỉ là một kiểu điển hình về một thời kỳ tan lạc lâu hơn sẽ phải kéo dài hơn gấp 7 lần. Đó là khải tượng mà chúng ta đã đọc trong đoạn mà Đức Chúa Trời ban cho Đa-ni-ên khải tượng về 70 tuần lễ. 

Sau đó, Đa-ni-ên dọn mình để cầu nguyện. Đây là cách thức Đa-ni-ên thường thực hiện khi ông muốn có câu trả lời từ Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện hạ mình (II Sử ký7:14). Chính trong suốt thời gian cầu nguyện nầy Đa-ni-ên đã dâng lên một trong những lời cầu nguyện thống thiết nhất trong cả Thánh Kinh.

B.   Ña-ni-eân 9:4-15           

Ở đây chúng ta thấy sự xưng tội của Đa-ni-ên liên quan tới tình trạng tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên. Nó được xem như một khuôn mẫu của sự xưng tội, khẩn xin và cầu thay qua đó bản thân Đa-ni-ên đã tự cho mình là một tội nhân chung với cả dân tộc của chính ông dù rằng về phẩm cách ông hầu như không có tì vít gì. Chúng ta cũng thấy rằng khi dọn mình cầu nguyện, Đa-ni-ên đã kiêng ăn, mặc bao gai và đội tro như là một dấu hiệu hoặc một hành động hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời khi ông bước vào sự cầu nguyện.

C.   Ña-ni-eân 9:16-19

Chúng ta thấy Đa-ni-ên đang trong thời kỳ khẩn xin, tìm kiếm Chúa để Ngài tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên, không phải vì cớ họ xứng đáng, nhưng vì cớ chính mình Chúa và lời chứng của Ngài. 

1.    Câu 16 – xin hãy xoay khỏi cơn giận của Ngài

2.    Câu 17 – xin dủ nghe lời cầu nguyện của chúng tôi

3.    Câu 17 – xin ban phước vì cớ danh Ngài 

4.    Câu 18 – xin đoái xem và dủ nghe hoàn cảnh đáng thương của chúng tôi

5.    Câu 18 – chúng tôi không xứng đáng nhưng chúng tôi tìm kiếm ơn thương xót của Ngài

6.    Câu 19 – xin hãy nghe, tha thứ và làm vì cớ danh Ngài

D.   Ña-ni-eân 9:20-23 

Chúng ta thấy lời cầu nguyện của Đa-ni-ên bị thiên sứ Gáp-ri-ên làm gián đoạn. Đa-ni-ên dâng lời cầu nguyện nầy vào lễ dâng bánh buổi chiều thường được cử hành tại đền thờ vào khoảng ba giờ. Chúng ta cần nhớ rằng không có đền thờ nào ở Ba-by-lôn dành cho dân Do-thái, còn đền thờ ở Giê-ru-sa-lem thì đã bị hủy phá. Nhưng do đã được dạy dỗ, cứ mỗi chiều vào giờ dâng lễ thường xuyên trong đền thờ, Đa-ni-ên sẽ xoay mặt về hướng đền thờ (hướng đông) và biệt riêng ra một thì giờ để cầu nguyện. Chính trong suốt thời gian cầu thay nầy của Đa-ni-ên cho dân Y-sơ-ra-ên, nhận biết rằng sắp kết thúc thời gian làm phu tù, khi Đa-ni-ên bắt đầu cầu nguyện cho chương trình của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm, thì thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra với ông trong hình dạng một con người.

Gáp-ri-ên giúp Đa-ni-ên hiểu rằng thời kỳ lưu đày hiện giờ chỉ là một hình bóng về sự tản lạc lâu dài hơn sẽ xảy ra như là một phần của 70 tuần lễ tức là một thời kỳ 490 năm. Nói cách khác là dài hơn gấp bảy lần so với thời gian 70 năm bị lưu đày hiện nay của họ vốn sắp đến hồi kết thúc.

E.   Ña-ni-eân 9:24-27 

Tại đây chúng ta thấy mục đích của thời kỳ 70 tuần lễ, trong câu 26, được bày tỏ là gồm sáu mặt:

1.    Ngăn sự phạm phép.

2.    Trừ tội lỗi. 

3.    Làm sạch sự gian ác.

4.    Đem sự công bình đời đời vào.                                                                                  

5.    Đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri.

6.    Xức dầu cho Đấng rất thánh. 

              Giờ đây tôi muốn lược qua từng mặt một và có vài lời nhận định:

a.   Ngăn sự phạm phép – Chúng ta được biết rằng từng điều chúng ta thấy, sáu phần của 70 tuần lễ, chỉ liên quan đến dân Do-thái và thành thánh Giê-ru-sa-lem. Điều này cho thấy rằng 70 tuần lễ thực sự không có chút gì liên quan đến các dân ngoại hoặc hội thánh. 

b.   Trừ tội lỗi – Trong Rô-ma 11:26-27 chúng ta thấy rằng sẽ đến thời kỳ mà Đức Chúa trời sẽ cất sự vô đạo khỏi Gia-cốp và xóa mọi tội lỗi khỏi Y-sơ-ra-ên. Điều này sẽ không xảy ra cho tới khi Đấng giải cứu đến – và đó sẽ là Đấng Christ trong sự Hiện Đến Lần thứ Hai của Ngài.

c.   Làm sạch sự gian ác – Như được chép trong Ê-sai 53:6 “Đức Giê-hô-va làm cho tội lỗi hết thảy chúng ta đều chất trên Người”. Điều nầ không nhằm áp dụng cho dân tộc Do-thái trong thời kỳ ân điển dành cho hội thánh nầy. Bởi vì nếu một người Do-thái muốn được cứu bởi huyết của Đấng Christ, người này phải từ bỏ quốc tịch của mình và trở nên một chi thể trong Thân thể của Đấng Christ là nơi không còn phân biệt người Do-thái hoặc người ngoại, Ga-la-ti 3:26-28 và Cô-lô-se 3:10-11. “Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem vì tội lỗi và sự ô uế.” Xa-cha-ri 13:1. Xin xem Xa-cha-ri 12:10 đến 13:1.

d.    Đem sự công bình đời đời vào – Câu này nói về tương lai, vì không thể nào có sự công bình đời đời cho đến khi Vương quốc Thiên hy niên của Đấng Christ được thiết lập. Vương quốc nầy không thể được thiết lập cho đến khi sự quá phạm của Y-sơ-ra-ên được cất bỏ và tội lỗi của họ đã được giải quyết. Sau đó Chúa sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên, Giê-rê-mi 31:31-34. Sau Hạt-ma-ghê-đôn là vương quốc thiên hy niên.

e.    Đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri –Trong khi sự hiện thấy và lời tiên tri dường như phải được đóng ấn vào lúc nầy, liên quan đến người Do-thái, thì đây chỉ là một tình trạng tạm thời, theo Rô-ma 11:25-27. Khi sự quá phạm của Y-sơ-ra-ên đã chấm dứt, và mối tương quan giữa họ và Đức Chúa Trời không còn bị gián đoạn, lúc đó sẽ không còn cần đến sự hiện thấy và lời tiên tri nữa, I Côr. 13:8-10.

f.    Xức dầu cho Đấng rất thánh – Một số người đã cho rằng câu nầy ám chỉ Chúa Jêsus và sự xức dầu của Ngài bởi Đức Thánh Linh lúc Ngài chịu báp-tem. Nhưng điều có thể lắm được hàm ý ở đây hơn là Nơi Chí Thánh của đền thờ trong thời kỳ Thiên Hy Niên, như được mô tả trong Ê-xê-chi-ên 41:1 - 42:20. Dĩ nhiên, việc xây dựng đền thờ vẫn còn trong tương lai. Điều lý thú cần lưu ý là chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tỏ lộ ra trước tiên khi Đức Giê-hô-va đi trước dân Y-sơ-ra-ên trong trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm (Xuất 13:21-22). 

       Về sau chúng ta thấy đền tạm được xây dựng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chiếm hữu nơi Chí Thánh và ngự giữa các Chê-ru-bin trên nắp thi ân của hòm giao ước (Xuất 40:34-35; 25:10-12; Dân 7:89).       Khi đền thờ do Sa-lô-môn xây cất được dâng hiến, sự vinh quang của Đức Chúa Trời đầy dẫy nơi thánh đến nỗi các thầy tế lễ thậm chí không thể đứng để hầu việc, I Các vua 8:10-11. Hơn nữa, tiên tri Ê-xê-chi-ên cho chúng ta biết rằng ông thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời đã miễn cưỡng lìa khỏi đền thờ trong Ê-xê-chi-ên 9:3 và sau này cũng lìa khỏi chính thành Giê-ru-sa-lem, trong Ê-xê-chi-ên 11:23, và trở về trời. Và trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên về đền thờ Thiên hy niên, Ê-xê-chi-ên thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời trở lại từ phương đông, Ê-xê-chi-ên 43:1-6.

F.   SỰ SẮP XẾP THEO NIÊN ĐẠI CỦA 70 TUẦN LỄ

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của trật tự và chúng ta cũng biết rằng Ngài luôn giữa đúng thời gian biểu của Ngài. Thực ra thì Kinh thánh có nói đến điều nầy trong Công vụ 1:6-7. Ở đây nói rằng “Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết.” Chúng ta thấy rằng trong chương trình của Ngài luôn có thời giờ và kỳ hạn. Chúng ta cũng biết qua Ga-la-ti 4:4 rằng khi kỳ hạn đã trọn, Đức Chúa Trời sai Con Ngài đến. Vì thế chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời hành động theo một thời gian biểu. Và khi nhìn vào sự sắp xếp theo niên đại của các lời tiên tri, chúng ta bắt gặp những sự phân chia thời gian, chẳng hạn như các giờ, ngày, tuần lễ, và các tuần lễ của năm v. v . . . Chúng ta cũng thấy các thuật ngữ về kỳ, các kỳ, nửa kỳ v. v . . . Vì thế điều hiển nhiên từ những sự phân chia nầy là tất cả chúng phải được giải nghĩa trên cùng một thang độ. Chúng ta cần phải biết thang độ này là gì để chúng ta có thể có một ý thức về thời gian biểu của Đức Chúa Trời. Trong sách Dân số ký 14:34 chúng ta đọc thấy: “Các ngươi đi do thám xứ bao nhiêu ngày, nghĩa là bốn mươi ngày, thì các ngươi cũng sẽ mang hình phạt vì tội gian ác mình bấy nhiêu năm, nghĩa là bốn mươi năm.” Giờ đây chúng ta biết rằng sự đoán phạt đã được ứng nghiệm vì dân Y-sơ-ra-ên đã lang thang trong đồng vắng bốm mươi năm, mỗi năm ứng với một ngày mà các thám tử đã dọ thám xứ Ca-na-an. Khi nhìn vào sự sắp xếp theo niên đại của những lời tiên tri chúng ta thấy rằng một ngày tượng trưng cho một năm. Vì thế nếu chúng ta áp dụng thang độ nầy cho 70 tuần lễ, chúng ta tìm thấy rằng trong 70 tuần lễ chúng ta có 490 ngày – hoặc theo thang độ một năm cho một ngày thì sẽ là 490 năm. Chúng ta cũng thấy trong câu 25 của Đa-ni-ên đoạn 9 rằng “từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là vua, thì được bảy tuần lễ, và sáu mươi hai tuần.” Thế thì 7 cộng 62 bằng 69 tuần lễ hoặc theo thang độ một ngày tương ứng với một năm, sẽ là 483 năm . 

Khi chúng ta xem xét niên đại học Kinh thánh, chúng ta thấy các bảng phả hệ cho thấy tuổi thọ của các tộc trưởng cho đến thời kỳ Xuất Ê-díp-tô và sau đó là tuổi thọ của các quan xét, các vua của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa và cho đến tận thời kỳ lưu đày tại Ba-by-lôn, tức là đến năm 606 T.C. Từ thời điểm nầy trở đi chúng ta phải dựa vào các sử gia để định ra ngày tháng của các sự kiện. Khi chúng ta xem xét một số nhà nghiên cứu niên đại học Kinh thánh được đánh giá cao, chúng ta thấy rằng ngay cả họ cũng không đồng ý với nhau về số năm chính xác từ A-đam đến Đấng Christ. Khái niệm quan trọng ở đây là ngay cho dù một người có thể tính toán gần đúng, chúng ta không thể hoàn toàn chính xác, nhưng ít ra cũng đủ để chúng ta có được sự am hiểu một cách hợp lý thời gian biểu của Đức Chúa Trời. Đó là một lý do khác tại sao chúng ta không thể biết chính xác một cách tuyệt  đối ngày hoặc giờ.

1.    Việc trước tiên chúng ta phải làm là tìm ra điểm khởi đầu chính xác của 70 tuần lễ. Ngay cả ở đây cũng có một sự đối lập về quan điểm, và lý do của sự đối lập nầy là có ít nhất bốn chiếu chỉ liên hệ tới sự khôi phục Giê-ru-sa-lem và đền thờ sau thời gian lưu đày tại Ba by lôn. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét từng chiếu chỉ. 

a.    Chiếu chỉ thứ nhất: Chiếu chỉ nầy được Si-ru ban hành vào năm  536 T.C. Chúng ta sẽ xem Ê-xơ-ra 1:1-4. Điều này được II Sử ký 32:22, 23 xác nhận thêm. Nhưng nếu đọc kỹ, chúng ta thấy trong đó không có chỗ nào nói về việc khôi phục và xây dựng lại Giê-ru-sa-lem. Tất cả những gì được đề cập trong đoạn này là nhà của Đức Giê-hô-va hay đền thờ. Nhưng nhiều người đòi hỏi rằng điều nầy phải được giải thích trong sự phối hợp với hoặc trong ánh sáng của Ê-sai 44:28 nơi Đức Giê-hô-va phán về Si-ru rằng “Nó là người chăn chiên của ta; nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng; lại cũng phán về Giê-ru-sa-lem rằng: Nó sẽ được lập lại, và phán về đền thờ rằng: Nền ngươi sẽ lại lập.”        Chúng ta cũng biết rằng dù cho điều gì đã thôi thúc Si-ru thực hiện chiếu chỉ nầy, chúng ta được biết rằng kết quả là 50.000 phu tù đã trở về Giê-ru-sa-lem (Ê-xơ-ra 2:64, 65). Họ đã lập một bàn thờ, phục hồi các của lễ thiêu hằng hiến, các kỳ lễ trọng và tiến hành xây dựng lại đền thờ, nhưng công việc kéo dài vì những kẻ thù nghịch của họ. Có vẻ như là Si-ru đã tự giới hạn chính mình trong mạng lệnh xây dựng lại đền thờ và không nói gì về việc phục hồi và xây dựng lại các tường thành Giê-ru-sa-lem. Chúng ta thực sự không biết tại sao lại dường như có sự thay đổi nầy, nhưng dường như rõ ràng là Si-ru đã tự giới hạn mình trong việc chỉ xây dựng một ngôi đền ở Giê-ru-sa-lem mà thôi. Điều này được xác nhận thêm bởi chiếu chỉ thứ hai của Đa-ri-út. 

b.   Chiếu chỉ thứ hai: Đây là chiếu chỉ của Đa-ri-út được ban hành vào năm 519 T.C. và được ký thuật trong Ê-xơ-ra 6:1-12. Trong Ê-xơ-ra 5:1-17 chúng ta thấy những người đang cố gắng xây dựng lại đền thờ bị ngăn trở trong công việc của họ vì bị coi là không có quyền làm như vậy. Vì thế họ đã cầu xin Đa-ri-út tìm trong kho tàng của Vua tại Ba-by-lôn xem có văn kiện nào cho phép họ không. Khi làm như thế Đa-ri-út đã tìm thấy chiếu chỉ của Si-ru. Do đó chiếu chỉ của Đa-ri-út chỉ là một sự tái xác nhận chiếu chỉ của Si-ru. Cũng xin lưu ý là chiếu chỉ của Đa-ri-út chỉ đề cập việc xây dựng lại đền thờ và không nói gì việc xây dựng hoặc khôi phục lại thành Giê-ru-sa-lem. Điều nầy sẽ là một sự xác nhận rằng chiếu chỉ của Si-ru chỉ nhằm để xây cất lại đền thờ mà thôi.

c.    Chiếu chỉ thứ ba: Đó là chiếu chỉ  của Ạt-ta-xét-xe, vua của Ba-tư ban hành vào năm 458 T.C. Chiếu chỉ nầy đơn thuần là một bức thư cho phép Ê-xơ-ra trở về Giê-ru-sa-lem, đem theo một số thầy tế lễ và người Lê-vi, và ông được quyền thu góp vàng bạc để mua các con vật cần thiết cho việc dâng tế lễ trong đền thờ. Chiếu chỉ nầy cũng cho phép ông lấy từ trong kho tàng của Vua những thứ cần dùng cho việc xây dựng lại đền thờ. Nhưng chiếu chỉ nầy không hề nói đến việc khôi phục hoặc xây dựng lại Giê-ru-sa-lem. Đây chỉ là một chiếu chỉ về sự chu cấp những đồ cung cấp trong đền thờ.

d.  Chiếu chỉ thứ tư: Chiếu chỉ này do Ạt-ta-xét-xe Lon-ghi-ma-nút (Longimanus) ban hành vào năm 445 T.C. và được ký thuật trong Nê-hê-mi 2:1-8. Chiếu chỉ nầy được ban cho Nê-hê-mi là người đã dâng rượu cho vua, là một chức vụ rất cao trong triều đình Ba-tư và là một trong những đầy tớ tin cẩn của vua. Chiếu chỉ nầy đã cho phép Nê-hê-mi xây dựng. Qua lời Thánh Kinh chúng ta cũng biết rằng trong khi các vách thành được tu sửa chỉ trong 52 ngày, Nê-hê-mi đã mất đến 12 năm để tái thiết và khôi phục lại thành cùng thiết lập lại luật pháp. Điều này đã ứng nghiệm lời tiên tri rằng các đường phố và tường thành sẽ được xây dựng lại, ngay cả trong những lúc gặp khó khăn, câu 25. Bức thư được cấp cho Nê-hê-mi dưới hình thức một chiếu chỉ nếu không thì ông sẽ không có quyền để làm những gì ông đã làm. Không có chiếu chỉ nào khác có quyền phục hồi như vậy, vì thế người ta tin rằng đây là chiếu chỉ mà thiên sứ Gáp-ri-ên nói đến.       Một cách khác để xem xét việc nầy là xét đến điểm bắt đầu của chiếu chỉ thứ nhất và thứ hai. Nếu chúng ta sử dụng chiếu chỉ của Si-ru ban hành năm 536 T.C. làm điểm khởi đầu, và sau đó trải qua 69 tuần lễ hoặc 483 năm dương lịch, chúng ta sẽ nhận thấy rằng Đấng Mê-si, là vua, rất có thể sẽ đến năm 53 T.C. Điều này đã phải xảy ra 49 năm trước sự giáng sinh của Đấng Christ. 

       Ngày sinh của Đấng Christ được xác định vào năm 4 T.C. Nếu chúng ta xem chiếu chỉ thứ hai, là chiếu chỉ của Đa-ri-út ban hành năm 519 T.C, thì khoảng thời gian 483 năm đã chấm dứt vào năm 36 T.C, tức là 32 năm trước Đấng Christ giáng sinh. Nếu chúng ta chọn chiếu chỉ thứ ba, tức chiếu chỉ của Ạt-ta-xét-xe ban hành năm 458 T.C., thì khoảng thời gian 483 năm sẽ đưa chúng ta đến năm 25 S.C, tức 29 năm sau khi Đấng Christ giáng sinh. Nếu chúng ta chọn chiếu chỉ thứ tư, là chiếu chỉ của Ạt-ta-xét-xe Longimanus ban hành năm 445 T.C., thì khoảng thời gian 483 năm sẽ đưa chúng ta đến năm 38 S.C. hoặc 8 năm sau khi Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá vào năm 30 S.C. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng hoặc là chúng ta phải cho phép một khoảng thời gian trống giữa 72 tuần lễ và 62 tuần lễ hoặc chúng ta phải sử dụng một phương pháp tính toán nào khác.

2.   Một sự kiện khả dĩ thứ ba trong cuộc đời của Đấng Christ có thể được xem là thời điểm cuối cùng của 69 tuần lễ đó là việc Đấng Christ vào thành Giê-ru-sa-lem một cách khải hoàn vào ngày Chúa nhật trước lễ Phục sinh, nhằm ngày 2 tháng Tư, năm 30 S.C., tức vài ngày trước khi Ngài bị đóng đinh. Sự kiện nầy được ghi lại trong cả bốn sách phúc âm. Chúng ta thấy rằng chính Chúa Jêsus từng bước làm cho lời tiên tri trong Xach. 9:9 được ứng nghiệm: “Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái.”

Ngay khi vào thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Jêsus đã làm cho sự kiện nầy từng bước xảy ra bằng cách truyền lịnh cho các môn đồ Ngài dắt về một con lừa ở nơi mà Ngài chỉ cho họ, trong Ma-thi-ơ 21:1-3. Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa Jêsus không những ưng thuận những người hoan hô chào đón Ngài gọi Ngài là Vua khi Ngài tiến vào Giê-ru-sa-lem một cách khải hoàn, mà Ngài còn giúp cho sự kiện này xảy ra đúng theo ý nghĩa lời tiên tri. Vì thế điều có vẻ hợp lý là chúng ta có thể chấp nhận sự kiện Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem cách khải hoàn như là thời điểm cuối cùng của 69 tuần lễ, thay vì sự kiện Ngài giáng sinh hoặc chịu báp-têm. Vì chúng ta biết rằng điểm khởi đầu của 69 tuần lễ là chiếu chỉ của Artaxerxes Longimanus, được ban hành vào ngày 14 tháng Ba năm 445 T.C. Cũng vậy sự vào thành Giê-ru-sa-lem một cách khải hoàn vào ngày Chúa nhật Lá Kè, ngày 2 tháng Tư năm 30 S.C. là thời điểm kết thúc, thế thì phải xem 69 tuần hoặc 483 năm bao gồm khoảng thời gian trống giữa điểm khởi đầu và kết thúc nầy.

3.   Một điểm khác mà chúng ta cần lưu ý là có nhiều ý kiến khác nhau về ngày sanh và ngày chết của Đấng Christ. Ngài không sanh vào năm 1 S.C, vì theo Ma-thi-ơ 2:1-23 Ngài sanh ra trước khi Hê-rốt chết, và Hê- rốt chết vào cuối năm 4 T.C. 

       Chúng ta thấy rằng Đấng Christ chịu báp- têm khi Ngài khoảng 30 tuổi, theo Lu-ca 3:23, tức vào khoảng cuối năm 26 S.C. và chúng ta biết chức vụ công khai của Ngài kéo dài khoảng 3  năm rưỡi. Như vậy Ngài sống đến mùa xuân năm 30 S.C., khi Ngài bị đóng đinh vào kỳ lễ Vượt Qua - nhằm ngày thứ Sáu ngày 7 tháng tư năm  nầy, như thế thì ngày Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem một cách khải hoàn rơi vào ngày Chúa nhật trước đó, tức ngày 2 tháng Tư năm 30 S.C.

4.   Trước khi chúng ta có thể thực sự xem xét chuỗi các sự kiện xảy ra để xem ngày tháng của chúng có thích hợp không, trước hết chúng ta phải quyết định xem nên sử dụng lịch nào để tiên tri. Từ trước đến giờ chúng ta thường sử dụng lịch thiên văn hay lịch Julian có 365 ngày 1/4 (hay 6 giờ). Chúng ta cũng có thể sử dụng những lịch khác. Có dương lịch 365 ngày, niên lịch 360 ngày và âm lịch 364 ngày. Điều quan trọng là chúng ta cần phải biết loại lịch nào là đúng để sử dụng.  Chúng ta có thể tìm ra câu trả lời bằng cách xem Sáng 7:11-24 và 8:3-4, khi chúng ta xem sự mô tả về nước lụt. Chúng ta thấy rằng năm tháng kể từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 17 tháng 7 được tính là 150 ngày. Nói cách khác, 30 ngày cho một tháng, hay 360 ngày cho một năm. Vì thế chúng ta thấy rằng trong niên đại học tiên tri, chúng ta phải sử dụng niên lịch 360 ngày.

5.   Trước khi đi xa hơn, tôi muốn lưu ý rằng những sự tính toán này được tranh luận và có lý lẽ đúng đắn. Trong phần tiếp theo đây, các năm lẻ được tính như là các năm nguyên, vốn có thể hoặc không thể là một phương pháp tính toán có thể chấp nhận được. Tôi đề cập đến điều này trong bài học vì đây là một điều khả dĩ lý thú, nhưng tôi không có ý xác lập một niềm tin nào ở đây, và hẳn nhiên là cũng không dạy điều nầy như một thực tế. Xin vui lòng thông tin cho các bạn học viên của bạn như thế. 

       Theo tính toán của chúng tôi, chúng ta thấy rằng khoảng thời gian từ 445 T.C. đến 30 S.C. là những năm dương lịch 365 ngày và cứ mỗi bốn năm  thì cộng thêm một ngày – tức năm nhuận. Ngoài ra, có 20 ngày từ 14 tháng Ba đến 2 tháng Tư. Đếm số năm từ 445 T.C. đến hết 30 S.C, có tất cả là 476 năm. Nếu chúng ta làm những con tính . . .                                                                                                                   

                          476 năm x 365 ngày = 173.740 ngày

                          Cộng thêm 119 cho những năm nhuận, cho chúng ta tổng số là 

                          173.859 ngày  

                          Cộng thêm 20 ngày từ 14 tháng Tư đến 2 tháng Tư, cho chúng ta tổng 

                          cộng là 173.879 ngày 

                          Chia cho 360 ngày đối với năm tiên tri thì chúng ta có tổng số là 483 

                          năm.

6.   Thế thì điều này nhìn vào dường như đã giải thích được 69 tuần lễ đầu trong khải tượng 70 tuần lễ của Đa-ni-ên. Đối với dân Y-sơ-ra-ên còn lại một tuần nữa cần phải xác định - tuần lễ đó là thời kỳ 7 năm (cần nhớ rằng phải tính theo năm tiên tri, tức thời kỳ 7 năm là một giai đoạn 7 năm 365 ngày). Nói cách khác, đây sẽ là khoảng thời gian 2520 ngày mà chúng ta gọi là thời kỳ Đại Nạn.

7.    Điều quan trọng cần nên hiểu là phần nhiều ngày tháng mà chúng ta đang sử dụng phụ thuộc vào những ảnh hưởng phi thuộc linh. Có thể là Đức Chúa Trời đã chọn lựa để chúng ta không thể tính toán được ngày tháng và giờ giấc chính xác của sự trở lại của Ngài. Một lẽ khác là chúng ta không thể xác định được chính xác sự kiện nào trong cuộc đời của Đấng Christ để từ đó Đức Chúa Trời tính toán 69 tuần lễ. Một cách giải thích khả dĩ khác liên hệ tới sự khó khăn trong việc xác định ngày tháng chính xác có thể là sự kiện khi chúng ta nhìn vào khoảng thời gian 70 tuần lễ, chúng được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là 7 tuần lễ hay 49 năm để xây lại đền thờ và thiết lập lại nghi thức thờ phượng trong đền thờ. Điều nầy trải qua khoảng thời gian chính xác từ khi Ạt-ta-xét-xe ban hành chiếu chỉ vào năm 445 T.C. đến khi kết thúc lời tiên tri bằng tiếng Hy-bá-lai trong Thánh Kinh Cựu Ước vào năm 396 T.C. Nếu đúng như vậy, thì có thể đã có một khoảng thời gian ngắn ở giữa sự kiện nầy và sự khởi đầu và kết thúc của 62 tuần lễ vốn có thể giải thích được sự khác biệt về thời gian trong sự tính toán. Chúng ta biết rằng tuần lễ cuối cùng, thời kỳ 7 năm cuối cùng, sẽ phải được ứng nghiệm trong thời kỳ Đại Nạn.

XI.  ĐOẠN 10

A.  Dẫn nhập

Ba đoạn cuối của sách Đa-ni-ên phụ thuộc lẫn nhau và thậm chí không nên chia ra theo các tiêu đề của từng đoạn, song sẽ được phân chia rõ rệt thành ba chủ đề.

1.    Đoạn 10:1 – 11:1 - đề cập đến mối quan hệ của các thực thể siêu nhiên với trái đất.

2.    Đoạn 11:2 – 11:35 - đề cập đến lịch sử được ghi chép trước của các vua phía bắc và phiùa nam.

3.    Đoạn 11:36 – 12:13 - đề cập đến thời kỳ cuối cùng.

B.   Ña-ni-eân 10:1-3 

       Đây là khải tượng cuối cùng của Đa-ni-ên. Nó đến với ông vào năm thứ ba của triều đại vua Đa-ri-út vào năm 533 T.C. Vào thời điểm nầy nhiều người trong dân sự đang trở về Giê-ru-sa-lem để xây dựng lại quê hương, nhưng số người trở về không nhiều như Đa-ni-ên đã thực sự mong đợi. 

       Trên thực tế sách Ê-xơ-ra cho chúng ta thấy rằng chỉ có 42.360 người trở về. Đa số các thầy tế lễ và giới lãnh đạo thích lưu lại Ba-by-lôn và tiếp tục sống trong những ngôi nhà và vườn tược mà họ đã xây dựng tại đó hơn là trở về nơi quê cha đất tổ đang bị điêu tàn. Đó có thể là một trong những lý do mà Đa-ni-ên cầu nguyện và kiêng ăn, vì ông ước ao có nhiều người hơn nữa trở về để xây dựng lại Giê-ru-sa-lem. Sách Ê-xơ-ra thuật lại cho chúng ta việc hồi hương nầy và chúng ta thấy rằng rất ít người trong dân sự quan tâm đến việc xây dựng lại Giê-ru-sa-lem. Những người đã thực sự trở về lại là những người yếu đuối, và họ bị kẻ thù từ mọi phía quấy nhiễu. Đa-ni-ên đã kiêng ăn và cầu nguyện, và theo câu 2 và 3 chúng ta thấy rằng ông không kiêng ăn hoàn toàn. Ông tiết chế không ăn tất cả những thức ăn ngon và chỉ ăn những thức ăn bình thường hơn hết của bữa ăn đạm bạc (một số người không đồng ý cho rằng Đa-ni-ên kiêng ăn hoàn toàn). Ông đã kiêng ăn 21 ngày, và có thể sẽ còn tiếp tục nếu các thiên sứ không đến để đáp lời cầu nguyện của ông.

C.   Ña-ni-eân 10:4-9

Câu 4 - Ngày 24 tháng giêng. Hi-đê-ke = Sông Ty-rơ

Tại đây chúng ta thấy một người, có thể lắm là Chúa Jêsus. Để xác minh điều nầy, chúng ta cùng trở lại với sách Khải huyền 1:12-15. Khi so sánh Khải huyền 1 với Đa-ni-ên 10:4-6, chúng ta thấy sự so sánh nầy giúp khẳng định rằng chính Chúa Jêsus đã hiện ra với Đa-ni-ên. Đa-ni-ên thấy Chúa trước khi Ngài nhập thế. Giăng trông thấy Ngài sau khi Ngài thăng thiên. Nhưng cả hai khải tượng đều có tác động giống nhau trên những người nhận khải tượng. Xem xét cẩn thận câu 8 và 9 trong sách Đa-ni-ên, chúng ta thấy rằng Đa-ni-ên nằm sấp mặt xuống đất. Ông bất tỉnh. Chúng ta cũng đọc trong Khải huyền 1:17 rằng khi Giăng thấy Chúa ông đã té xuống như chết.

D.   Ña-ni-eân 10:10-13

Ở đây chúng ta thấy Đa-ni-ên đang nằm sấp mặt xuống đất khi một bàn tay rờ đến ông, và khiến cho ông chống đầu gối và bàn tay trên đất rồi giúp ông đứng dậy. Người nầy hay sứ giả nầy đang phán với ông chắc hẳn không ai khác hơn là thiên sứ Gáp-ri-ên. Một trong những lý do để xác nhận điều nầy, đó là vị sứ giả nói với ông rằng ông là người rất được yêu quý và cũng nói như thế một lần nữa trong câu 19. Trong câu 13 chúng ta thấy thiên sứ Mi-ca-ên và thiên sứ nầy cùng làm việc chung với nhau. Rất có thể đó là thiên sứ Gáp-ri-ên. Chúng ta cũng lưu ý ở đây là thiên sứ Gáp-ri-ên được sai đến để giúp đỡ cho nhu cầu của Đa-ni-ên. Chúng ta cũng thấy là thiên sứ nầy bị vua xứ Ba-tư (Phe-rơ-sơ) chống trả, ngăn trở người trong 21 ngày cho đến khi thiên sứ Mi-ca-ên đến giúp người. 

Cả khúc Thánh Kinh nầy cho chúng ta thấy rõ rằng có một vương quốc tối tăm trong đó các thế lực thuộc linh thường xuyên chống trả lại những lời cầu nguyện của các tín hữu. Tham khảo Ê-phê-sô 6:12 – Phao-lô cho chúng ta biết rằng chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.

Lưu ý câu 12 nói rằng Gáp-ri-ên đã đến bởi vì lời cầu nguyện của Đa-ni-ên đã được Đức Chúa Trời nghe thấy và Gáp-ri-ên được sai đến để nâng đỡ Đa-ni-ên theo lời cầu nguyện của ông. Điều này dạy chúng ta rằng những lời cầu nguyện của chúng ta thật sự quan trọng.

Theo Ê-phê-sô 2:2 chúng ta cũng biết rằng Sa-tan là vua cầm quyền chốn không trung và là chúa của thế gian mờ tối nầy.

E.   Ña-ni-eân 10:14-18

Trước khi Gáp-ri-ên bày tỏ những gì phải xảy ra cho dân Do-thái trong những ngày sau rốt, có một khúc dạo đầu ngắn mô tả chi tiết trận chiến giữa vua phương bắc và vua phương nam. Đây sẽ là 2 trong 4 vương quốc được phân chia từ đế quốc của A-lịch-sơn Đại đế. Khúc dạo đầu này nói về hai vua nầy:

Nhà Ptolemies (vua phương bắc) và Seleucidae (vua phương nam) tượng trưng cho vua phía bắc và vua phía nam. Và đoạn mở đầu nầy đưa chúng ta đến sự kết thúc của triều đại của Antiochus Epiphanies vào năm 164 T.C. Khúc dạo đầu này kết thúc bằng đoạn 11:31 và sau đó là câu 32-35 đề cập đến cả thời kỳ từ thời của Mạc-ca-bê năm 166 T.C. cho đến thời kỳ cuối cùng. Và trong đoạn 11:36 chúng ta thấy vị vua kiêu ngạo làm theo ý muốn mình hoặc Anti Christ. Từ đó cho đến hết sách chúng ta thấy lời mô tả những gì sẽ xảy ra cho dân Do-thái vào những ngày sau rốt. 

Ở đây chúng ta thấy phản ứng của Đa-ni-ên khi ông nhận thức được tầm quan trọng của những gì Gáp-ri-ên đã nói, ông bị câm cho đến khi thiên sứ chạm đến môi ông. Có khả năng đây là việc do Sê-ra-phin làm, tương tự như những gì đã xảy ra cho Ê-sai trong đoạn 6:6-7, khi môi của Ê-sai được than lửa của bàn thờ chạm đến. Hình như sau khi Sê-ra-phin phục hồi khả năng nói của Đa-ni-ên, thì Gáp-ri-ên một lần nữa đến với ông và làm cho ông mạnh mẽ hoặc có thể là chính Gáp-ri-ên đã chạm đến ông.

F.   Ña-ni-eân 10:19-21

Lưu ý rằng Gáp-ri-ên truyền bảo Đa-ni-ên phải mạnh dạn lên. Gáp-ri-ên và Mi-ca-ên phải đánh trận cùng vua thuộc về Sa-tan đang cai trị trên vương quốc Ba-tư để vua nầy có thể bị đánh bại hầu cho Vua thuộc về Sa-tan đang cai trị trên Hy-lạp có thể nắm quyền kiểm soát y như lời tiên tri đã nói trước. 

Điều nầy cũng cho thấy rằng chỉ có Mi-ca-ên và Gáp-ri-ên đang chống lại các thế lực thuộc quyền của Sa-tan nầy. Lưu ý Mi-ca-ên được gọi là “vua của các ngươi”, cho thấy rằng có lẽ người là “vua” của hữu thể thuộc linh đang cai trị trên Y-sơ-ra-ên cũng như có “một vua” của các thiên sứ trên Ba-tư và trên Hy-lạp vậy.

XII.  ĐOẠN 11

A.  Dẫn nhập - Câu 1-2

Trong đoạn nầy, chúng ta thấy lịch sử được ghi chép trước về các cuộc chiến giữa nhà Ptolemies của Ai-cập, vốn sẽ là các vua phương nam, và nhà Seleucidae của Sy-ri, tức các vua phương bắc. Lịch sử được tiên đoán thật chính xác rằng các nhà phê bình cho rằng sách Đa-ni-ên không thể nào được viết sớm như đã khẳng định, tức vào năm 533 T.C. Họ tin rằng nó hẳn phải được viết sau các cuộc giao tranh của nhà Ptolemies và nhà Seleucidae vào khoảng 160 T.C. Vì thế, khi đọc qua các câu nầy, chúng ta cần nên nhớ rằng đây là lời tiên tri được viết trước khi các cuộc chiến nầy xảy ra. Chúng ta thấy sự chân xác của lời Thánh Kinh đã được lịch sử xác nhận. Thực ra lời tiên tri liên quan đến lịch sử của các vua phương bắc và phương nam nầy bắt đầu với câu 2 và kéo dài cho đến câu 35. Lời tiên tri nầy được ban ra vào năm thứ ba của Si-ru theo đoạn 10:1, tức là năm 533 T.C. Trong câu 2 ở đây cho chúng ta thấy rằng có ba vua phải dấy lên. Điều nầy sẽ đến sau thời vua Si-ru. Những người này là: A-suê-ru cũng là Cambyses (Cam-bi-xe) đệ II con của Si-ru; Ạt-ta-xét-xe còn gọi là Pseudo Smerdis (Psơ-đô Smẹc-di) là anh của Đa-ri-út I và là con trai của Cambyses II người đã cướp ngôi của Đa-ri-út I trong thời gian 10 tháng; và Đa-ri-út I (Ê-xơ-ra 4:1-24) cũng gọi là Hystaspes. Lời tiên tri nầy cũng đề cập đến một vua thứ tư. Vua thứ tư này là Xerxes (Xét-xe) và ông cũng là con của Đa-ri-út I. Chính sự giàu có của vua nầy đã khiến ông có thể tập họp được những đạo quân đông đảo. Ông đã kích động Ba-tư chống lại Hy-lạp, vào năm 480 T.C. ông đã xâm chiếm Hy-lạp nhưng bị thất bại. Giờ đây lời tiên tri chỉ đề cập đến những sự kiện quan trọng, vì thế chúng ta thấy một vài vua còn lại của Ba-tư bị bỏ sót và gần 150 năm bị bỏ qua cho đến thời của A-lịch-sơn Đại đế, từ 336 đến 323 T.C.

CÁC VUA BA-TƯ
*  Cambyses I – cha của Si-ru

*  Si-ru được xem là người sáng lập Đế quốc Ba-tư vì ông là người đã mở rộng lãnh thổ và sáp nhập Mê-đô vào đế quốc

*  Cambyses II    530 – 522 T.C, con của Si-ru

*  Pseudo Smerdis  522 T.C, chiếm ngôi của anh ông trong 10 tháng

*  Đa-ri-út I    522 – 486 T.C, con của Cambyses II anh của Smerdis

*  Xerxes        485 – 465 T.C, con của Đa-ri-út I

*  Artaxerxes I Longimanus 464 – 423 T.C.

*  Ña-ri-uùt II   423 – 404 T.C.

*  Artaxerxes II Mnemon  404 – 359  T.C.

*  Artaxerxes III Ochus     359 – 338 T.C. 

*  Arses           338 – 335 T.C.

*  Đa-ri-út III  335 – 331 T.C. thảm bại trước A-lịch-sơn Đại đế của Hy-lạp.

B.   Ña-ni-eân 11:3-5

(Phần Ghi chú a, trang 869 của Dake Bible. Đây là A-lịch-sơn Đại đế người đã thực hiện những kế hoạch xâm lược đế quốc Ba-tư của cha mình là Phi-líp xứ Ma-xê-đoan. Trận chiến khởi sự vào năm 336 T.C. khi A-lịch-sơn lên ngôi cai trị Hy-lạp và Ma-xê-đoan. Ông chỉ có 35.000 chiến binh và 75.000 đô để bắt đầu cuộc chiến tranh trong khi vua Ba-tư có lợi tức hằng năm là 11 triệu đô, nhiều triệu đô trong ngân khố, và hàng trăm ngàn chiến binh cùng với lực lượng hải quân hùng hậu. Ông đã thuê 50.000 chiến binh Hy-lạp và các tướng lãnh La-mã. Nhưng trong 13 năm A-lịch-sơn Đại đế đã chinh phục toàn đế quốc Ba-tư và vùng phụ cận. Theo nghĩa đen ông đã làm theo ý riêng mình, câu 3). 

1.   Ở đây chúng ta thấy vị vua hùng mạnh là A-lịch-sơn Đại đế. Chúng ta thấy sự phân chia đế quốc của ông làm 4 phần, được biểu thị bằng bốn gió của trời. Điều cũng quan trọng cần lưu ý là không có người nào trong gia đình của A-lịch-sơn Đại đế kế vị ông. Và trong vòng 15 năm gia đình ông đã bị tuyệt tự.

2.   Sau đó lời tiên tri được thu hẹp lại còn hai trong bốn vương quốc mà đế quốc của A-lịch-sơn bị chia ra. Gáp-ri-ên cho Đa-ni-ên biết rằng lời tiên tri nói về dân tộc của Đa-ni-ên. Bởi vì Palestine nằm giữa Sy-ri ở phía bắc và Ai-cập ở phía nam, nên lời tiên tri giờ đây thu hẹp vào sự mô tả các cuộc chiến giữa các vua phương bắc và các vua phương nam, Y-sơ-ra-ên là bãi chiến trường nơi xảy ra phần lớn cuộc chiến nầy. Chúng ta thấy rằng trong bốn vương quốc đó thì Ai-cập là nước xuất hiện đầu tiên và Ai-cập được thiết lập bởi Ptolemy Soter, một trong những tướng lãnh của A-lịch-sơn.

3.    (Dake Bible, trang 869, Ghi chú h)

Một viên tướng khác của A-lịch-sơn là Seleucus I Nicator, đã được bổ nhiệm cầm quyền ở Ba-by-lôn, nhưng bị Antigonus đánh đuổi. Ông trốn chạy sang Ai-cập tại đây ông được Ptolemy ưu ái tiếp nhận và lập lên làm một trong những vương hầu của Ptolemy. Với sự giúp đỡ của Ptolemy, Seleucus giành lại lãnh thổ của mình và mở rộng bờ cõi cho đến tận Sy-ri cũng như A-si-ri. Thậm chí ông trở nên hùng mạnh hơn Ptolemy. Lãnh thổ của ông trở nên còn rộng lớn hơn của Ptolemy, như đã được nói tiên tri trong câu 5.

C.   Ña-ni-eân 11:6 

Vào thời điểm này có sự hòa bình giữa Ai-cập và Sy-ri trong suốt thời trị vì của Ptolemy Soter và Seleucus Nicator. Nhưng về sau Ptolemy Soter ủng hộ con trai của ông là Ptolemy Philadelphus, vốn có người anh cùng cha khác mẹ là Magas đã cưới con gái của Antiochus Soter, là người kế tục Seleucus Nicator làm vua Sy-ri.  

1.    Các vua xếp theo thứ tự thời gian:

            Ai-caäp                                              Sy-ri

 Ptolemy Soter                                Seleucus Nicator                                                             

 Ptolemy II Philadelphus (con)     Antiochus  Soter

 Ptolemy III Euergetes                  Antiochus II Theus

 Ptolemy IV Philopater                 Selecus II Callinicus

 PtolemyV Epiphanies                  Antiochus III “ the great “

 Ptolemy  Philometer                    Seleucus IV Philometer

 Ptolemy Physcon                          Antiochus Epiphanies

2.   Cuộc hôn nhân nầy giữa Magas và con gái của Antiochus Soter dẫn đến cuộc chiến giữa Ai-cập và Sy-ri (rõ ràng là Magas ghen tỵ với việc em của ông làm vua). Vì Magas đã xui giục cha vợ của mình là Antiochus Soter tuyên chiến với Ai-cập. Antiochus Theus nối ngôi Antiochus Soter, và tiếp tục tranh chiến với Ptolemy. Cuối những năm chiến tranh nầy, như Kinh thánh nói đến, Ptolemy II dâng con gái của mình là Berenice cho Antiochus II Theus để đổi lấy hòa bình, cùng với của hồi môn lớn kèm theo điều kiện là vua Sy-ri phải công bố rằng cuộc hôn nhân trước đây của ông với một phụ nữ có tên là Laodice là vô hiệu lực và hai con trai của bà là bất hợp pháp. Trên thực tế điều nầy đã được thực hiện, nhưng khi Ptolemy II Philedelphus qua đời, con gái của ông là Berenice không còn được nắm quyền lực trong tay, như Thánh Kinh ghi lại rằng: “sức của cánh tay công chúa chắc không được lâu” vì Antiochus II Theus đã bỏ bà và trở lại với người vợ cũ là Laodice. Laodice nghi ngờ các động cơ của chồng, và nôn nóng giành lấy ngai vàng cho con trai bà nên đã đầu độc chồng là Antiochus II Theus. Điều này mở ra cánh cửa cho việc truyền ngôi cho Seleucus II Callinicus. Sau đó Laodice xúi giục con trai mình sai người ám sát Berenice và con trai của Berenice, là người mà theo các điều khoản trong cuộc hôn nhân của bà rất có thể sẽ thừa kế ngai vàng.        

       Vì thế chúng ta thấy Berenice đã bị sát hại cùng những kẻ đã giúp đỡ bà, là điều mà Thánh Kinh ghi lại là “người sanh ra nó, cùng kẻ đã giúp đỡ nó trong lúc đó đều sẽ bị nộp.”

D.   Ña-ni-eân 11:7-8

Từ “công chúa” được nói đến trong câu 7 là Berenice và “chồi ra từ rễ công chúa” ý nói một người con của cha mẹ Berenice và ám chỉ trực tiếp đến em của bà là Ptolemy III Euergetus, người kế vị cha mình là Ptolemy Philedelphus và do nổi giận trước cách đối xử với chị mình nên đã vội vàng đem một đạo binh hùng hậu tiến vào Sy-ri với mục đích để cứu chị và cháu trai, nhưng ông đã đến quá trễ nên bà và con trai đã bị giết. Ông đã trả thù bằng cách giết Laodice và chiếm các đồn lũy của Vua phía bắc. Rất có thể  ông đã chiếm lĩnh cả Sy-ri nếu không có cuộc nổi dậy tại Ai-cập buộc ông phải trở về. Nhưng ông không trở về tay không như chúng ta thấy trong Thánh Kinh. Ông bắt về nhiều hoàng tử làm phu tù, cả các tượng đúc lẫn vàng bạc và trên 2.500 các khí mạnh quý giá. Trong số các tượng đúc nầy có nhiều tượng đã được cướp lấy từ Ai-cập trước đó và mang sang Ba-tư. Vì thế các tượng nầy được đặt trả lại trong các ngôi đền tại Ai-cập nơi chúng đã bị cướp đi và một lễ trọng thể được cử hành để tỏ lòng biết ơn đối với những chiến công của Ptolemy. Chính trong suốt những buổi lễ như thế mà ông được tôn vinh và được phong cho danh hiệu là Euergetes có nghĩa là “ân nhân”. Ptolemy III sống lâu hơn Seleus II – là người đã chết vì ngã ngựa – 4 hay 5 năm.

E.  Ña-ni-eân 11:9-10

Ở đây chúng ta thấy bản hiệu đính dịch hai câu nầy rất khác. Nhưng nghĩa của chúng thì rõ ràng, nếu chúng ta đọc như sau “Vua phương nam sẽ tiến vào nước của vua phương bắc và sẽ trở về xứ mình (Ai-cập).” Chúng ta thấy đây là những gì đã xảy ra. “Hai con trai” được đề cập tới trong câu nầy không phải là con của vua phương nam nhưng là con của vua phương bắc, “sẽ bị khuấy rối” bởi sự xâm lược của vua phương nam, và “họ sẽ nhóm một đoàn cơ binh lớn”. Giờ đây để xác nhận điều nầy bởi những việc đã thực sự xảy ra trong lịch sử, chúng ta thấy rằng các con trai của Seleucus II Callinicus, Seleucus III Ceraunus (có nghĩa là “sấm sét”), và Antiochus III, sau đó có tên là Magnus (ông được gọi là “Đại đế”), đã tập hợp một đạo binh lớn. Chính Seleucus III Ceraunus là người đã kế vị cha mình. Ông đã tập hợp một đạo binh lớn để khôi phục các lãnh điïa của cha ông, nhưng vì là một lãnh đạo nhu nhược ông không có khả năng khép đạo binh của ông vào kỷ luật, ông đã bị hai trong số các tướng lãnh của mình đầu độc sau 2 hoặc 3 năm trị vì với chút ít vinh quang. Sau đó em của ông là Antiochus III kế vị, người đã tập hợp một đạo binh lớn và đích thân ra trận. Ông là người mà trong Kinh thánh nói rằng sẽ “tràn qua” và “đi qua”. Ông dốc toàn lực đấu địch với vua phương nam là Ptolemy Philopater, người kế vị cha mình là Ptolemy Euergetes. Ông chiếm Ty-rơ và Ptolemais, và tràn qua và đi đến Palestine và tiến đánh Ga-xa (Gaza), pháo đài của vua phương bắc, vốn là giới hạn được đặt ra bởi lời tiên tri. Đó là vào khoảng năm 218 T.C.

F.  Ña-ni-eân 11:11-13

Ở đây chúng ta thấy vua phương nam, Ptolemy Philopater, bị gây rối do vua phương nam là Antiochus III xâm lược lãnh thổ của mình. Vì thế ông đã tập hợp một đạo quân lớn và đánh bại đạo quân lớn được trang bị  đầy đủ của Antiochus III tại Raphia, không xa Ga-xa vào năm 217 T.C. Lòng của Ptolemy rộn lên niềm vui sướng vì những thành công của mình, nhưng thay vì tiếp tục với chiến thắng của mình và chiếm lấy toàn bộ vương quốc của Antiochus III, ông đã từ bỏ vùng đất vừa mới chinh phục và nôn nóng trở về Ai-cập để vui hưởng lạc thú riêng. Vì vậy chính ông đã không trở nên mạnh hơn qua chiến thắng lớn lao nầy. Đã có sự hòa bình giữa Ptolemy Philopater và Antiochus trong 13 năm. Trong thời gian đó Antiochus III củng cố đất nước của ông. Và khi đạo binh của ông trở nên đông đúc và được trang bị đầy đủ, và sau nhiều cuộc chiến thắng nhỏ với đầy ấp các chiến lợi phẩm trong kho tàng và sau khi biết Ptolemy Philopater đã chết, ông quyết định lại tiến đánh Ai-cập. Lúc này con trai của Ptolemy Philopater là Ptolemy Epiphanies đang cai trị Ai-cập nhưng ông chỉ là một đứa trẻ (5 tuổi). Vì thế Antiochus III tiến đánh Ai-cập với một đạo binh đông đảo cùng với nhiều của cải với hy vọng sẽ chiến thắng dễ dàng.

G.  Ña-ni-eân 11:14

Ở đây chúng ta thấy có nhiều người chống lại ông vua trẻ tuổi phương nam và trong số đó có Antiochus III  là người cũng được ưa thích bởi những người Do-thái gian ác, trong câu nầy gọi họ là kẻ cướp bởi tánh nết xấu của họ. Điều nầy đã gây khó khăn cho anh em của họ và vì thế “ứng nghiệm sự hiện thấy” vì sự chịu khổ của dân tộc của Đa-ni-ên trong thời kỳ nầy. Antiochus III trở lại chống lại những kẻ cướp người Do-thái, vì Ai-cập đã nghe nói về những gì mà những kẻ nầy đã cố làm và chống lại họ đem đi nhiều chiến lợi phẩm lớn lao khỏi Y-sơ-ra-ên, khiến cho họ phải suy sụp. Họ bị gọi là những người Do-thái cướp bóc hay những người Do-thái gian ác vì cớ lòng họ mong muốn và nghĩ rằng họ có thể thu được lợi qua mối quan hệ của họ với Antiochus III.  Rõ ràng là ông đã lợi dụng họ rồi trở lại chống họ và khiến cho những kế hoạch họ bị hư đi.

H.   Ña-ni-eân 11:15-20

Chúng ta cần nhớ rằng vào thời điểm nầy, vùng đất vinh hiển, tức Palestine, đang ở dưới sự cai trị của vua phương nam, lúc bấy giờ là Ptolemy Epiphanies. Vì thế để đến được Ai-cập, trước hết vua phương bắc là Antiochus III phải chinh phục vùng đất nầy. Trên đường tiến vào xứ Palestine, ông chạm trán với viên tướng của đạo quân Ptolemy có tên là Scopas. Ông đã khiến cho viên tướng nầy phải trốn chạy vào thành Si-đôn nơi mà sau đó ông đã bao vây. Người Ai-cập cố gắng hết sức để giải vây thành nhưng đều thất bại. Si-đôn bị buộc phải đầu hàng. Kế đó Antiochus III đã có thể “làm tùy ý mình và chẳng có ai đương lại với người”. Thế là ông chiếm lấy Palestine và kiêu hãnh tiến vào Ai cập với toàn thể sức mạnh  của vương quốc ông. 

Nhưng ông bị buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Người Ai-cập đã tìm kiếm sự giúp đỡ của người La-mã, và người La-mã hứa giúp họ khôi phục quyền lực. Vì thế Antiochus III quyết định rằng tốt hơn hết là dùng chính sách ngoại giao vì ông cảm thấy rằng ông không thể nào thắng hơn liên minh Ai-cập và La-mã. Do đó ông đề nghị gã con gái của mình là Cleopatra cho vị vua còn thơ là Epiphanies lúc đó chỉ mới được 7 tuổi. Bản thân Cleopatra vẫn còn là một thiếu nữ rất trẻ, đang được mẹ và người vú chăm sóc, vì thế trong Kinh thánh cô được gọi là “con gái của đàn bà”. Cuộc hôn nhân được tiến hành khoảng 5 năm sau đó. Cụm từ “làm bại hoại nàng” ám chỉ kế hoạch của Antiochus III nhằm sử dụng nàng để làm lợi cho ông, hơn là sẽ làm lợi cho chồng nàng. Ông đang hy vọng rằng qua ảnh hưởng của Cleopatra trên vua Ai-cập ông có thể khiến họ làm lợi cho ông, nhưng kế hoạch của ông đã bị thất bại vì Cleopatra không những ủng hộ chồng mà còn cùng với chồng gửi lời chúc mừng đến người La-mã khi họ chiến thắng cha bà. Vì thế để củng cố sức mạnh chống lại La-mã, Antiochus III đã tập hợp 300 chiếc thuyền để tấn công vùng duyên hải và các hải đảo của vùng Tiểu Á. Cuối cùng vào năm 190 T.C. ông bị thất thủ tại một nơi gọi là Magnesia trước một vua tên là Scipio Asiaticus như được đề cập trong lời tiên tri. Sự việc xảy ra như thế khiến cho Antiochus III phải trở về quê nhà và tại An-ti-ốt ông đã sai các sứ giả đi cầu hòa. Ông đã có được hòa bình nhưng các điều kiện thật gay go. Ông không những phải từ bỏ Châu Âu mà còn phải từ bỏ Châu Á phía Taurus cạnh Châu Âu. Và ông cũng phải trả ngay liền 2.550 ta-lâng vàng và rồi mỗi năm 1.000 ta-lâng trong vòng 12 năm kế tiếp. Điều nầy cuối cùng đưa ông đến chỗ phải đi khắp các tỉnh thành phía đông để quyên góp tiền bạc và trong giai đoạn này ông đã cướp bóc đền thờ của Ba-anh ở một nơi gọi là Elymais. Tuy nhiên, dân chúng đã nổi dậy và giết chết ông, thế thì Kinh thánh được ứng nghiệm rằng ông “vấp và ngã và chẳng được tìm thấy nữa”. 

Seleucus Philopater là con trưởng kế vị Antiochus Đại đế. Ông bắt buộc phải tăng thuế để trả số tiền cống nạp nặng nề áp đặt trên cha mình. Dường như ông đã trị vì khoảng 12 năm. Vào cuối thời kỳ nầy, vì bị thúc ép về vấn đề tiền bạc, ông đã sai người thủ quỷ của ông tên là Heliodorus đến Giê-ru-sa-lem (nơi được nói đến trong câu 20 là ‘nơi vinh hiển của nước’) để sung công kho tàng của đền thờ. Chẳng bao lâu sau đó, Kinh thánh chép rằng “trong mấy ngày”, Seleucus Philopater bị đầu độc một cách bí mật và vì thế ông đã chết để ứng nghiệm lời Kinh thánh phán rằng “chẳng vì cơn giận dữ hay trận chiến tranh nào cả”.

I.   Ña-ni-eân 11:21-31

1.   Các câu 21-22 đặc biệt nói về Antiochus Epiphanies, người mà ở đây nói đến là “kẻ đáng khinh”. Ông là con thứ của Antiochus III Đại đế. Dầu vậy, theo lời Thánh Kinh, ông không được “tôn làm vua” bởi vì cháu của ông là Demetrius là người thừa kế hợp pháp. 

       Với sự giúp đỡ của vài người bạn, Antiochus dường như đã chiếm lấy ngôi vua và đánh tan hầu hết kẻ thù của ông cũng như thầy tế lễ của người Do-thái, mà ở đây gọi là “Vua của sự giao ước”, hoặc Onias III.

2.    Các câu 23-24 – Sau khi đuổi Onias III đi, Antiochus lập Jason làm thầy tế lễ cả bởi vì Jason đút lót tiền bạc cho ông. Sau đó Antiochus vi phạm sự thỏa thuận với Jason và lập Menelaus làm thầy tế lễ cả vì người này đút lót tiền bạc nhiều hơn. Trong câu 24 chúng ta thấy Antiochus từ La- mã trở về và, với một nhóm nhỏ những người ủng hộ, ông lên ngôi vua. Ông bắt đầu củng cố các đồn lũy dọc theo biên giới và làm điều mà chưa hề có vua nào trước ông đã làm: lấy những đồ đã cướp giựt được và chia cho những người theo mình.

3.   Câu 26-27 – Khi Antiochus Epiphanies đã sẵn sàng xâm chiếm Ai-cập, ông ra trận với một đạo quân hùng hậu, và giao chiến với một đạo quân đông đảo có lực lượng tương đương, đạo quân nầy bị thua trận lớn và tan rã. Ptolemy rơi vào tay Antiochus. Ông bị những “kẻ ăn trong bàn mình” phản bội. Em ông là Physcon được tôn làm vua tại Ai-cập và Antiochus đã tiếp đón Ptolemy Philometer với sự quan tâm và lập một hòa ước với ông. Sau đó giả bộ chống lại em ông là Physcon, ông đã bao vây Alexandria nhưng không thành công. Trong lúc đó vừa nghi ngờ Antiochus vừa thực hiện âm mưu của mình, Ptolemy đã đề nghị với Physcon trên cơ sở họ sẽ cùng thành lập một liên minh, vì thế ông được tiếp nhận vào Alexandria. Sau đó hai anh em tuyên chiến với Antiochus.        Điều nầy ứng nghiệm lời tiên tri “hai vua ấy (nghĩa là Antiochus và Philometer) trong lòng chỉ chực làm hại (nhau), ngồi cùng bàn tiệc mà nói dối (lẫn nhau).”

4.    Câu 28 – Sau đó Antiochus trở về Sy-ri với nhiều chiến lợi phẩm của Ai-cập. Trên đường đi, ông nghe rằng Jason đang phao tin đồn là ông đã chết. Ông đã bị cách chức thầy tế lễ cả, và để tìm cách phục hồi lại chức thầy tế lễ cả ông đã tấn công Giê-ru-sa-lem nhằm chống lại những người mà ông đã từng ban cho quyền lực tại đó. Antiochus cho đây là một cuộc nổi loạn của người Do-thái, là điều đặc biệt khiến cho ông nổi cơn thạnh nộ khi ông phát hiện rằng họ đang đồn ông đã bị giết và đang vui mừng khi nghe báo cáo giả đó. Vì thế ông đã tấn công Giê-ru-sa-lem và sát hại 40.000 cư dân một cách dã man, bán nhiều người làm nô lệ, và cướp phá đền thờ, mang đi hết kho tàng của đền thờ. Rồi sau khi chấm dứt cơn giận chống lại giao ước Thánh, là đền thờ, ông tiếp tục tiến quân đến An-ti-ốt.

5.   Câu 29 – Vào mùa xuân 168 T.C, Antiochus lại xua quân vào Ai-cập để chinh phục hai anh em, Ptolemy Philometer và Ptolemy Physcon. 

       Sự thành công đã khiến cho ông vui mừng trước đó không còn chờ đợi ông nữa, bởi vì anh em Ptolemy đã cầu viện La-mã.

6.   Câu 30 – Antiochus tiến quân đến Alexandria, và khi còn cách đó 4 dặm, ông gặp một nhà lãnh đạo La-mã có tên là Popilius Laenas, người thống lãnh toàn bộ đội chiến thuyền La-mã đang neo tại vịnh. Khi gặp nhau, ông rao báo cho Antiochus một thông điệp từ Viện Nguyên lão (hay Hội đồng Nhà nước Tối cao) của La-mã, ra lịnh cho ông phải rời khỏi những người bạn La-mã, không được quấy nhiễu họ và phải bằng lòng với đất nước của riêng mình. Sau đó Antiochus nói rằng ông sẽ tham vấn các cố vấn của mình, tại chỗ đó Polipius vẽ một vòng tròn cùng với các viên chức của ông vây quanh Antiochus và nói “ trước khi ngài bước ra khỏi vòng tròn nầy, hãy trả lời để tôi có thể báo cáo với Viện Nguyên Lão của La-mã.” Trước câu hỏi này Antiochus đã trả lời: “Nếu điều đó thật sự làm hài lòng Viện Nguyên Lão thì chúng tôi sẽ ra đi.”

7.   Antiochus lui binh khỏi Ai-cập và trút cơn giận của mình trên người Do- thái trong “vùng đất vinh quang.” Antiochus phải chịu trách nhiệm những vụ thảm sát lớn và những sự bắt bớ, cùng những sự làm ô uế đền thờ được mô tả trong chương đầu của Sách Thứ nhất của Mạc-ca-bê trong Kinh thánh của người Công Giáo.

8.   Câu 31: Sau đó ông ra lịnh cho tất cả các dân tộc thần phục ông phải trở thành một dân tộc, có chung một tôn giáo và có cùng các luật lệ. Người Do-thái bị bắt buộc phải tuân theo lịnh nầy. Đền thờ của họ trở nên phàm tục, các của lễ bị ngăn cấm, bàn thờ thần tượng được xây dựng trên đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đây là “sự gớm ghiếc lập ra nơi hoang vu” như đã nói trong lời tiên tri, nhưng đây không phải là “sự gớm ghiếc tàn nát” mà Chúa Jêsus đã nói trong Ma-thi-ơ 24:15, vì đó là lời tiên tri trong tương lai. Xin xem Đa-ni-ên 9:27. Sau này Antiochus Epiphanies tự nhiên chết tại một nơi tại Tabae vào năm 164 T.C.

9.   Một điểm quan trọng khác cần phải hiểu ở đây là mọi sự việc nói đến trong các câu 21-31 là đề cập đến Antiochus Epiphanies chớ không phải Antichrist hoặc bất kỳ nhân vật nào khác. Và tất cả mọi điều nầy được Antiochus làm cho ứng nghiệm hoàn toàn theo nghĩa đen như đã báo trước. Điều cũng quan trọng cần nhận biết là lời tiên tri nầy được ứng nghiệm từng chi tiết là một trong những bằng chứng hùng hồn nhất xác nhận sự hà hơi của Thánh Kinh mà chúng ta có.

J.    Ña-ni-eân 11:32
Đây là lời giải thích về hành vi của người Do-thái dưới sự áp chế của Antiochus Epiphanies. 

Một số người trong họ đã làm những việc gian ác và từ bỏ giao ước, còn một số người khác chọn tin cậy Đức Chúa Trời thì được làm cho mạnh mẽ và lập được những kỳ công. Chắc chắn ở đây đề cập đến Ma-ta-thia (Mattathias), một thầy tế lễ cao tuổi cùng với các con trai của ông mà mọi người biết đến như là dòng họ Mạc-ca-bê. Từ 166 T.C. đến 47 T.C. họ đã chiến đấu để khôi phục Y-sơ-ra-ên. Ma-ta-thia bị Antiochus dồn vào thế cùng cho nên ông đã nổi dậy chống lại Antiochus và trốn vào núi cùng với một số người theo ông. Hai năm sau, Ma-ta-thia chết và được kế tục bởi người con trai thứ ba là Giu-đa có biệt danh là “cái búa”. Bằng cách tránh những trận chiến công khai và sử dụng chiến thuật đánh du kích, ông đã đánh bại và làm tan tác các đạo quân Sy-ri. Năm 165 T.C. ông chiếm lại Giê-ru-sa-lem, tẩy uế đền thờ và lập lại sự dâng tế lễ hằng ngày. Sau đó ông đã ngã chết trong chiến trận vào năm 160 T.C. và em trai ông là Giô-na-than  thay ông làm thầy Tế lễ Cả. Trong suốt thời kỳ lãnh đạo của Giô-na-than, Sy-ri lâm vào cuộc nội chiến, vì thế Giu-đa được sống trong hòa bình. Giô-na-than củng cố điïa vị của ông bằng cách ký một hiệp ước với người La-mã và người Spartans. Sau đó ông bị một viên tướng La-mã giết chết vào năm 143 T.C, và được kế tục bởi em trai ông là Si-môn, người con trai còn lại cuối cùng của Ma-ta-thia. Sau đó Si-môn và hai con trai ông lại bị con rể của ông sát hại vào năm 135 T.C. Con trai ông tên John, biệt danh là John Hyrcanus, đã trốn thoát và lên kế vị ông và đã lập lên một triều đại lâu dài và thịnh vượng. Những người khác trong dòng họ cứ liên tiếp kế vị cùng với sự thành công khác nhau, cho đến khi dòng họ Mạc-ca-bê bị thất sủng, và được kế vị bởi Idumaen Antipater vào năm 47 T.C. Sau khi giết chết Antipater vào năm 43 T.C, Mark Anthony của La-mã đến thăm Sy-ri và chỉ định hai con trai của Antipater là Phasaelus và Hê-rốt (sau nầy trở thành Hê-rốt Đại đế vào năm 37 T.C. - 4 T.C.), để cai trị người Do-thái. Chính Hê-rốt nầy, tức Hê-rốt Đại đế, đang làm vua khi Đấng Christ giáng sinh vào năm 4 T.C, Math 2:1-15.

Vì thế chúng ta thấy dòng họ Mạc-ca-bê thật sự giữ vai trò quan trọng trong thời kỳ từ Antiochus Epiphanies đến khi Đấng Christ giáng sinh. 

K.   Ña-ni-eân 11:33-45

Vào năm 70 S.C, Giê-ru-sa-lem bị người La-mã tàn phá, sự việc này bắt đầu ứng nghiệm phần cuối của câu 33: “nhưng họ sẽ phải ngã bởi gươm, bởi ngọn lửa, bởi sự phu tù và sự cướp bóc lâu dài.” Từ “lâu dài” ở đây đề cập đến những ngày bị tản lạc mà Chúa Jêsus nói đến trong Lu-ca 21:24. Người Do- thái bị cướp bóc, có nghĩa là tài sản của họ bị cướp bóc và việc này bị lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Dầu họ bị ngã nhưng họ không bị tiêu diệt và dần dần họ sẽ “được cứu một ít” có nghĩa là họ được cứu giúp. Họ được tâng bốc và hứu hẹn nhiều điều, nhưng những lời hứa này hiếm khi, hoặc không bao giờ được thực hiện. Theo Kinh thánh, một số người “thông sáng” của họ trong thời kỳ Antichrist sẽ bị lừa dối và sa ngã. Nhưng điều này sẽ nhằm mục đích thanh tẩy, để luyện lọc và làm cho họ cùng những người khác được tinh 

sạch bởi gương của họ, ngay cả cho đến “kỳ sau rốt”. Ở đây chúng ta thấy ý nghĩa và mục đích của tất cả những sự khổ nạn và bắt bớ mà người Do-thái phải trải qua nhiều thế kỷ và thậm chí cho đến cuối cùng, được mô tả trong một câu. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng những câu chúng ta vừa xem xét bao gồm khoảng trống giữa Đấng Mê-si vào năm 30 S.C. và thời kỳ sau cùng khi cơn Đại nạn kết thúc. Và điều này sẽ liên quan đến khoảng trống giữa tuần lễ thứ 69 và tuần thứ 70 của Đa-ni-ên.

L.   Ña-ni-eân 11:36-45 

              Vị vua kiêu ngạo làm theo ý mình:

1.   Vị vua kiêu ngạo nầy xuất hiện vào cuối khoảng trống giữa Đấng Mê-si và thời kỳ cuối cùng, câu 33-35. Điều này sẽ đồng nhất hóa ông ta với “vị vua sẽ đến” của Đa-ni-ên 9:26-27. Vì “vị vua sẽ đến” nầy là hoàng đế cuối cùng của La-mã, nên nó nhận dạng vị vua kiêu ngạo là “cái sừng nhỏ” trong khải tượng về “bốn con thú”  của Đa-ni-ên.

2.    Câu 36 - Clarence Lakin nhận diện vị vua kiêu ngạo và vị vua phương bắc cùng là một người mà thôi. Vị vua kiêu ngạo sẽ làm theo ý muốn mình, tự tôn mình lên cao hơn hết các thần. Vua này sẽ được thạnh vượng cho đến khi sự thạnh nộ (cơn Đại nạn Lớn) của Đức Chúa Trời được trọn. 

Câu 37 – Người sẽ không đoái xem Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. Nói cách khác, vua nầy sẽ là một người Do-thái. Vua cũng sẽ không quan tâm đến “kẻ mà đàn bà vẫn mến”. Điều nầy sẽ có nghĩa là ước muốn của nhiều người phụ nữ Do-thái là được làm mẹ của Đấng Mê-si. Vua sẽ không đoái đến Đấng Mê-si nhưng sẽ tự tôn mình lên. Đây là đặc điểm của Anti-Christ.             

Câu 38 – Vua nầy sẽ tôn vinh thần của quyền lực, hoặc của các đồn lũy, có nghĩa là sẽ nhờ cậy vào Sa-tan, hay vị thần mà có thể chiếm được cho vua vương quốc của thế gian nầy. Đó sẽ là thần của thế gian nầy, tức Sa-tan, vì chính nó nói rằng sẽ ban các nước của thế gian cho Đấng Christ trong Ma-thi-ơ 4:8-9. Đấng Christ đã từ chối, nhưng Anti-Christ sẽ chấp nhận, vì chúng ta thấy “ . . . và con rồng, tức Sa-tan, đã lấy sức mạnh, ngôi, và quyền phép lớn mà cho nó” Khải huyền 13:2.

3.   Câu 39 – Vị vua kiêu ngạo sẽ chiếm lấy các đồn lũy và các thành vững bền vốn là một phần của mười nước liên minh. Đây là chỗ vua ấy sẽ phô trương sức mạnh và gia tăng trong sự vinh hiển và vì lợi lộc sẽ chia đất ra. Vua cũng có thể chia bổng lộc với những kẻ đầu phục mình để nhận được sự hỗ trợ của họ.

Câu 40 – Trong phần cuối của đoạn nầy, chúng ta thấy sự tái xuất hiện của vua phương nam, vị vua Ai-cập trong tương lai là người sẽ chống lại Anti-Christ, tức vua phương bắc. Vị vua Ai-cập trong tương lai nầy sẽ chống lại các yêu sách và thắng lợi quân sự của vị vua kiêu ngạo. 

Trong khi chinh phục Ai-cập (chiến tranh giữa Ai-cập và Sy-ri, Sy-ri = Anti-Christ là vua phương bắc) nhiều tin dữ từ phương đông và phương bắc sẽ đến tai vua kiêu ngạo nầy khiến cho ông phải giận dữ.

Câu 41 nói rằng “nhiều nước” nghĩa là không chỉ có Ai-cập. Anti-Christ chống lại Hy-lạp, Thổ nhĩ kỳ và Ai cập. Ba nước giáp giới với vương quốc của vua nầy là Ê-đôm, Mô-áp và Am-môn thoát khỏi sự cai trị của ông. Nhưng Ai-cập đã không thoát khỏi, trong các câu 42-43.

Câu 44 – Sau khi đã thắng Ai-cập và khi nghe những tin chẳng lành từ phương đông và phương bắc, vua xoay hướng về các nước kia để chuẩn bị cho điều có thể là trận chiến lớn cuối cùng.

Câu 45 – Vua kiêu ngạo nầy sẽ rời Ai-cập với sự thạnh nộ. Ông sẽ đặt các trại của cung mình, tức là trại của vua nơi ông sẽ ở khi ra trận, giữa các biển (tức là biển Điạ Trung Hải và Biển Chết) cùng núi vinh hiển và thánh, tức Núi Mô-ri-a (trích từ chú thích của Dake trang 827a). Ở đó không có ai giúp ông (ông sẽ chết như mọi người), ông sẽ đi đến chỗ ở cuối cùng của mình là hồ lửa, Xa-cha- ri 14.

XIII.  ĐOẠN 12 

A.   Ña-ni-eân 12:1

Lẽ ra không nên có thêm đoạn mới ở đây, vì chủ đề vẫn còn đang liên tục. “Trong kỳ đó” là ý nói đến thời kỳ của vị vua kiêu ngạo, mà chúng ta đã thấy là thời kỳ cuối cùng, Đa-ni-ên 11:40. Mi-ca-ên sẽ chổi dậy (Mi-ca-ên là quan trưởng lớn sẽ đứng thay mặt dân tộc của Đa-ni-ên, tức dân Do-thái). Người được gọi là thiên sứ trưởng trong Giu-đe câu 9. Trong Khải huyền 12:7 chúng ta thấy người chỉ huy một đạo quân thiên sứ. 

Câu nầy tiếp tục nói về cơn Đại nạn mà Đấng Christ nói đến trong bài giảng trên núi Ô-li-ve của Ngài. Chúng ta biết rằng những điều nói đến trong Ma-thi-ơ 24:29-30 không được ứng nghiệm khi Giê-ru-sa-lem bị hủy phá vào năm 70 S.C. Có nhiều đoạn Thánh Kinh trong Tân và Cựu Ước nói về quá trình luyện lọc mà người Do-thái sẽ trải qua trong suốt Cơn Đại nạn. Một số đoạn mà chúng ta có thể xem xét là Giê-rê-mi 30:4-7 nói đến kỳ tai hại của Gia-cốp. Trong Ê-xê-chi-ên 20:34-38, chúng ta thấy rằng Y-sơ-ra-ên sẽ qua dưới gậy. Trong Ê-xê-chi-ên 22:18-22, chúng ta thấy rằng Y-sơ-ra-ên sẽ được đặt vào lò và làm cho tan chảy để được tinh luyện như bạc. Sau đó chúng ta có thể xem Xa-cha-ri 13:9 và Ma-la-chi 3:1-3. 

Trong Tân Ước, Sứ đồ Giăng trong Khải huyền 12:1 - 19:21 đưa ra những chi tiết kinh khiếp về sự đoán phạt của Cơn Đại nạn mà dân Do-thái sẽ trải qua.

B.   Đa-ni-ên 12:2  Ở đây đề cập đến sự sống lại của những người đã chết.

1.   Khi con cái Y-sơ-ra-ên khôi phục xứ sở của họ, tất cả các chi phái sẽ trở về. Phao-lô nói: “cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu”, Rô-ma 11:26. Trong khải tượng về trũng xương khô, Ê-xê-chi-ên được cho biết rằng các hài cốt khô tượng trưng cho “cả nhà Y-sơ-ra-ên,” Ê-xê-chi-ên 37:11. Y-sơ-ra- ên đã chết và được chôn giữa các quốc gia ở trên đất cho đến khi Đức Chúa Trời nhóm hiệp họ lại như đã diễn ra từ khi Y-sơ-ra-ên lại trở thành một quốc gia vào năm 1948. Nếu xem Ê-xê-chi-ên 37:12-14, chúng ta thấy Chúa nói đến cách thức Ngài lại sẽ đem hết thảy dân Y-sơ-ra-ên trở về quê hương của họ và rồi Ngài sẽ đặt Thần linh Ngài trong họ và họ sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va đã phán hứa và đã làm thành lời Ngài phán. Điều này sẽ phù hợp với các đoạn Thánh Kinh dạy rằng Y-sơ-ra-ên sẽ được đem về trong đất riêng của họ, Giê-rê-mi 16:14-15; Ê-sai 43:5-7; A-mốt 9:14-15. Một khi họ được nhóm hiệp lại, họ sẽ phải trải qua sự đoán phạt dữ dội của thời kỳ Đại nạn.

2.   Sự đau đớn của thời kỳ Đại nạn sẽ khiến họ nài xin Đức Giê-hô-va giải cứu, Xa-cha-ri 12:10-14, và cả dân tộc của họ sẽ ăn năn và trở lại với Ngài. Xin cũng xem Ê-xê-chi-ên 36:24-27, Chúa phán rằng Ngài sẽ cất lòng bằng đá khỏi họ và ban cho họ lòng bằng thịt. Ngài sẽ đặt Thần của Ngài ở trong họ. Xin xem Ê-sai 66:8 “. . . Si-ôn mới vừa nằm, đã sanh con cái.” Hơn nữa chúng ta thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là đem họ trở về qua việc giải thích hình ảnh minh họa về hai cây gậy trong Ê-xê-chi-ên 37:15-28. Vị tiên tri được truyền phán hãy lấy một cây gậy và viết ở trên là “Giu-đa,” tượng trưng cho hai chi phái Bên-gia-min và Giu-đa, còn trên cây gậy kia ông được truyền hãy viết là “Giô-sép” tượng trưng cho 10 chi phái kia. Sau đó Chúa bảo vị tiên tri để hai cây gậy hiệp lại thành một. Chúng ta thấy trong Ê-xê-chi-ên 37:18-22 ghi lại lời giải thích rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho cả hai thành một dân tộc, và họ sẽ không còn bị phân chia nữa. Điều này được xác định thêm trong Giê-rê-mi 3:18.

Khi xem câu 2, chúng ta thấy có một số người sẽ sống lại để sống đời đời và một số người sẽ sống lại để chịu xấu hổ và nhơ nhuốc đời đời. Sự sống lại nầy mang tính cách pha trộn. Sự sống lại nầy sẽ xảy đến sau thời kỳ hoạn nạn.

3.    Sứ đồ Phao-lô nói về người Do-thái: “Vì nếu sự dứt bỏ họ ra (dân Y-sơ-ra-ên) đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong kẻ chết sao?” Rô-ma 11:15. Y-sơ-ra-ên bị lạc mất nhưng không chết, giống như người con trai hoang đàng, khi lạc mất thì bị coi là đã chết dầu rằng thực sự chưa chết. Khi chàng trở về nhà, 

       cha chàng nói rằng chàng lại sống, Lu-ca 15:24. Đây là tình trạng của Y-sơ-ra-ên. Chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ 24:29-31 rằng ngay sau cơn Đại nạn, những người được chọn sẽ được nhóm hiệp lại với nhau. Tôi cho rằng những câu nầy trong Ma-thi-ơ 24 phù hợp với sự sống lại mang tính cách pha trộn vào cuối cơn Đại nạn, khi những người được chọn được nhóm lại với nhau để vui hưởng sự sống đời đời, và những kẻ khác vốn không tiếp nhận Chúa sẽ đi vào sự xấu hổ và nhơ nhuốc đời đời.

C.   Ña-ni-eân 12:3 

1.   Trong bản văn hiệu đính thì từ “những kẻ” được thay bằng từ “những giáo sư” và câu nầy sẽ là “những giáo sư khôn sáng” sẽ tỏa sáng rực rỡ như sự sáng của bầu trời. Ở đây câu nầy nhằm nói rằng những người giảng dạy phúc âm và chia sẻ lẽ thật sẽ được chói sáng như bầu trời. Nói cách khác họ sẽ sáng rực như các ngôi sao. Chúng ta cũng phải nhớ rằng Tin lành của Nước trời lại sẽ được rao giảng. Vì theo Ma-thi-ơ 24:14 thì Tin lành phải được rao giảng trên toàn thế giới để làm chứng cho muôn dân và sau đó sự cuối cùng sẽ đến. Có năm tin lành được ghi lại trong Tân Ước. Đó là:

a.   tin lành về Nước trời,

b.   tin lành của ân điển Đức Chúa Trời,

c.   tin lành vinh hiển,

d.   tin lành đời đời,

e.   một tin lành khác.

2.   Tin lành có nghĩa là “tin tức tốt lành”. Tin lành về Nước trời là tin tức tốt lành rao báo rằng Đức Chúa Trời sẽ thiết lập một vương quốc trên đất mà chính Chúa Jêsus sẽ trị vì, Lu-ca 1:32-33.

a.   Đây là tin lành được Giăng Báp tít, Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài rao báo trong câu, “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”

b.   Tin lành thứ hai, tức tin lành của ân điển Đức Chúa Trời, là lời công bố về sự cứu rỗi bởi đức tin nơi sự hy sinh chuộc tội của Đấng Christ trên thập tự. Đây là tin lành mà chúng ta hiện đang được hưởng.

c.   Tin lành thứ ba là tin lành vinh hiển. Đây là tin lành của sự hiện ra vinh hiển, hay là sự hiện đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta, Tít 2:13-14.

d.   Tin lành thứ tư, hay tin lành đời đời, sẽ được một thiên sứ rao truyền trước khi sự đoán phạt kinh khiếp tuôn đổ ra trên đất. Đây sẽ là tin tức tốt lành cho những ai đang trải qua cơn Đại nạn, vì tin lành nầy sẽ rao báo rằng sự đau khổ của họ sẽ sớm kết thúc. Đây sẽ là tin chẳng lành cho Anti-Christ và những kẻ theo nó, vì tin lành nầy sẽ công bố rằng giờ đoán phạt của Đức Chúa Trời dành cho chúng đã đến, Khải huyền14:6-7.

e.   Tin lành thứ năm là điều được gọi là “một tin lành khác,” Ga-la-ti 1:6-12, II Cô-rinh-tô 11:4; đây thực ra không phải là một tin lành nào khác và là điều Phao-lô đã bác bỏ. Đó là một sự bóp méo của tin lành chân chính và có nhiều hình thức. Một hình thức chính của tin lành nầy dạy rằng chỉ có đức tin thôi thì không đủ để được cứu rỗi cũng không thể giữ chúng ta được trọn vẹn và do đó nó nhấn mạnh đến nỗ lực để làm các việc lành, Cô-lô-se 2:18-23, Hê-bơ-rơ 6:1 và 9:14.

D.   Ña-ni-eân 12:4

Trong câu 4, chúng ta thấy Đa-ni-ên được bảo đóng ấn quyển sách cho đến thời kỳ cuối cùng. Khi chúng ta tiến gần đến thời kỳ cuối cùng thì sự tri thức liên quan đến sách vỡ sẽ gia tăng. Chắc hẳn chúng ta đang nhìn thấy chứng cớ của điều nầy khi chúng ta tiến gần đến thời kỳ cuối cùng. Sách Đa-ni-ên, quyển sách được đóng ấn, đang ngày càng được hé mở ra hơn hầu cho sự tri thức càng gia tăng thêm và đây là một dấu hiệu khác cho thấy rằng chúng ta đang tiến gần đến thời kỳ cuối cùng. 

Chúng ta cũng cần nhớ rằng người Do-thái đã từng bị mù lòa, tâm trí họ đã từng bị che khuất, cho đến khi chúng ta tiến gần đến thời kỳ cuối cùng. Khi đó bức màn sẽ được cất đi, II Cô-rinh-tô 3:14-16.

E.   Ña-ni-eân 12:5-13

1.   Chúng ta không được quên rằng Đa-ni-ên vẫn đang đứng bên bờ sông và cả các đoạn 10-12 cũng đều cùng một khải tượng. Vì thế, người mặc áo vải gai chính là người được nói đến trong đoạn 10:5-6, đó là Cứu Chúa Jêsus Christ. Chúng ta thấy người mặc áo vải gai, thề bởi Đấng toàn năng rằng sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Bản văn hiệu đính dịch là “không còn trì hoãn nữa,” vì chỉ còn 3 năm rưỡi nữa hoặc 42 tháng, Khải huyền 13:5, đây là thời gian chính xác mà người mặc áo vải gai đưa ra. 

Câu 7 – Vì 42 tháng (nửa phần sau của cơn khổ nạn được gọi là “Cơn Đại nạn”) tương đương với mộät kỳ, những kỳ và nửa kỳ của Đa-ni-ên, đoạn 12:7. Theo cách đó chúng ta thấy rằng hai sách Đa-ni-ên và Khải huyền đồng ý với nhau về thời kỳ cuối cùng. Chúng ta cũng thấy trong câu 8 rằng Đa-ni-ên không hiểu và lặp lại câu hỏi. Không có lời giải thích nào dành cho ông, và ông được bảo là hãy đi, bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng khi những kẻ khôn sáng sẽ hiểu, câu 9-10.

2.   Câu 11-12 – Chúng ta cũng thấy hai khoảng thời gian khác cũng được khải thị cho Đa-ni-ên: 1290 và 1335 ngày. Những ngày nầy được tính từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu được lập nên, mà chúng ta biết sẽ xảy ra vào giữa tuần thứ 70 của Đa-ni-ên, Đa-ni-ên 9:27.

Chúng ta không được cho biết hai khoảng thời gian nầy dẫn đến những sự kiện nào. Chúng ta chỉ biết rằng sau sự trở lại của Chúa vào cuối cơn đại nạn, có thể có những sự kiện khác có tầm quan trọng quốc gia đến với người Do-thái vốn sẽ xảy ra trước khi thiết lập Vương quốc Thiên Hy niên.

3.   Câu 13 – Trong khải tượng cuối cùng nầy, được tóm tắt trong câu cuối, chúng ta thấy Đa-ni-ên có đặc quyền được nhìn thấy và nghe tiếng phán của Chúa. Công việc của Đa-ni-ên đã làm xong. Kỳ nghỉ ngơi giờ đã đến. Ông được bảo đi con đường của mình, đi về nhà của ông và yên nghỉ ở đó cho đến khi được kêu gọi rời Ba-by-lôn để đến đất thánh.

Trong câu cuối cùng chúng ta thấy rằng khi thời kỳ của dân ngoại kết thúc, Đa-ni-ên sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Sản nghiệp đó là gì, chúng ta không được biết đến. Chúng ta chỉ giả định rằng đó sẽ là một nơi quan trọng. Thế là kết thúc Đa-ni-ên 12 và cũng là kết thúc Sách Đa-ni-ên.

___________________
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